Lời nói đầu

Trong bối cảnh khu vực hoá, toàn cầu hoá nền kinh tế ngày nay, hợp tác kinh tế đang diễn ra theo phương thức song liên kết phương và đa phương giữa những nước và những nước thuộc các khu vực khác nhau, chính sự hợp tác và liên kết kinh tế sẽ tạo điều kiện cho các quốc gia có thể triệt để tận dụng và khai thác triệt để các nguồn lực từ bên ngoài và lợi thế so sánh của mình để đạt được những mục tiêu kinh tế xã hội của mình. Không thể phủ nhận lợi ích to lớn đạt được do sự hợp tác, liên kết giữa các quốc gia mang lại, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại, chính vì vậy nhiều tổ chức cũng như các khối liên minh khu vực và quốc tế đã, đang và sẽ còn tiếp tục hình thành. Các khối liên kết này đã thúc đẩy mạnh mẽ các hoạt động kinh tế thương mại, không những chỉ trong nội khối mà còn chi phối mạnh mẽ tới các quốc gia, khu vực khác .

Xu hướng tự do hoá trong lĩnh vực thương mại phát triển nhanh chóng sẽ dẫn tới hệ quả là biên giới kinh tế giữa các nước  bị phá vỡ vì hàng rào thuế quan sẽ bị bãi bỏ, các quan hệ kinh tế tuỳ thuộc vào nhau sẽ phát triển, các thể chế khu vực và toàn cầu sẽ hình thành ...Trong điều kiện đó một nền kinh tế muốn độc lập tự chủ, không muốn lệ thuộc vào bên ngoài, muốn tự đảm bảo các nhu cầu thiết yếu, chắc chắn không còn chỗ đứng. Một nền kinh tế hiệu quả, phát triển phải là một nền kinh tế gồm những ngành hàng có lợi thế cạnh tranh cao và sự phát triển của nó phải phụ thuộc vào thị trường thế giới.

Đẩy mạnh xuất khẩu là chủ trương kinh tế lớn của Đảng và Nhà nước Việt Nam, đã được khẳng định tại Đại hội VIII và trong nghị quyết 01NQ/TƯcủa Bộ chính trị, với mục tiêu chuyển dich cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá hướng về xuất khẩu. Để thực hiện được chủ trương này, cùng với việc đẩy mạnh tiến trình CNH, HĐH chúng ta phải tăng cường mở rộng thị trường xuất khẩu. Đây là viêc làm cấp thiết hiện nay.

Liên minh Châu âu (EU)là một tổ chức kinh tế khu vực lớn nhất thế giới hiện nay, có sự liên kết tương đối chặt chẽ và thống nhất, được coi là một trong ba “siêu cường” có vị thế kinh tế và chính trị ngày càng tăng(đó là Mỹ, Nhật Bản và EU ). Ra đời năm 1951 với sáu nước thành viên (Pháp, Đức, Italia, Bỉ, Hàlan và Lucxămbua), ngày nay EU đã trở thành một tổ chức liên kết khu vực tiêu biểu nhất của khối các nước tư bản chủ nghĩa. Sau gần 50 năm phát triển và mở rộng, con số thành viên tới nay của EU là 15 nước, và trong tương lai sẽ còn có nhiều nước tham gia, nhằm đi đến một Châu âu thống nhất. Trong số những nước công nghiệp phát triển, EU có nhiều nước có tiềm lực kinh tế hùng mạnh vào loại hàng đầu thế giới như Đức, Pháp, Italia, Anh...Hiện nay, EU được coi là một tổ chức có tiềm năng to lớn để hợp tác về mọi mặt, đặc biệt là trong lĩnh vực thương mại và đầu tư.

   Việt nam dã chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao với cộng đồng Châu âu(EC) vào ngày 22/10/1990, ký hiệp định buôn bán hàng dệt may với Liên Minh Châu Âu (EU) vào ngày 15/12/1992 và ký hiệp định hợp tác với EU vào ngày 17/7/1995. Các sự kiện quan trọng nay chính là nhân tố thúc đẩy quan hệ kinh tế Việt nam-EU phát triển mạnh trên cả ba lĩnh vực (thương mại, đầu tư và viện trợ), đặc biệt là thương mại.


EU là thị trường lớn có vai trò quan trọng trong thương mại thế giới. Một số mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt nam là những mặt hàng mà thị trường này có nhu cầu nhập khẩu hàng năm với khối lượng lớn, như hàng dệt may, thuỷ hải sản, giày dép,...Kim ngạch xuất khẩu của Việt nam sang EU tăng trung bình 36,6%/năm(1995-1999). Mặc dù kim ngạch tăng vối tốc độ nhanh, nhưng tất cả các mặt hàng xuất khẩu quan trọng của Việt nam đều đang gặp trở ngại nhất định trên thị trường này do các quy định về quản lý nhập khẩu của EU gây ra. Nếu EU không quản lý chất lượng và áp dụng hạn ngạch quá chặt chẽ và khắt khe đối với một số mặt hàng xuất khẩu của ta thì tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu Việt nam-EU trong tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt nam không chỉ dừng ở con số 15,1% ( quá nhỏ bé so với tiềm năng ) như hiện nay. Do vậy, vấn đề đặt ra là chúng ta cần tìm những giải pháp căn bản để mở rộng khả năng xuất khẩu, đồng thời khắc phục những khó khăn trở ngại trong quan hệ thương mại giữa hai bên. Hơn nữa trong điều kiện khủng hoảng tài chính tiền tệ ở Châu á, thị trường khu vực bị thu hẹp lại, thị trường SNG chưa khôi phục lại được, thị trường Mỹ vừa mới hé mở, nên thị trường EU là một sự lựa chọn hợp lý.


Vì vậyđẩy mạnh  xuất khẩu  sang thị trường EU không chỉ là vấn đề cần thiết về lâu dài mà còn là vấn đề cấp bách trước mắt đối với sự phát triển lâu dài của Việt nam. EU là thị trường xuất khẩu quan trọng có khả năng đem lại hiệu quả kinh tế không nhỏ đối với ta. Tuy nhiên, để làm được việc này chúng ta phải tập trung nghiên cứu tìm cách giải quyết những vướng mắc cản trở hoạt động xuất khẩu sang EU và tìm ra các giải pháp căn bản để đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu hàng hoá vào thị trường EU.


Hiện nay, Việt nam đang thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế hướng về xuất khẩu, việc mở rộng thị trường xuất khẩu là một đòi hỏi cấp bách .Vì vậy lựa chọn đề tài “Tự do hóa trong EU và khả năng thâm nhập thị trường EU của hàng hoá Việt Nam", với sự hướng dẫn, giúp đỡ của Thầy giáo hướng dẫn em mong muốn được đóng góp phần nào kiến thức của mình vào mục tiêu chiến lược mà Đảng và nhà nước đã đề ra.


Mục tiêu của đề tài: trên cơ sở đánh giá tiềm năng và triển vọng của thị trường EU đối với hàng hoá của Việt nam,phân tích và đánh giá thực trạng xuất khẩu hàng hoá sang EU, đề xuất một số giải pháp để nhằm thâm nhập hàng hoá của nước ta vào thị trường này có hiệu quả.

   Đề cương bao gồm bốn nội dung lớn : 

      Chương I : Lý luận chung về tự do hoá thương mại .

      Chương II : Nghiên cứu thị trường EU .

      Chương III : Khả năng thâm nhập hàng hoá của Việt nam vào thị trường EU.

Chương IV: Một số giải pháp chủ yếu để hàng hoá của Việt nam thâm nhập vào thị trường EU.

Chương i

Lý luận chung về tự do hoá thương mại

i. một số lý thuyết về thương mại quốc tế 

Có thể nói hoạt động buôn bán nói chung và buôn bán quốc tế nói riêng là hoạt động trao đổi hàng hoá, tiền tệ đã có từ lâu đời. Thương mại quốc tế có tính chất sống còn vì một lý do đó là ngoại thương mở rộng khả năng sản xuất và tiêu dùng của một quốc gia. Thương mại quốc tế cho phép một nước tiêu dùng tất cả các mặt hàng với số lượng nhiều hơn mức có thể tiêu dùng với ranh giới của khả năng sản xuất trong nước khi thực hiện một nền kinh tế khép kín, TMQT cũng cho phép khai thác các nguồn lực trong nước có hiệu quả, tranh thủ khai thác được mọi tiềm năng và thế mạnh về hàng hoá, công nghệ, vốn...của nước ngoài nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế đất nước. Như vậy con người đã sớm tìm ra lợi ích của TMQT, thế nhưng trong mỗi một hoàn cảnh, điều kiện của mỗi quốc gia cũng như từng giai đoạn phát triển của các phương thức sản xuất thì hoạt động ngoại thương lại có những cách hiểu và vận dụng rất linh hoạt, khác nhau và có cả sự đối lập nhau. Chính vì vậy, đã có rất nhiều tư tưởng, lý thuyết được đưa ra để phân tích, giải thích về hoạt động TMQT. Quá trình nghiên cứu của các học giả cũng như các trường phái kinh tế khác nhau trong lịch sử phát triển tư tưởng về TMQT đã đưa ra những lý thuyết để lý giải vấn đề này, khẳng định những tác động của TMQT đối với sự tăng trưởng và phát triển theo trình tự nhận thức từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp, từ phiến diện đến toàn diện, từ hiện tượng đến bản chất. Để hiểu biết thêm về hoạt động TMQT, cũng như cách nhìn nhận về nó trong những giai đoạn phát triển cụ thể, chúng ta cũng cần xem xét các nhà kinh tế học, các học giả trong mỗi thời kỳ đã đề cập và phân tích TMQT để đưa ra những hướng vận dụng các lý luận về TMQT trong thực tiễn chính sách quốc gia về ngoại thương như thế nào.

* Trước hết, là tư tưởng của chủ nghĩa trọng thương. Tư tưởng trọng thương xuất hiện và phát triển ở Châu Âu từ giữa thế kỷ XV, XVI, thịnh hành suốt thế kỷ XVII, tồn tại đến giữa thế kỷ XVIII. Các nhà trọng thương cho rằng chỉ có vàng bạc là thước đo thể hiện sự giàu có của một quốc gia và do vậy mỗi nước muốn đạt được sự thịnh vượng phải làm sao gia tăng được khối lượng vàng bạc tích trữ thông qua việc phát triển ngoại thương và mỗi quốc gia chỉ có thể thu được lợi ích từ ngoại thương nếu giá trị của xuất khẩu lớn hơn giá trị của nhập khẩu. Được lợi là vì thanựgk dư của xuất khẩu so với nhập khẩu được thanh toán bằng vàng, bạc, mà chính nó biểu hiện của sự giàu có. Đối với một quốc gia không có mỏ vàng hay mỏ bạc chỉ còn cách duy nhất là trông cậy vào phát triển ngoại thương. Như vậy xuất khẩu là có lợi và nhập khẩu là có hại cho lợi ích quốc gia. Các nhà trọng thương cho rằng chính phủ phải tham gia trực tiếp vào việc trao đổi hàng hoá giữa các nước để đạt được sự gia tăng của cải của mỗi nước. Việc trực tiếp tham gia này theo hai cách: trực tiếp tổ chức xuất khẩu và đề ra các biện pháp khuyến khích xuất khẩu, hạn chế nhập khẩu. Từ đó đi tới chính sách là phải tăng cường xuất khẩu và hạn chế nhập khẩu.

Đến giai đoạn cuối, trường phái trọng thương có thay đổi và cho rằng có thể tăng cường mở rộng nhập khẩu nếu như qua đó thúc đẩy xuất khẩu nhiều hơn nữa. Mặc dù có nội dung rất sơ khai và còn chứa đựng nhiều yếu tố đơn giản, phiến diện về bản chất của hoạt động ngoại thương, song đó là tư tưởng đầu tiên của các nhà kinh tế học tư sản cổ điển nghiên cứu về hiện tượng và lợi ích của ngoại thương. Lý luận của trường phái trọng thương là một bước tiến đáng kể trong tư tưởng về kinh tế học. ý nghĩa tích cực của tư tưởng này đối lập với tư tưởng phong kiến lúc bấy giờ là coi trọng kinh tế tự cấp, tự túc. Ngoài ra nó đã đánh giá được tầm quan trọng của xuất khẩu và vai trò của chính phủ trong việc thúc đẩy xuất khẩu, điều tiết hoạt động XNK để đạt cán cân thương mại thặng dư thông qua các công cụ thuế quan, bảo hộ mậu dịch trong nước... Những tư tưởng này đã góp phần quan trọng vào việc mở rộng hoạt động thương mại quốc tế và làm cơ sở lý luận hình thành chính sách thương mại quốc tế của nhiều quốc gia.

*Lý thuyết lợi thế tuyệt đối của Adam Smith

Năm 1776, trong tác phẩm "Của cải của các dân tộc", A.Smith đã phê phán quan niệm coi vàng đồng nghĩa với của cải. Ông xuất phát từ một chân lý đơn giản là trong thương mại quốc tế các bên tham gia đều phải có lợi vì nếu chỉ có quốc gia này có lợi mà quốc gia gia khác lại bị thiệt thì quan hệ thương mại giữa họ với nhau sẽ không tồn tại. Từ đó ông đưa ra lý thuyết cho rằng thương mại giữa hai nước với nhau là xuất phát từ lợi ích của cả hai bên dựa trên cơ sở lợi thế tuyệt đối của từng nước .

Theo Adam Smith, sức mạnh làm cho nền kinh tế tăng trưởng là do sự  tự do trao đổi giữa các quốc gia, do đó mỗi quốc gia cần chuyên môn vào những ngành sản xuất có lợi thế tuyệt đối. Một hàng hoá được coi là có lợi thế tuyệt đối khi chi phí sản xuất tính theo giờ công lao động quy chuẩn để sản xuất ra một đơn vị hàng hoá đó phải thấp hơn nước khác. Do vậy các quốc gia, các công ty có thể đạt được lợi ích lớn hơn thông qua sự phân công lao động quốc tế nếu quốc gia đó biết tập trung vào việc sản xuất và xuất khẩu những hàng hoá có lợi thế tuyệt đối, đồng thời biết tiến hành nhập khẩu những hàng hoá kém lợi thế tuyệt đối. Như vậy điều then chốt trong lập luận về lợi thế tuyệt đối là sự so sánh chi phí sản xuất của từng mặt hàng giữa các quốc gia.

A.smith và những nhà kinh tế học cổ điển theo trường phái của ông đều tin tưởng rằng, tất cả mọi quốc gia đều có lợi ích từ ngoại thương và đã ủng hộ mạnh mẽ tự do kinh doanh, hạn chế tối đa sự can thiệp của chính phủ vào hoạt động kinh doanh nói chung, trong đó có XNK. Ông cho rằng ngoại thương tự do là nguyên nhân làm cho nguồn tài nguyên của thế giới được sử dụng một cách có hiệu quả nhất và phúc lợi quốc tế nói chung sẽ đạt được ở mức tối đa. Cũng theo học thuyết của A.Smith, lợi thế tuyệt đối được quyết định bởi các điều kiện tự nhiên về địa lý, khí hậu và kỹ năng tay nghề chỉ nước đó mới có mà thôi, về tay nghề là nguyên nhân của mậu dịch quốc tế và quyết định cơ cấu của mậu dịch quốc tế. Tuy vậy khác với tư tưởng trọng thương đã tuyệt đối hoá quá mức vai trò của ngoại thương, Adam Smith cho rằng ngoại thương có vai trò rất lơn nhưng không phải là nguồn gốc duy nhất của sự giàu có. Sự giàu có là do công nghiệp, tức là do hoạt động sản xuất đem lại chứ không phải do hoạt động lưu thông. Theo ông, hoạt động kinh tế (bao gồm cả hoạt động sản xuất và lưu thông) phải được tiến hành một cách tự do, do quan hệ cung cầu và biến động giá cả thị trường quy định. Sản xuất cái gì? sản xuất như thế nào? sản xuất cho ai? Đó là những câu hỏi cần được giải quyết ở thị trường.

* Lý thuyết lợi thế tương đối (lợi thế so sánh)

Lý thuyết lợi thế tuyệt đối trên đây của Adam Smith cho thấy một nước có lợi thế tuyệt đối so với nước khác về một loại hàng hoá, nước đó sẽ thu được lợi ích từ ngoại thương, nếu chuyên môn hoá sản xuất theo lợi thế tuyệt đối. Tuy nhiên chỉ dựa vào lý thuyết lợi thế tuyệt .ối thì không giải thích được vì sao một nước có lợi thế tuyệt đối hơn hẳn so với nước khác, hoặc mọt nước không có mọt lợi thế tuyệt đối nào vẫn có thể tham gia và thu lợi trong quá trình hợp tác và phân công lao động quốc tế để phát triển mạnh các hoạt động thương mại quốc tế. Để khắc phục những hạn chế của lý thuyết lợi thế tuyệt đối và cũng để trả lời cho câu hỏi trên, năm 1817, trong tấc phẩm nổi tiếng của mình "Những nguyên lý của kinh tế chính trị", nhà kinh tế học cổ điển người Anh David Ricardo đã đưa ra lý thuyết lợi thế so sánh nhằm giải thích tổng quát, chính xác hơn về sự xuất hiện lợi ích trong thương mại quốc tế. 

Cơ sở của lý thyết này chính là luận điểm của D.Ricardo về sự khác biệt giữa các nước không chỉ về điều kiện tự nhiên và tay nghề mà còn về điều kiện sản xuất nói chung. Điều đó có nghĩa là về nguyên tắc, bất kỳ quốc gia nào cũng có thể tìm thấy sự khác biệt này và chuyên môn hoá sản xuất những sản phẩm nhất định dù có hay không lợi thế về tự nhiên, khí hậu, tay nghề. D.Ricardo cho rằng, trên thực tế lợi thế tuyệt đối cuả mỗi quốc gia không có nhiều, hơn nữa thực tế cho thấy là phần lớn các quốc gia tiến hành buôn bán với nhau không chỉ ở những mặt hàng có lợi thế tuỵệt đối mà còn đối với cả những mặt hàng dựa trên lợi thế tương đối. Theo ông mọi nước đều có lợi khi tham gia vào phân công lao động quốc tế trên cơ sở khai thác lợi thế tương đối, ngoại thương cho phép mở rộng khả năng tiêu dùng của một nước. Nguyên nhân chính là do chuyên môn hoá sản xuất một số loại sản phẩm nhất định của mình để đổi lấy hàng nhập khẩu của các nước khác thông qua con đường thương mại quốc tế vì mỗi nước đó đều có lợi thế so sánh nhất định về một số mặt hàng.

Liên quan đến lợi thế so sánh có một khái niệm rất cơ bản trong kinh tế học đã được D.Ricardo đề cập đến đó là chi phí cơ hội. Nó là chi phí bỏ ra để sử dụng cho một mục đích nào đó.

Như vậy có thể kết luận rằng, một trong những điểm cốt yếu nhất của lợi thế so sánh là những lợi ích do chuyên môn hoá sản xuất, mặt khác thương mại quốc tế phụ thuộc vào lợi thế so sánh chứ không phải là lợi thế tuyệt đối. Lợi thế so sánh là điều kiện cần và đủ đối với lợi ích của thương mại quốc tế. Lợi thế tuyệt đối của A.Smith là một trường hợp đặc biệt của lợi thế so sánh. Về cơ bản, lý thuyết của D.Ricardo không có gì khác với A.smith, nghĩa là ông ủng hộ tự do hoá XNK, khuyến cáo các chính phủ tích cực thúc đẩy, khuyến khích tự do hoá thương mại quốc tế.

*.Phát triển lý thuyết lợi thế tương đối-Mô hình Hechscher-Ohlin

Lý thuyết lợi thế tương đối của D.Ricardo sang đầu thế kỷ XX, sau chiến tranh thế giới lần thứ nhất đã thể hiện những hạn chế của nó. Lợi thế do đâu mà có? Vì sao các nước khác nhau lại có phí cơ hội khác nhau?...Lý thuyết lợi thế tương đối của D.Ricardo đã không giải thích được những vấn đề trên. Để khắc phục những hạn chế này, hai nhà kinh tế học Thuỵ Điển: Eli Hecksher (1879-1852) và B.Ohlin(1899-1979) trong tác phẩm: “Thương mại liên khu vực và quốc tế”, xuất bản năm 1933 đã phát triển lý thuyết lợi thế tương đối của D.Ricardo thêm một bước bằng việc đưa ra mô hình H-O (tên viết tắt của hai ông) để trình bày lý thuyết ưu đãi về các nguồn lực sản xuất vốn có (hay lý thuyết H-O). Lý thuyết này đã giải thích hiện tượng TMQT là do trong một nền kinh tế mở cửa, mỗi nước đều hướng tới chuyên môn hoá các ngành sản xuất mà cho phép sử dụng nhiều yếu tố sản xuất đối với nước đó là thuận lợi nhất. Nói cách khác, theo lý thuyết H-O, một số nước có lợi thế so sánh hơn trong việc xuất khẩu một số sản phẩm hàng hoá của mình là do việc sản xuất những sản phẩm hàng hoá đó đẫ sử dụng được những yếu tố sản xuất mà nước đó được ưu đãi hơn so với nước khác. Chính sự ưu đãi về các lợi thế tự nhiên của các yếu tố sản xuất này (bao gồm: vốn, lao động, tài nguyên, đất đai, khí hậu...) đã khiến cho một số nước có chi phí cơ hội thấp hơn (so với việc sản xuất các sản phẩm hàng hoá khác) trong sản xuất những sản phẩm nhất định.

Như vậy cơ sở lý luận của lý thuyết H-O vẫn chính là dựa vào lý thuyết lợi thế so sánh của Ricardo nhưng ở trình độ cao hơn là đã xác định được nguồn gốc của lợi thế so sánh chính là sự ưu đãi về các yếu tố sản xuất (các nguồn lực sản xuất ). Và do vậy, lý thuyết H-O còn được gọi là “lý thuyết lợi thế so sánh các nguồn lực sản xuất vốn có”. Thuyết này đã kế thừa và phát triển một cách logic các yếu tố khoa học trong lý thuyết lợi thế so sánh của Ricardo và các lý thuyết cổ điển trước đó về TMQT.

Tuy còn có những khiếm khuyết lý luận trước thực tiễn phát triển phức tạp của TMQT ngày nay, song quy luật H-O vẫn là quy luật chi phối động thái phát triển của TMQT và được nhiều quốc gia vận dụng trong hoạch định chính sách TMQT. Sự lựa chọn các sản phẩm xuất khẩu phù hợp với các lợi thế so sánh về các nguồn lực sản xuất vốn có theo thuyết H-O sẽ là điều kiện cần thiết để các nước đang phát triển có thể nhanh chóng hội nhập vào sự phân công lao động và hợp tác TMQT, và trên cơ sở lợi ích thương mại thu được sẽ thúc đẩy nhanh sự tăng trưởng và phát triển kinh tế ở những nước này.

*. Thuyết chu kỳ sống sản phẩm 

Thuyết chu kỳ sống sản phẩm do K.Verum đề xướng năm 1966, sau đó được nhiều học giả phát triển và ứng dụng trong nhiều lĩnh vực, trong đó lý thuyết TMQT.

Nội dung cơ bản của học thuyết này như sau: rất nhiều sản phẩm phải trải qua một chu kỳ sống bao gồm bốn giai đoạn: giới thiệu; phát triển; chín muồi và suy thoái. Để kéo dài chu kỳ sống của một sản phẩm, xét trên quy mô thị trường thế giới, các hãng thường hay thay đổi địa điểm sản xuất, mở rộng sản xuất sang khu vực thị trường khác tuỳ thuộc vào từng giai đoạn của chu kỳ sống. Kết quả là tạo nên quan hệ thương mại giữa các quốc gia về sản phẩm đó và quan hệ này thay đổi tuỳ theo các giai đoạn của chu kỳ: Giai đoạn giới thiệu: vì là sản phẩm mới, còn sản xuất độc quyền nên giá cao, sản lượng tiêu thụ ít, chủ yếu ở nước phát minh ra sản phẩm. Giai đoạn phát triển: sản lượng sản xuất và tiêu thụ tăng mạnh, nhiều nhà sản xuất cùng tham gia sản xuất các sản phẩm tương tự, cạnh tranh tăng; nhà sản xuất mới bắt đầu xuất khẩu sản phẩm sau tìm cách di chuyển địa điểm sản xuất sang các quốc gia gần gũi về mức sống và văn hoá. Giai đoạn chín muồi: sản phẩm cạnh tranh mạnh, giá hạ, thị phần giảm, giá giảm. Sau khi cải tiến thay đổi mẫu mã, kiểu dáng, nhà sản xuất tìm cách mới đầugiới thiệu, phát triển thị trường sau di chuỷen địa điểm sản xuất sang các nước kém phát triển hơn. Giai đoạn suy thoái: sản phẩm đã lão hoá, chủ yếu chỉ còn thị trường ở những nước đang phát triển. Trong giai đoạn này có hiện tượng xuất khẩu ngược sản phẩm về các nước công nghiệp phát triển do một bộ phận dân cư vẫn còn có nhu cầu về sản phẩm.

*.Thuyết bảo hộ hợp lý

Ngược lại với trào lưu của các học thuyết ủng hộ tự do hoá thương mại, thuyết boả hộ với nhiều biến tướng khác nhau được phát triển và vận dụng trong chính sách TMQT của một số quốc gia trong đó có Mỹ, Đức (cuối thế kỷ XIX) và nhiều nước đang phát triển trong quá trình phát triển công nghiệp hoá như Hàn Quốc, Brazin...(giữa thế kỷ XX). Tư tưởng cơ bản của thuyết này là nếu áp dụng chính sách tự do hoá thương mại có nhiều ngành sản xuất được gọi là “ngành công nghiệp non trẻ” cần thiết phải duy trì nhưng có nuy cơ bị tiêu diệt trước sự cạnh tranh của hàng hoá nước ngoài, do đó cần phải có các biện pháp bảo vệ các ngành sản xuất này. Đại diện của thuyết này là A.Hamilton (Mỹ) từng đề xuất và được áp dụng thành công chính sách bảo hộ một số ngành công nghiệp miền bắc nước Mỹ (cuối thế kỷ XIX); F.List với chính sách bảo nhé ngành công nghiệp Đức cũng vào cuối thế kỷ XIX. Về sau, thuyết bảo hộ được phát triển bởi nhiều nhà khoa học như Hirofumi Ito Akamasu, Wanatabe (Nhật Bản), Kurnets (Mỹ) với mô hình “Chuỗi thay đổi cấu trúc”, theo đó trong điều kiện công nghiệp hoá, nhiều sản phẩm mới đầu được nhập khẩu, sau đó được tổ chức thay thế nhập khẩu với sự bảo hộ nhất định và cuối cùng lại được xuất khẩu trong điều kiện cạnh tranh.

Như vậy, cho đến nay có khá nhiều học thuyết về TMQT đã được đề xuất, phát triển và ứng dụng. Tuy nhiên chưa có một lý thuyết nào đủ mức hoàn chỉnh để có thể dựa vào đó để hoạch định chiến lược và chính sách XNK của quốc gia. Hơn nữa một số học thuyết hoặc chỉ đưa ra mô hình chính sách trong điều kiện tĩnh, chưa khai thác các yếu tố động của bản thân hoạt động kinh tế, hoặc chỉ được lý luận với những mô hình phức tạp. Tuy nhiên, tất cả các học thuyết dù ít hay nhiều vẫn còn chỗ đứng trong điều kiện hiện đại và cần phải nghiên cứu vận chúng.

Ngày nay các lý luận gia hiện đại về TMQT trên cơ sở kế thừa và phát triển các học thuyết TMQT đã đưa ra các quan điểm, các lý thuyết khác nhau về TMQT với 3 trường phái chính: trường phái thứ nhất ủng hộ tự do mậu dịch và có các tên gọi biến tướng như mở cửa, tự do hoá ngoại thương, hướng vào xuất khẩu. Trường phái thứ ủng hộ bảo hộ mậu dịch và có tên gọi biến tướng như đóng cửa thay thế nhập khẩu, mô hình đàn ngỗng trời. Trường phái thứ ba kết hợp 2 kiểu chính sách trên với liều lượng khác nhau.

II. Bản chất và các hình thức hội nhập kinh tế quốc tế 

Như vậy, hoạt động thương mại phát triển tới ngày nay có phạm vi rất lớn và đa dạng, từ hoạt động thương mại trong nước tới phạm vi khu vực và quốc tế và có rất nhiều hình thức để thực hiện nó. Đã có rất nhiều tư tưởng khác nhau bàn về TMQT, cả tư tưởng phản đối và có cả những tư tưởng ủng hộ nó nhiệt tình. Và cái gì đã là quy luật thì tất yếu nó phải diễn ra, ngày nay, hội nhập kinh tế quốc tế dường như là một xu thế tất yếu. Mà như vậy, mỗi quốc gia, để đảm bảo được lợi ích của mình thì phải nghiên cứu trên cơ sở ,căn cứ lý luận và cả thực tiễn về TMQT để nắm lấy cái bản chất, và những tác động của xu hướng này như thế nào… thì mới có thể có những chiến lược, chính sách hội nhập hợp lý nhất để đem lại lợi ích cho quốc gia, đồng thời giảm thiểu những tác động bất lợi trong tiến trình hội nhập.

1.Khái niệm

Hội nhập kinh tế là sự gắn kết nền kinh tế của một nước vào các tổ chức hợp tác kinh tế khu vực và toàn cầu, trong đó các thành viên quan hệ với nhau theo các nguyên tắc, quy định chung. Sau chiến tranh thế giới thứ hai đã xuất hiện các tổ chức như Liên Minh Châu Âu, Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV), Hiệp định chung về thuế quan và thương mại (GATT). Từ những năm 1990 trở lại đây, tiến trình này phát triển mạnh cùng với xu thế toàn cầu hoá đời sống kinh tế, thể hiện ở sự xuất hiện của nhiều tổ chức kinh tế khu vực và toàn cầu.

Trước kia, khái niệm hội nhập kinh tế quốc tế chỉ được hiểu đơn thuần là những hoạt động giảm thuế, mở rộng thị trường. Chẳng hạn, Hiệp định chung về thuế quan và thương mại (GATT) suốt 38 năm ròng, qua 7 vòng đàm phán cũng chỉ tập trung vào việc giảm thuế. Hội nhập kinh tế quốc tế ngày nay được hiểu là việc một quốc gia thực hiện chính sách kinh tế mở, tham gia các định chế kinh tế-tài chính quốc tế, thực hiện tự do hoá và thuận lợi hoá thương mại, đầu tư bao gồm các lĩnh vực:

-Đàm phán cắt giảm thuế quan, tiến tới thực hiện thuế suất bằng 0 đối với hàng hoá xuất nhập khẩu ;

-Giảm thiểu, tiến tới loại bỏ các hàng rào phi thuế quan gây cản trở đối với hoạt động thương mại. Những biện pháp phi thuế phổ thông (như giấy phép, tiêu chuẩn chất lượng, vệ sinh kiểm dịch...) cần được chuẩn mực hoá theo các quy định chung của WTO hoặcác các thông lệ quốc tế và khu vực khác;

-Giảm thiểu các hạn chế đối với thương mại, dịch vụ, tức là tự do hoá hiện nay có khoảng 12 nhóm dịch vụ được đưa vào đàm phán, từ dịch vụ tư vấn giáo dục, tin học đến các dịch vụ tài chính, ngân hàng, viễn thông, giao thông vận tải...;

-Giảm thiểu các hạn chế đối với đầu tư để mở đường hơn nữa cho tự do hoá thương mại ;

-Điều chỉnh chính sách quản lý thương mại theo những quy tắc và luật chơi chung quốc tế, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến giao dịch thương mại , như thủ tục hải quan, quyền sở hữu trí tuệ, chính sách cạnh tranh ...Tại các diễn đàn quốc tế và khu vực hiện nay, việc điều chỉnh và hài hoà các thủ tục hành chính liên quan đến giao dịch thương mại được gọi là hoạt động thuận lợi hoá thương mại;

-Triển khai các hoạt động hợp tác kinh tế, văn hoá, xã hội nhằm nâng cao năng lực của các nước trong quá trình hội nhập.

Như vậy, có thể thấy vấn đề hội nhập kinh tế quốc tế trong bối cảnh hiện nay không chỉ đơn thuần là giới hạn trong phạm vi cắt giảm thuế quan mà đã được mở rộng cho tất cả các lĩnh vực liên quan đến chính sách kinh tế-thương mại, nhằm mục tiêu mở rộng thị trường cho hàng hoá và dịch vụ, loại bỏ các rào cản hữu hình và vô hình đối với trao đổi thương mại quốc tế.

2.Tính tất yếu

Hợp tác kinh tế giữa các quốc gia xuất hiện khi lực lượng sản xuất và phân công lao động đã phát triển đến một trình độ nhất định. Ban đầu chỉ là những hình thức buôn bán song phương, sau đó mở rộng, phát triển dưới dạng liên kết sản xuất kinh doanh. Trong thời đại ngày nay, lực lượng sản xuất và công nghệ thông tin đã và đang phát triển với một tốc độ nhanh chóng chưa từng thấy. Tình hình đó vừa đặt ra yêu cầu vừa tạo ra khả năng tổ chức lại thị trường trong phạm vi toàn cầu.  Các quốc gia ngày càng có nhiều mối quan hệ phụ thuộc nhau hơn, cần sự bổ trợ cho nhau, đặc biệt là các mối quan hệ về kinh tế thương mại cũng như đầu tư và các mối quan hệ khác như môi trường, dân số…Chính đây là những căn cứ thực tế để  đi tới cái đích cuối cùng của quá trình toàn cầu hoá hướng tới đó là một nền kinh tế toàn cầu thống nhất không còn biên giới quốc gia về kinh tế ấy. Cụ thể những căn cứ đó là: (1) Mỗi quốc gia dù ở trình độ phát triển đến đâu cũng tìm thấy lợi ích cho mình khi tham gia hôị nhập quốc tế. Đối với các nước phát triển họ có thể đẩy mạnh hoạt động thương mại, đầu tư và chuyển giao công nghệ ra nước ngoài, mở rông quy mô sản xuất, tận dụng và khai thác được các nguồn lực từ bên ngoài như tài nguyên, lao động và thị trường…cũng như gia tăng các ảnh hưởng kinh tế và chính trị của mình trên trường quốc tế. Còn đối với các nước đang phát triển Có thể nói nhu cầu tổ chức lại thị trường thế giới trước hết bắt nguồn từ những nước công nghiệp phát triển, do họ ở thế mạnh nên họ thường áp đặt các quy tắc, luật chơi. Bên cạnh đó, các nước đang phát triển khi tham giâ hội nhập quốc tế vừa có yêu cầu tự bảo vệ, vừa có yêu cầu phát triển nên cũng cần phải tham gia vào để bảo vệ và tranh thủ lợi ích cho mình, nhất là các nước đang tiến hành quá trình công nghiệp hoá. Lợi ích ở đây là mở rộng thị trường cho hàng hoá xuất khẩu, tiếp nhận vốn, tranh thủ được kỹ thuật, công nghệ tiên tiến thông qua đầu tư trực tiếp, nhờ đó sẽ tạo ra công ăn việc làm, đảm bảo tăng trưởng kinh tế, học tập được trình độ và kinh nghiệm quản lý...Đây chính là lý do đầu tiên mà một quốc gia hội nhập quốc tế .

 (2).Một nền công nghệ toàn cầu đang xuất hiện: Nền công nghệ cơ khí về cơ bản vẫn là một nền công nghệ có tính quốc gia, vì nó luôn phải lấy thị trường trong làm chính, một khi chi phí vận chuyển, liên lạc còn quá đắt đỏ thì việc sản xuất, vận chuyển, tiêu thụ các loại hàng hoá ở thị trường bên ngoài luôn có nhiều rủi ro bất trắc và có lợi thế so sánh hạn chế.

Nhưng trong những thập kỷ gần đây công nghệ thông tin và vận tải đã có những tiến bộ vượt bậc, đã làm giảm chi phí vận tải quốc tế xuống cả chục lần và giảm chi phí liên lạc viễn thông xuống tới vài trăm lần. Tiến bộ công nghệ này đã có tác động cực kỳ quan trọng đến toàn bộ các quan hệ kinh tế quốc tế, nó đã biến các công nghệ có tính quốc gia thành công nghệ toàn cầu. Ta có thể nêu ra một ví dụ về công nghệ may mặc. Một cái máy may dù có hiện đại cũng chỉ có thể làm ra quần áo bán trong một địa phương hay một quốc gia, và có thể vươn tới một vài nước gần gũi, chúng không thể được bán ở các thị trường xa xôi vì chi phí vận tải và liên lạc cao làm mất hết lợi thế so sánh. Nhưng nhờ có tiến bộ trong công nghệ liên lạc và vận tải nên công ty NIKE chỉ nắm hai khâu: sáng tạo, thiết kế mẫu mã và phân phối toàn cầu (còn sản xuất do các công ty ở nhiều nước làm), nhưng đã làm chho công nghệ may mặc có tính toàn cầu. Các công nghệ sản xuất xe máy, máy tính, ô tô, máy bay...đã ngày càng có tính toàn cầu sâu rộng. Tính toàn cầu này đã thể hiện ngay từ khâu sản xuất ( được phân công chuyên môn hoá ở nhiều nước) đến khâu phân phối ( tiêu thụ trên toàn cầu). Những công nghệ ngay từ khi ra đời đã có tính toàn cầu như công nghệ vệ tinh viễn thông...đang bắt đầu xuất hiện.

Chính công nghệ toàn cầu này là cơ sở quan trọng đặt nền móng cho sự đẩy mạnh quá trình toàn cầu hoá. Nhờ có công nghệ toàn cầu hoá phát triển, sự hợp tác giữa các quốc gia, các tập đoàn kinh doanh có thể mở rộng từ sản xuất đến phân phối trên phạm vi toàn cầu, những quan hệ này tuỳ thuộc lẫn nhau cùng có lợi phát triển. .

(3). Các quan hệ kinh tế toàn cầu ngày càng phát triển: Một nền công nghệ toàn cầu xuất hiện đã là cơ sở cho các quan hệ kinh tế toàn cầu phát triển. Đầu tiên là các quan hệ thương mại. Chi phí vận tải liên lạc càng giảm đi, thì khả năng bán hàng đi các thị trường xa càng tăng lên, thương mại toàn cầu càng có khả năng phát triển. Đồng thời với quá trình phân công, chuyên môn hoá sản xuất càng có thể diễn ra gữa các quốc gia và châu lục. Các linh kiện của máy bay Boing, của ô tô, của máy tính...đã có thể được sản xuất ở hàng chục nước khác nhau. Các quan hệ sản xuất, thương mại có tính toàn cầu, đã kéo theo các dòng tiền tệ, vốn, dịch vụ...vận động trên phạm vi toàn cầu. Công nghệ thông tin đã làm cho các dòng vận động này thêm chôi chẩy. Ngày nay lượng buôn bán tiền tệ toàn cầu một ngày đã vượt quá 1500 tỷ USD. Thưng mại điện tử xuất hiện vơi kim ngạch ngày càng tăng và đang trở thành một loại hình buôn bán toàn cầu đầy triển vọng.

Sự phát triển của công nghệ toàn cầu và các quan hệ kinh tế toàn cầu đang ngày càng xung đột với các thể chế quốc gia, với các rào cản quốc gia. Sự phát triển của lực lượng sản xuất và các quan hệ kinh tế toàn cầu đang xâm nhập qua biên giới các quốc gia. Bước vào thập kỷ 90 các rào cản này đã bị phá vỡ ở các quốc gia trong Liên Minh Châu Âu, và ở Bắc Mỹ với mức độ thấp hơn. các quốc gia ASEAN đã cam kết giảm bớt rào cản quốc gia. Các nước thành viên của tổ chức thương mại thế giới cũng đã cam kết một lộ trình giảm bỏ hàng rào này...Nhưng phải thừa nhận các rào cản này vẫn còn rất mạnh ở nhiều nước và ngay cả ở Liên Minh Châu Âu vơí những hình thức biến tướng đa dạng. Chính chúng đang cản trở quá trình toàn cầu hoá.

(4). Những vấn đề kinh tế toàn cầu ngày càng xuất hiện nhiều, trở nên bức xúc và càng đòi hỏi phải có sự phối hợp toàn cầu của các quốc gia: Người ta có thể kể ra ngày càng nhiều các vấn đề kinh tế toàn cầu như: thương mại, đầu tư, tiền tệ, dân số, lương thực, năng lượng, môi trường...Môi trường toàn cầu ngày càng bị phá hoại; các nguồn tài nguyên thiên nhiên ngày càng bị cạn kiệt; dân số thế giới đang gia tăng nhanh chóng trở thành một thách thức toàn cầu; các dòng vốn toàn cầu vận động tự do không có sự phối hợp điều tiết đã làm nảy sinh các cuộc khủng hoảng liên tiếp ở Châu Âu, Châu Mỹ, và Châu á trong thập kỷ 90...Cần có sự phối hợp toàn cầu để đối phó với những thách thức đó. "Bàn tay hữu hình" của các chính phủ chỉ hữu hiệu ở các quốc gia, còn trên phạm vi toàn cầu chúng nhiều khi lại mâu thuẫn đối lập nhau, chứ chưa có một "bàn tay hữu hình" chung làm chức năng điều tiết toàn cầu.

Ngoài các căn cứ trên đây thúc đẩy quá trình toàn cầu hoá phát triển còn có thể có những căn cứ khác như: chiến tranh lạnh chấm dứt vào đầu thập kỷ 90 đã kết thúc sự đối đầu giữa các siêu cường, tạo ra một thời kỳ hoà bình, hợp tác và phát triển mới...

Với những căn cứ trên đây, toàn cầu hoá đang phát triển như là một xu hướng có tính tất yếu khách quan với những đặc trưng chủ yếu là:

- Các hàng rào thuế quan và phi thuế quan đang giảm dần và sẽ bị xoá bỏ trong một tương lai không xa theo các cam kết quốc tế đa phương và toàn cầu, nghĩa là các biên giới quốc gia về thương mại, đầu tư đang bị dần biến mất-đấy là một tiền đề quan trọng trước hết cho sự hình thành một nền kinh tế thế giới không còn biên giới quốc gia.

- Các công ty của các quốc gia ngày càng có quyền kinh doanh tự do ở mọi quốc gia, trên các lĩnh vực được cam kết, không có phân biệt đối xử. Đặc trưng này rất quan trọng, vì dù như không có các biên giới quốc gia về thuế quan, nhưng các công ty không được quyền kinh doanh tự do trên phạm vi toàn cầu, thì nền kinh tế thế giới khó có thể hình thành được. Đặc trưng này thực chất là sự xoá bỏ các biên giới về đầu tư, dịch vụ và các lĩnh vực kinh tế khác.

Chính từ những căn cứ cơ sở như vậy mà ngày nay hầu hết các nước thực hiện chính sách hội nhập. Ngay cả như Trung Quốc-một thị trường với 1,2 tỷ dân, lớn hơn bất cứ một khu vực mậu dịch tự do nào, lại có khả năng sản xuất được hầu hết mọi thứ, từ đơn giản đến phức tạp nhưng vẫn kiên trì chủ trương hội nhập vào nền kinh tế thế giới , điều đó thể hiện thông qua việc Trung Quốc kiên trì đàm phán gia nhập WTO trong suốt 14 năm.

Đương nhiên đối với các nước đang phát triển, kinh tế còn yếu kém, trình độ sản xuất thấp, doanh nghiệp còn bé nhỏ, sức cạnh tranh thấp, trình độ quản lý còn hạn chế thì hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực không chỉ có những cơ hội  mà bên cạnh đó còn có nhiều khó khăn thách thức lớn, nhưng nếu cứ đứng ngoài cuộc thì khó khăn, thách thức có thể sẽ dần tăng và lớn hơn nhiều. Quyết định đúng đắn đó là chủ động hội nhập gắn với chủ động điều chỉnh cơ cấu kinh tế theo hướng phát huy lợi thế so sánh, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế quản lý, cải cách hành chính...trên cơ sở đó mà phát huy nội lực, vượt qua khó khăn thách thức, khai thác triệt để các cơ hội để phát triển đất nước.

3. Các hình thức hội nhập kinh tế quốc tế 

 Các nước trên thế giới đã và đang tham gia vào tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế dưới các hình thức phổ biến sau:

3.1. Khu vực mậu dịch tự do (FTA-Free Trade Area): Đặc trưng cơ bản đó   là những thành viên tham gia khu vực mậu dịch tự do thực hiện giảm thiểu thuế quan cho nhau. Việc thành lập khu vực mậu dịc tự do nhằm thúc đẩy thương mại giữa các nước thành viên. Những hàng rào phi thuế quan cũng được giảm bớt hoặc loại bỏ hoàn toàn. Hàng hoá và dịch vụ được di chuyển tự do giữa các nước. Tuy nhiên khu vực mậu dịch tự do không quy định mức thuế quan chung áp dụng cho những nước ngoài khối , thay vào đó từng nước thành viên vẫn có thể duy trì chính sách thuế quan khác nhau đối với những nước không phải là thành viên. Trên thế giới hiện nay có rất nhiều khu vực mậu dịch tự do, đó là khu vực mậu dịch tự do Đông Nam á (AFTA), khu vực mậu dịch tự do Bắc Mỹ (NAFTA), khu vực mậu dịch tự do Trung Mỹ, Hiệp hội thương mại tự do Mỹ La tinh (LAFTA)...là những hình thức cụ thể của khu vực mậu dịch tự do.

Việt Nam đang tham gia khu vực mậu dịch tự do AFTA với mốc thời gian hoàn thành việc giảm thuế là 2006 (0-5%).

3.2.Liên minh thuế quan: Liên minh thuế quan giống với khu vực mậu dịch tự do về những đặc trưng cơ bản. Các nước trong liên minh xây dựng chính sách thương mại chung, nhưng nó có đặc điểm riêng cũng nhức thuế quan chung với các nước không phải là thành viên. Hiệp định chung về thương mại và thuế quan (GATT) và bây giờ là Tổ chức thương mại thế giới (WTO) là hình thức cụ thể của loại hình liên kết này.

3.3. Thị trường chung: thị trường chung có những đặc trưng cơ bản của Liên minh thuế quan , thị trường chung không có những cản trở về thương mại giữa các nước trong cộng đồng, các nước thoả thuận xây dựng chính sách buôn bánchung với các nước noài cộng đồng. Các yếu tố sản xuất như lao động, tư bản và công nghệ được di chuyển tự do giữa các nước. Các hạn chế về nhập cư, xuất cư và đầu tư giữa các nước bị loại bỏ. Các nước chuẩn bị cho hoạt động phối hợp các chính sách về tiền tệ, tài khoá và việc làm.

3.4. Đồng minh tiền tệ: Hình thức liên kết này trên cơ sở các nước phối hợp các chính sách tiền tệ với nhau, thoả thuận về dự trữ tiền tệ cũng như phát hành đồng tiền tập thể. Trong đồng minh tiền tệ, các nước thống nhất hoạt động của các ngân hàng Trung ương, đồng thời thống nhất hoạt động của các giao dịch với các tổ chức tiền tệ và tài chính quốc tế như Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), Ngân hàng thế giới (WB).

3.5 Liên minh kinh tế: Cho đến nay Liên minh kinh tế được coi là hình thức cao nhất của hội nhập kinh tế. Liên minh kinh tế được xây dựng trên cơ sở các nước thành viên thống nhất thực hiện các chính sách thương mại, tiền tệ, tài chính và một số chính sách kinh tế-xã hội chung giữa các thành viên với nhau và với các nước ngoài khối. Như vậy, ở Liên minh kinh tế, ngoài việc các luồng vốn, hàng hoá, lao động và dịch vụ được tự do lưu thông ở thị trường chung, các nước còn tiến tới thống nhất các chính sách quản lý kinh tế-xã hội, sử dụng chung một đồng tiền. Ngày nay Liên Minh Châu Âu đang hoạt động theo hướng này.

3.6.Diễn đàn hợp tác kinh tế: Đây là hình thức mới của hội nhập kinh tế quốc tế, ra đời vào những năm 1980 trong bối cảnh chủ nghĩa khu vực có xu hướng co cụm. Tiêu biểu cho hình thức này là Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu á-Thái Bình Dương –APEC (ra đời 1989) và diễn đàn hợp tác á- Âu –ASEM (ra đời 1996). Đặc trưng của các diễn đàn này là tiến trình đối thoại với những nguyên tắc linh hoạt và tự nguyện để thực hiện tự do hoá và thuận lợi hoá thương mại, đầu tư, góp phần thúc đẩy nhanh hơn tiến trình tự do hoá trên bình diện toàn cầu.

4.Điều kiện ra đời cuả một tổ chức kinh tế khu vực

Quy định sự ra đời của một tổ chức kinh tế khu vực,có thể bao gồm một só các điều kiện sau đây:

  
-Thứ nhất,việc áp dụng cơ chế thị trường đã phát triển và trở thành phổ biến ở các quốc gia trong khu vực.

  
-Thứ hai,có một sức ép bên ngoài khu vực đòi hỏi các quốc gia trong khu vực phải có sự phối hợp và thống nhất hành động để đối phó với các thế lực bên ngoài.

  
-Thứ ba, trình độ phát triển kinh tế giữa các quốc gia, đặc biệt là mức độ phát triển các quan hệ kinh tế giữa các quốc gia trong khu vực đã đạt tới mức đòi hỏi phải có sự phối hợp chính sách, điều chỉnh các quan hệ kinh tế đó.

-Thứ tư, phải có một số nước có trình độ phát triển cao, có tiềm lực kinh tế, thị trường lớn...ở trong hoặc ngoài khu vực làm chỗ dựa.

Các khối kinh tế như Liên minh Châu Âu, Bắc Mỹ đã ra đời với sự phát triển đầy đủ bốn điều kiện trên đây. Các khối kinh tế của các nước kém phát triển thường đã ra đời với sự không đầy đủ các điều kiện trên: cơ chế thị trường kém phát triển, mức độ quan hệ kinh tế trong khu vực yếu kém, trong khu vực chưa có quốc gia có trình độ phát triển cao,tiềm lực lớn làm chỗ dựa, do các khối này thường phải dựa vào các cường quốc bên ngoài...Chính sự chưa chín muồi của các điều kiện trên đây đã quy định trình độ hợp tác kinh tế thấp kém của các khối kinh tế của các quốc gia kém phát triển nói chung.

Như vậy trình độ hợp tác kinh tế của các khối kinh tế khu vực không phải do các quốc gia thành viên muốn mà được. Trình độ đó do chính điều kiện cụ thrể của quốc gia đó quy định.

5. Điều kiện một quốc gia muốn tham gia có hiệu quả vào các khối kinh tế khu vực 

Vấn đề đặt ra là một quốc gia phát triển đến mức nào thì nên và phải tham gia vào các khối kinh tế khu vực hiện phải theo hai hướng chủ yế sau: xuất khẩu hàng hoá, vốn, dịch vụ... ra ngoài nước và nhập khẩu hàng hoá, kỹ thuật, vốn, dịch vụ và các loại vào nước mình. Một quốc gia càng có khả năng xuất khẩu lớn, đầu tư ra bên ngoài lớn...,càng có khả năng nhập khẩu lớn và khả năng thu hút vốn đầu tư từ nước ngoài vào lớn. Do vậy yêu cầu và khả năng tham gia vào hợp tác khu vực cũng lớn. Hiện nay một quốc gia muốn tham gia có hiệu quả vào các khối kinh tế khu vực cần phải có các điều kiện sau:

    - Thứ nhất, cơ chế thị trường phải được xác lập và tác động có hiệu quả với nguyên tắc chủ yếu là: giá cả, lãi suất, tỷ giá do thị trường quy định; Nhà nước kiểm soát được lạm phát và duy trì được ở mức thấp hơn mức độ tăng trưởng; huy động và phân bổ được các nguồn vốn vào các lĩnh vực kinh doanh có hiệu quả thông qua thị trường tiền tệ và vốn; xác lập được pháp luật cần thiết, thích hợp và thông thoáng hỗ trợ cho việc mở cửa...Nếu cơ chế thị trường chưa đạt tới mức độ trên, thì ý muốn mở cửa đất nước hội nhập vào các khối kinh tế khu vực vẫn còn bị hạn chế. Hướng mở cửa chủ yếu của các quốc gia kém phát triển phải là nền kinh tế thị trường phát triển, do vậy cơ chế thị trường ở các nước kém phát triển được xác lập đủ mức thích ứng với các thị trường phát triển, đủ mức hấp dẫn các nhà đầu tư và kinh doanh của các nền kinh tế thị trường phát triển.

     -Thứ hai , phải có các quan hệ kinh tế bền vững với các trung tâm kinh tế chủ yếu của thế giới như Mỹ, Nhật Bản và Châu Âu. Những quan hệ kinh tế bền vững này sẽ giúp cho một quốc gia có thể gia nhập các tổ chức kinh tế quốc tế như Ngân hàng thế giới (WB), Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), WTO... Chính các mối quan hệ này là giá đỡ cho một quốc gia muốn tham gia có hiệu quả vào các khối kinh tế khu vực. Nếu một quốc gia chưa có được những mối quan hệ có tính chất tiền đề trên đây thì khó có thể tham gia vào các khối kinh tế có hiệu quả được, vì sẽ bị lép vế trước các thành viên khác trong khối.

     -Thứ ba, quan hệ giữa nước đó với các quốc gia trong khu vực phát triển tới một mức độ đòi hỏi phải có những quan hệ nhiều bên hỗ trợ và trở thành cơ sở của sự hợp tác và trên các vấn đề cơ bản phải có sự trùng hợp về lợi ích, kể cả các lợi ích về chính trị. Nếu như trước đó chỉ có các mối quan hệ kinh tế hạn hẹp với các quốc gia trong khu vực, đồng thời lại có những khác biệt và bất đồng lớn về lợi ích thì sẽ không tham gia vào khối kinh tế khu vực được.

     -Thứ tư, trình độ phát triển kinh tế phải đạt tới một trình độ nhất định. đặc biệt cơ cấu kinh tế phải được chuyển dịch hướng ngoại. Nếu một nước có trình độ phát triển kinh tế quá thấp, thu nhập bình quân đầu người thấp, bình quân kim ngạch xuất khẩu theo đầu người thấp...thì khả năng tham gia vào hợp tác khu vực sẽ rất hạn chế. Đặc biệt cơ cấu kinh tế lại chỉ hướng nội thì không thể hội nhập vào các khối kinh tế khu vực được.

Đương nhiên có thể có các quốc gia không thể hội đủ những điều kiện trên đây, nhưng vẫn tham gia vào các khối kinh tế khu vực vì họ đã nhằm vào các mục tiêu khác như an ninh chẳng hạn.

6. Tác động của các khối kinh tế khu vực trong nền kinh tế thế giới

Nói chung, sự hình thành các khối kinh tế khu vực đã có tác động to lớn đối với đời sống kinh tế thế giới. Những tác động chủ yếu có thể kể tới là:

    - Thứ nhất, thúc đẩy tự do hoá thương mại, đầu tư và dịch vụ...trong phạm vi khu vực cũng như là giữa các khu vực với nhau. Mức độ tự do hoá là khác nhau nhưng không một khối kinh tế nào lại không đề cập chủ trương tự do hoá này.

     -Thứ hai, thúc đẩy quá trình mở cửa thị trường các quốc gia, tạo lập những thị trường khu vực rộng lớn.

    -Thứ ba, thúc đẩy quá trình toàn cầu hoá đời sống kinh tế thế giới. Liên minh Châu Âu ra đời với chiến lược kinh tế, an ninh chung đã làm sửng sốt các cường quốc như Mỹ, Nhật bản; họ lo ngại Liên minh Châu Âu ra đời sẽ lấn át  vai trò lãnh đạo của Mỹ, gạt Nhật Bản ra khỏi thị trường Châu Âu...Do vậy Mỹ đã vội lập ra khối kinh tế Bắc Mỹ; Nhật Bản đã hối thúc Diễn đàn kinh tế Châu á-Thái Bình Dương hoạt động. Những diễn biến trên đây đã tạo ra một tình hình mới là: các quốc gia hội nhập quốc tế không chỉ bằng sức mạnh của mình mà bằng cả sức mạnh của cả một khối kinh tế . Các khối kinh tế có thể định ra những nguyên tắc, chính sách, luật lệ... để xử lý các bất đồng giữa các nước thành viên một cách tốt hơn trước. Một thị trường rộng lớn, một chính sách tài chính, tiền tệ, công nghệ, thị trường...thống nhất sẽ giúp cho các quốc gia thành viên tiết kiệm được một khoản chi phí, tạo ra một môi trường kinh doanh hiệu quả hơn cho các công ty; các khối kinh tế sẽ trở thành những đối tác kinh tế hùng mạnh có sức cạnh tranh lớn trên thị trường quốc tế; đồng thời những vấn đề toàn cầu không chỉ do hàng chục quốc gia giải quyết một cách khó khăn mà chủ yếu sẽ được các khối kinh tế trên thu xếp, hợp tác giải quyết một cách thuận lợi hơn.

    - Thứ tư, sự hình thành và phát triển của các khối kinh tế khu vực cũng gây ra một số vấn đề: khả năng bảo hộ mậu dịch của các khối kinh tế khu vực sẽ lớn và mạnh hơn; sức mạnh cạnh tranh của nó cũng lớn hơn, đe doạ các quốc gia yếu kém khác đồng thời tạo ra một tình thế mới đó là các khối kinh tế có thể sẽ chi phối thế giới chứ không phải chỉ là một hay vài quốc gia.

Những tác động trên đây cho ta thấy sự xuất hiện và phát triển của các khối kinh tế khu vực là một tất yếu khách quan và có tác động tích cực, là một nấc thang mới của quá trình quốc tế hoá. Tuy nhhiên, xu hướng khu vực hoá cũng đặt ra không ít ván đề mà các quốc gia cần phải cân nhắc giải quyết, như các vấn đề về độc lập tự chủ,an ninh chính trị, văn hoá, quyền lực của các quốc gia thành viên có phụ thuộc vào sức mạnh kinh tế, quy mô của quốc gia không, các nước nhỏ và lạc hậu hơn có bị chèn ép và bóc lột không, họ được lợi gì và phải trả giá cái gì...Những vấn đề này luôn được đặt ra, được cân nhắc đối với mỗi quốc gia khi quyết định tham gia vào một khối kinh tế khu vực.

III. Căn cứ lý luận và thực tiễn của chính sách quốc gia về ngoại thương

1.Căn cứ lý luận của chính sách ngoại thương quốc gia 

 
Về nguồn gốc, căn cứ để xuất hiện hoạt động ngoại thương là hiện tượng phân công chuyên môn hoá sản xuất sản phẩm giữa các quốc gia. Nhờ sự khác biệt về tính chất, chất lượng, nhãn hiệu, chủng loại sản phẩm và giá cả giữa các nước mà xuất hiện nhu cầu cư dân của nước này muốn đổi những hàng hoá của mình với những hàng hoá của nước kia, từ đó thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu. Lúc đầu trao đổi hàng hoá giữa các nước mang tính ngẫu nhiên, do các thương gia buôn bán lưu động giữa các nước tiến hành trên cơ sở trao đổi những đặc sản của nước này cho nước khác. Phân công lao động lúc đầu cũng mang tính ngẫu nhiên lệ thuộc vào trình độ, tập quán, thói quen và điều kiện tự nhiên ở mỗi nước. Về sau này khi CNTB phát triển mạn, sức sản xuất tăng nhanh mới xuất hiện nhu cầu xuất khẩu như một tất yếu khách quan. Song không phải ngay từ đầu ngoại thương đã được hiểu đúng và vận dụng đúng. Thời kỳ đầu của CNTB, chủ nghĩa trọng thương do quan niệm sự giàu có chỉ là tích luỹ được nhiều vàng bạc (là tiền lúc bấy giờ) nên cho rằng ngoại thương chỉ thuần tuý là bán, là xuất khẩu. Tất nhiên đây chỉ là quan niệm phiến diện vì tất cả các nước đều bán thì còn nước nào mua. Mặc dù chủ nghiã trọng thương đã nhận ra vai trò của ngoại thương đối với việc thúc đẩy sản xuất trong nước song họ chưa tìm ra được cái cốt lõi quyết định tính tất yếu của ngoại thương với tư cách là một hoạt động kinh tế khách quan của con người.

Với lý thuyết lợi thế tuyệt đối , A.Smith đã phát hện ra động lực trực tiếp của hoạt động ngoại thương. Ông cho rằng tự nhiên, lịch sử, văn hoá và nhiều yếu tố khác đã làm cho mỗi vùng, mỗi quốc gia có điều kiện khách quan cho phép sản xuất ra một loại hàng hoá nào đó với chi phí thấp hơn những vùng, quốc gia khác. Do vậy nếu như mỗi vùng, mỗi quốc gia chỉ chuyên môn hoá sản xuất những hàng hoá có lợi thế nhất và đem trao đổi lẫn nhau thì với môt số lượng lao động như nhau, chuyên môn hoá và ngoại thương sẽ làm cho của cải được tạo ra và tiêu dùng nhiều hơn, tức là ai cũng có lợi hơn nhờ ngoại thương . Cho đến nay, lý thuyết về lợi thế tuyệt đối của A.Smith vẫn tỏ ra đúng đắn và được nhiều trường phái lý thuyết cũng như giới hoạch định chính sách sử dụng. Tuy nhiên lý thuyết lợi thế tuyệt đối của A.Smith mới chỉ giải quyết được một phần vấn đề. Trong trường hợp trao đổi ngoại thương giữa 2 nước A và B mà A có lợi thế tuyệt đối với mọi loại hàng hoá so với B thì lý thuyết này tỏ ra bất lực. 

Kế thừa lý thuyết lợi thế tuyệt đối của A.Smith, Ricardo đã hoàn thiện thêm bằng lý thuyết lợi thế so sánh của mình. Theo ông ngoại thương giữa các nước đem lại lợi ích ngay cả khi nước A có lợi thế tuyệt đối ở tất cả các hàng hoá so với B. Bởi vì khi đó quy luật phát triển không đều cũng như do đặc điểm tự nhiên, kinh tế, xã hội quy định trong một nước cũng có lợi thế và chi phí lao động khác nhau giữa các ngành sản xuất. Ví dụ nước A sản xuất 1 đơn vị quần áo mất 2 đơn vị lao động và sản xuất 1 đơn vị lương thực mất 4 đơn vị lao động; Nước B sản xuất 1 đơn vị quần áo mất 3 đơn vị lao động và sản xuất 1 đơn vị lương thực mất 5 đơn vị lao động. Như vậy nước A có lợi thế tuyệt đối hơn so với B cả về sản xuất quần áo và lương thực. Giả định A và B có nhu cầu sản xuất 2 đơn vị hàng hoá mỗi loại, khi đó:

Nước A phải: sản xuất 2 đ.vị quần áo x 2 đ.vị lao động =4 đ.vị lao động   

                       2 đ.vị lương thực x 4 đ.vị lao động = 8 đ.vị lao động 

Nước B phải: sản xuất 2 đ.vị quần áo x 3 đ.vị lao động = 6 đ.vị lao động 

                      2 đ.vị lương thực x 5 đ.vị lao động = 10 đ.vị lao động 

                                 Tổng lao đọng chi phí = 16 đ.vị lao động 

Nếu nước A chuyên sản xuất quần áo, nước B chuyên sản xuất lương thực, thì kết quả sẽ là:

Với 12 đơn vị lao động nước A sản xuất được 12:2=6 đơn vị quần áo

Với 16 đơn vị lao động nước B sản xuất được 116:=3,2 đơn vị lương thực

B đem bán 1,2 đơn vị lương thực cho A được 1,2 x 4= 4,8 đơn vị lao động và mua được 4,8 : 2=2,2 đơn vị quần áo. Như vậy ngoại thương làm cho B có lợi hơn 0,4 đơn vị hàng hoá (quần áo). Nước A cũng có lợi khi bán 4 đơn vị quần áo chô B thu được 4x3=12 đơn vị lao động và mua được 12:5=2,4 đơn vị lương thực, tăng 0,4 đơn vị lương thực so với mức cũ. Như vậy với lý thuyết lợi thế so sánh D.Ricardo đã giải quyết dứt điểm lợi ích của ngoại thương. Từ thời ông trở đi, vấn đề mở rộng ngoại thương đã tìm được điểm dựa lý luận của nó. Tuy nhiên khi nghiên cứu lý thuyết lợi thế so sánh, Ricardo cũng đặt ngoại thương trong những điều kiện nhất định. Thứ nhất, ông giả định một sự trao đổi sản phẩm tự do theo giá trị (giá trị lao động ), không tính đến sức ép giữa các quốc gia, điều này khó đạt được trong điều kiện thực tiễn; Thứ 2, ông cũng giả định một sự chuyển đổi tiền tệ ngang giá, tự do. Đã có thời kỳ CNTB đã đạt được mức độ gần như thế với chế độ bản vị vàng và hệ thống Breton Wood, song ngày nay, điều này cũng khó có thể thực hiện được do sự bất ổn của nhiều quốc gia. Nhưng dù sao D.Ricardo cũng có công to lớn trong việc tìm ra lý thuyết khởi nguồn cho sự phát triển nền thương mại thế giới dựa trên sự phân công chuyên môn hoá theo lợi thế so sánh nhằm tạo ra một nền kinh tế toàn cầu có hiệu quả. Sau ông, dưới những góc độ nghiên cứu khác, Mác và Lênin cũng đã đề cập đến tính tất yếu cuả ngoại thương. Xuất phát từ nghiên cứu động cơ bòn rút giá trị thặng dư, Mác đã chỉ ra rằng: Sự phát triển của CNTB trong điều kiện cấu tạo hữu cơ tăng và giá trị hàng hoá có xu hướng giảm tất yếu phải đẫn tới phải mở rộng ngoại thương với tư cách như là phương tiện tăng quy mô sản xuất để tăng khối lượng giá trị thặng ®­ tuyệt đối. ủng hộ quan điểm này của Mác, Lênin khẳng định rằng “mặc dù về mặt chính trị các nước tư bản muốn cấm vận nước Nga Xô viết nhưng về mặt kinh tế  họ sẽ không thể làm được điều đó vì chính lợi ích kinh tế của họ cũng như vì lợi thế so sánh của nước Nga”.

Ngày nay các lý luận gia hiện đại một mặt kế thừa và phát triển lý thuyết lợi thế so sánh của D.Ricardo để xây dựng nên các hệ thống lý thuyết ngoại thương khá hoàn chỉnh và đồ sộ, các lý thuyết này dù khác nhau về nhiều vẻ song đều hội tụ dưới tên gọi: Trường phái mậu dịch tự do. Một nhánh khác dựa trên chính sự phản bác giả định của D.Ricardo về một sự trao đổi hàng hoá tự do bình đẳng ngang giá cũng như một hệ thống tiền tệ ổn định, chuyển đổi tự do nhấn mạnh tính khốc liệt, những sức ép phi kinh tế giữa nước mạnh và nước yếu để dề ra chính lý thuyết thương có kiểm soát trên cơ sở bảo hộ. Đó là lý luận của chủ nghĩa bảo hộ.Hai trường phái này luôn tồn tại đồng thời và đấu tranh với nhau.

Quan điểm chủ yếu của trường phái Mậu dịch tự do là cần phải mở rộng cửa tất cả biên giới của các quốc gia theo hướng san bằng tất cả các điều kiện về thuế quan , bãi bỏ các hàng rào phi thuế cũng như sự phân biệt đối sử giữa hàng hoá của các nước khác nhau trên cùng một thị trường. Do vậy chính sách ngoại thương của một nước nào đó cho phép nhà nước can thiệp bằng các công cụ bảo hộ lợi ích cho mình mà lại hại cho người thì sẽ không tránh khỏi phản ứng dây chuyền làm cho nước đó không tránh khỏi bị thiệt hại hơn khi không bảo hộ. Tuy nhiên trường phái này cũng thừa nhận rằng kinh tế thị trường tự thân nó không thể gải quyết được hết các vấn đề. Do đó cần có một sự hợp tác chung trong lĩnh vực ngoại thương, giống như sự can thiệp của một nhà nước toàn cầu vào nền kinh tế thế giới. Từ chỗ thừa nhận như thế, họ cổ vũ cho các lĩnh vực hợp tác ngoại thương có tầm cỡ như Hiệp định chung về thuế quan và thương mại (GAAT) và bây giờ là Tổ chức thương mại thế giới (WTO)…Mặc dù trường phái mậu dịch tự do dựa trên một nền tảng vững chắc là tính tất yếu của ngoại thương trong xu thế phân công chuyên môn hoá toàn cầu, song nó cũng chứa đựng nhiều yếu tố ảo tưởng và bị các nước mạnh lợi dụng. Thứ nhất trường phái này đặt vấn đề tự do trao đổi một cách ảo tưởng trên nền cạnh tranh mãnh liệt giữa các nước có sức mạnh hết sức chênh lệch nhau. Do vậy tự do thương mại mậu dịch biến thành tự do tuồn hàng công nghiệp sản xuất hàng loạt của các nước phát triển vào các nước kém phát triển hơn, và họ lại mua nguyên liệu của các nước này với giá rẻ mạt làm cho cán cân thanh toán quốc tế của các nước yếu luôn ở trong tình trạng mất cân đối và họ trở thành con nợ thâm niên của các nước khác. Bởi vì khi chứng minh lợi ích thương mại dựa trên lợi thế so sánh, D.Ricacdo đã giả định nước yếu hơn(B) luôn bán được hàng cho nước mạnh hơn(A) theo đúng giá trị để có tiền mua được hàng của A. Song trong thực tế thương mại thế giới, vấn đề bán luôn khó hơn mua. Thứ hai, thị trường hối đoái đã hoàn toàn thay đổi, ngày nay không những không có tỷ giá hối đoái ổn định mà trong chừng mực nhất định tỷ giá hối đoái còn là một phương tiện trong tay nhà nước để phục vụ cho những mục tiêu phát triển kinh tế khác nhau. Do vậy trường phái mậu dịch tự do không còn xuất hiện như nguyên nghĩa của nó mà được sửa đổi ít nhiều để phù hợp với thực tiễn.

Ngược lại với trường phái mậu dịch tự do là trường phái (hay chủ nghĩa) bảo hộ. Chỗ dựa cơ bản cho trường phái này là lợi ích và chủ quyền quốc gia. Họ cho rằng lợi thế so sánh là tiềm năng, có thể hiện được tiềm năng đó hay không còn phụ thuộc vào vị thế và tiềm lực của mỗi nước. Một nước nhỏ, lạc hậu thì khó có thể len vào được thị trường của các nước lớn, còn một nước lớn lại có thể dễ dàng đè bẹp nền sản xuất của nước nhỏ bằng quy mô đồ sộ và các lợi thế khác của mình. Quy luật trao đổi đơn giản là để mua thì phải bán được hàng, nếu hàng không bán được mà tài nguyên lại bị vơ vét, khai thác hết thì còn gì để tham gia vào thị trường tự do. Do vậy, theo trường phái này, ngoại thương phải phụ thuộc vào chiến lược phát triển trong nước chứ không thể phó mặc cho thị trường thế giới điều tiết. Họ chủ trương sử dụng mọi công cụ có thể để nâng cao tiềm lực kinh tế quốc gia, kể cả bảo hộ bằng thuế quan và phi thuế quan đối với các ngành non yếu trong nước . Bằng mọi cách phải tạo ra khu an toàn cho các nhà sản xuất nội địa cho dù các ngành này kém hiệu quả so vơí nước khác. Trường phái bảo hộ cũng mang tính hai mặt là tích cực và tiêu cực. Mặt tích cực thể hiện ở chỗ nó đề cao vai trò chủ động của nhà nước trong việc đưa nền kinh tế quốc gia theo đúng lộ trình. Nếu bỏ qua vai trò này, các quốc gia sẽ tự phân tán nguồn lực và bị các thế lực cạnh tranh trên thị trường làm cho nhẹ thì suy thoái, mất ổn định, nặng thì bị phá sản. Ngoài ra trường phái bảo hộ còn được sự ủng hộ từ phía tạo ra công ăn việc làm, giảm thất nghiệp trong nước. Mặt tiêu cực của trường phái này thể hiện ở sự hạn chế tính hiệu quả. Chính sách bảo hộ đã tạo ra vành đai khá an toàn trong đó có tình trạng kém hiệu quả do không chịu sức ép thay đổi của sự cạnh tranh, đặc biệt là ở các nước chậm phát triển, thường các ngành công nghiệp non trẻ hay ở tình trạng độc quyền hoặc kém cỏi cần được kích thích mạnh mới thoát khỏi trì trệ. Do tính hai mặt của nó nên trường phái bảo hộ cũng không còn là cơ sở duy nhất cho chính sách ngoại thương ngay cả các quốc gia bảo thủ nhất.

Ngày nay chính sách ngoại thương của các quốc gia đều dựa trên sự pha trộn của cả lý thuyết bảo hộ lẫn mậu dịch tự do. Tuy rằng cũng có sự khác biệt nhất định do nước này thì thiên nhiều hơn về mậu dịch tự do dù không từ bỏ những khâu, lĩnh vực, trường hợp nào đó; nước khác lại thiên về bảo hộ hơn tuy rằng vẫn tiến hành nhiều hoạt động trao đổi tự do…Việc thiên về phía này hay phía kia không chỉ do ý đinh chủ quan của các chính phủ mà còn do yêu cầu thực tiễn đòi hỏi.

2. Một số khía cạnh thực tiễn cần xem xét khi hoạch định chính sách ngoại thương 

2.1. Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của một quốc gia 


Chính sách ngoại thương là một bộ phận hữu cơ nằm trong tổng thể các chính sách phát triển kinh tế-xã hội, chính trị của một quốc gia, trong đó chiến lược KT-XH giữ vai trò chủ đạo. Không thể tách dời chính sách ngoại thương theo kiểu thả nổi hoàn toàn cho thị trường tự phát, cũng không thể kiểm soát hoàn toàn bởi nhà nước vì trong thực tế những mô hình kiểu đó đều đã thất bại. Vấn đề lựa chọn mô hình KT-XH-CT  như thế nào có ảnh hưởng to lớn đến chính sách ngoại thương.


Về mặt mô hình kinh tế, cho đến nay đã xuất hiện hai loại chiến lược có ảnh hưởng sâu sắc đến chính sách ngoại thương quốc gia. Đó là chiến lược thay thế hàng nhập khẩu và chiến lược hướng về xuất khẩu.


Chiến lược thay thế hàng nhập khẩu khá thịnh hành ở nhứng nước đang phát triển vào khoảng những năm 50,60 của thế kỷ XX. Chiến lược này phản ánh xu hướng muốn độc lập về kinh tế của các nước yếu kém, đa phần vừa thoát khỏi là nước thuộc địa. Về bản chất, chiến lược này hơi nghiêng về phía bảo hộ linh hoạt, phù hợp với thực tế là các nước dù muốn độc lập về kinh tế đến đâu thì cũng phải tham gia vào sự phân công chuyên môn hoá ở phạm vi thế giới và do đó không thể phụ thuộc lẫn nhau. Phù hợp với chiến lược này, chính sách ngoại thương được hoạch định theo hướng khuyến khích nhập nguyên liệu, máy móc, thiết bị phục vụ trực tiếp sản xuất trong nước, hạn chế nhập các mặt hàng mà trong nước có thể và cố gắng sản xuất thay thế được. Đây là một chính sách ngoại thương bị động, không hiệu quả,mặc dù nó đã góp phần to lớn trong việc hình thành năng lực sản xuất trong nước cho các nước đang phát triển. Tính không hiệu quả và bị động ở chỗ nó ít dựa trên lợi thế so sánh mà có xu hướng co về sản xuất tự cấp tự túc trong nước. Mặt khác hậu quả của chính sách ngoại thương này là tình trạng mất cân đối cán cân thanh toán quốc tế, đẩy nhiều quốc gia vào cảnh nợ nần, bế tắc. Chiến lược hướng về xuất khẩu có ưu điểm so với chiến lược thay thế hàng nhập khẩu ở chỗ nó tự tìm thấy cân đối thanh toán quốc tế trong quá trình phát triển năng lực sản xuất trong nước. Về cơ bản, chính sách ngoại thương phù hợp với chiến lược này là chính sách ngoại thương tích cực, vừa khai thác lợi thế so sánh, do đó mà có hiệu quả, vừa tận dụng được thuận lợi của thị trường thế giới như cơ hội mở rộng thị trường tiêu thụ,kích thích cải tiến kỹ thuật do cạnh tranh cũng như sự liên kết liên doanh mở rộng tiềm năng sẵn có. Tuy nhiên chính sách ngoại thương hướng về xuất khẩu cũng có hạn chế. Thứ nhất, do nhiều khi phải bán hàng dưới chi phí (do không có lợi thế tuyệt đối) nên nếu xuất khẩu không được sự hỗ trợ của nhập khẩu thì ngành ngoại thương không tìm thấy động lực kinh doanh; Thứ hai để xuất khẩu được thì vấn đề mở rộng thị trường xuất khẩu nhất là đối với các nước đang phát triển là cuộc cạnh tranh không cân sức giưã người mới, kẻ cũ. Do vậy những nước mới hội nhập quốc tế không thể tránh được nhiều thua thiệt không đáng có… 


Ngày nay hiếm thấy một nước nào chỉ áp dụng máy móc một trong hai mô hình chính sách ngoại thương trên, đa phần là mô hình hỗn hợp trong đó đẩy mạnh xuất khẩu có vai trò chủ đạo. Ngoài ra mô hình chính trị-xã hội mà mỗi quốc gia lựa chọn cũng ảnh hưởng đến chính sách quốc gia về ngoại thương. Trước hết là ảnh hưởng đến quan hệ ngoại giao từ đó ảnh hưởng đến quan hệ thương mại. Ví dụ sự lựa chọn chủ quyền quốc gia và quan hệ láng giềng một cách cứng rắn đã làm cho Irac  lâm vào tình trạng bị cấm vận nhiều năm. Hoặc chính sách dung dưỡng các giáo phái, lực lượng khủng bố cũng làm xấu đi quan hệ giữa một số nước, do đó chính sách ngoại thương cũng không thể điều điều chỉnh theo. Rồi các chính sách khác như tiền lương,về trợ cấp sản phẩm xuất khẩu cũng ảnh hưởng đến hoạt động và chính sách ngoại thương.

2.2. Vị thế và tiềm năng của một quốc gia trên thị trường quốc tế.

ảnh hưởng này biểu hiện rất rõ ở chính sách  ngoại thương của các nước phát triển và đang phát triển.

Tại sao trong vòng đàm phán Seatle về mở rộng tự do hoá thương mại, các nước lại không thể thống nhất với nhau? Đó là vị thế của các nước đang phát triển và  các nước công nghiệp phát triển khác biệt nhau, do đó họ không thể áp dụng chung một chính sách ngoại thương. Đối với các nước mạnh (Mỹ, EU) thì một chính sách ngoại thương thiên về mậu dịch tự do sẽ có lợi cho họ bởi họ có các công ty lớn, hàng hoá có chất lượng, giá rẻ và đang cần thị trường tiêu thụ. Chính sách mậu dịch tự do của các nước khác sẽ đem lại lợi thế cho họ về mọi mặt. Ngược lại, đối với các nước đang phát triển, năng lực sản xuất thường nhỏ hơn, công nghệ lạc hậu hơn, chi phí cao nên khó đánh bại được đối thủ cạnh tranh để tìm được thị trường ở các nước phát triển . Vì lợi ích quốc gia, vì công ăn việc làm, các nước đang phát triển không thể mở cửa hoàn toàn cho mọi hàng hoá của các nước phát triển. Vì thế chính sách ngoại thương của hai khối nước này luôn trong tình trạng vừa phụ thuộc vừa mâu thuẫn nhau. Có thể có ngoại lệ khi xét riêng về lợi ích từng quốc gia thì một sự khôn khéo, linh hoạt khai thác tốt mâu thuẫn này có thể đem lại cơ hội phát triển cho một quốc gia dù nhỏ yếu (Thuỵ Điển là một ví dụ cho chính sách ngoại thương linh hoạt đó). Nhưng nhìn chung chính sách ngoại thương của hai khối nước này không thể giống nhau. Các nước công nghiệp phát triển có xu hướng thi hành một chính sách ngoại thương  bành trướng nhằm mở rộng tối đa thị trường tiêu thụ sản phẩm cho họ nhằm tăng sức mạnh xuất khẩu tăng dự trữ ngoại tệ và trên hết là tăng ảnh hưởng kinh tế, chính trị, ngoại giao trên thế giới. Đi liền với chính sách bành trướng ngoại thương đương nhiên là sự nhượng bộ có điều kiện trong việc mở cửa của thị trường nội địa cho hàng hoá của nước khác. Về phương diện này các nước công nghiệp phát triển triển khai  khá dè dặt so với hoạt động đa diện để mở rộng xuất khẩu của họ. Và chính lập trường dựa trên lợi ích quốc gia này, mặc dù là họ hết sức che dấu, là nguồn gốc tái sinh mâu thuẫn không dễ giải quyết giữa các quốc gia khác nhau khi đàm phán về chính sách ngoại thương. 

Các nước đang phát triển nghiêng nhiều hơn về thi hành chính sách ngoại thương mở cửa có điều kiện. Điều kiện thứ nhất là phải phát triển bằng được ngành sản xuất nội địa non trẻ của họ. Trải qua hàng trăm năm thuộc địa, phụ thuộc các nước đang phát triển thấu hiểu sâu sắc vai trò tiềm năng sản xuất tạo nên tiềm năng ngoại thương. Đặc biệt ngày nay khi khoa học và công nghệ đã phát triển đến trình độ cao làm cho các thế mạnh về tài nguyên có vai trò ngày càng giảm trong TMQT thì một sự mở cửa tự do thiếu thận trọng, thiếu cân nhắc sẽ dần đến hậu quả làm phá sản hàng loạt cơ sở sản xuất trong nước và đẩy nhân dân ra hè phố. Vì những lý do hiển nhiên như vậy nên ngay trong các văn bản hợp tác TMQT như "Hiệp định chung về thuế quan và mậu dịch" (GATT) cũng cho phép các nước đang phát triển có đặc quyền đơn phương bảo hộ cần thiết cho sản xuất trong nước (điều 18). Điều kiện thứ hai là đòi một sự công bằng và trật tự mới trong trao đổi thương mại giữa các nước, đặc biệt là giữa các nước phát triển và đang phát triển. Bởi vì về mặt lịch sử, tích luỹ nguyên thuỷ của các nước tư bản phát triển thời kỳ đầu công nghiệp hoá là dựa nhiều vào vơ vét và bóc lột các nước thuộc địa. Do vậy, viện trợ, giúp đỡ, trao đổi nghiêng về có lợi cho các nước đang phát triển (đặc biệt là vấn đề nợ) không phải là sự cho không của các nước phát triển mà chỉ là sự "trả nợ cũ" mà thôi. Hơn nữa không thể áp dụng cùng một thứ "nguyên tắc thị trường tự do" như nhau với cả các nước phát triển và các nước đang phát triển. Không những cần chống độc quyền, chống cạnh tranh không lành mạnh của các công ty lớn từ các nước phát triển, mà còn phải có những ưu đãi nhất định cho các công ty của các nước đang phát triển khi các công ty này đang gắng sức mở đường vào thị trường các nước phát triển, một sự ưu đãi như vậy phải được coi như là nghĩa vụ của các nước phát triển. Ngoài ra các nước đang phát triển còn phải tranh đấu chống lại sự phân biệt đối xử giữa hàng công nghiệp chế tạo và sản phẩm sơ chế, đấu tranh bảo vệ lợi thế so sánh về tiền công rẻ trước vũ khí tự do, dân chủ, nhân quyền giả hiệu của các nước lớn. Tóm lại, trước một vấn đề ngoại thương, nếu không nhận thức sâu sắc ảnh hưởng chi phối của vị thế và tiềm lực quốc gia, choáng ngợp trước sự cám dỗ của tự do mậu dịch sẽ dẫn đến nhiều hậu quả kinh tế - xã hội, chính trị khó lường.

Ngày nay, xu hướng liên kết khu vực mạnh mẽ, vị thế lớn hay nhỏ của một quốc gia có thể ít ảnh hưởng hơn đến chính sách ngoại thương so với trước kia. Nhưng ảnh hưởng của trình độ phát triển kinh tế, công nghệ, chất lượng hàng hoá vẫn còn nguyên giá trị. Biểu hiện rõ nhất của ảnh hưởng này là sự chênh lệch giá tương đối giữa sản phẩm công nghiệp chế tạo và nguyên liệu, nông sản, khai khoáng thô suốt những năm qua chưa được giảm đi mà còn có xu hướng tăng lên, hoặc một cuộc khủng hoảng nợ của các nước Châu Mỹ la tinh thập niên 80 của thế kỷ 20 hay cuộc khủng hoảng tài chính - tiền tệ Châu á gần đây cũng chứng minh rằng một nước nhỏ mạo hiểm mở cửa hoàn toàn sẽ hứng chịu tai hoạ như thế nào.

2.3. ảnh hưởng của các tổ chức kinh tế quốc tế đến chính sách ngoại thương quốc gia.

Khởi đầu từ sau chiến tranh thế giới, với hệ thống tiền tệ thế giới Breton Wood và sau này là một loạt cá tổ chức khác như: Hiệp định chung về thuế quan và mậu dịch (GATT); quĩ tiền tệ quốc tế (IMF); tổ chức các nước sản xuất dầu mỏ (OPEC); khối thị trường chung Châu Âu (EU); hội nghị của liên hiệp quốc tế về thương mại và phát triển (UNCTAD); Phòng thương mại quốc tế (ICE).. . Các tổ chức quốc tế điều phối hợp tác kinh tế nói chung, hợp tác thương mại nói riêng giữa các quốc gia ngày càng có ảnh hưởng to lớn đến chính sách ngoại thương của một nước. Tuỳ theo tính chất của từng tổ chức mà ảnh hưởng của chúng cũng khác nhau. Hai tổ chức có vai trò điều tiết chung rộng lớn là GATT (nay đổi thành tổ chức thương mại thế giới WTO) và UNCTAD. Văn bản của WTO có vai trò giống như một thứ luật quốc tế bởi nó có qui định khá cụ thể những điều khoản thi hành và trừng phạt. UNCTAD  có tính hiệp thương, khuyến nghị nhiều hơn. IMF chủ yếu hỗ trợ ngoại thương bằng việc cho vay để ổn định tiền nội địa. ICE là cơ quan trọng tài, hoà giải các tranh chấp phát sinh… Các tổ chức khác là sự hợp tác khu vực nhằm tạo ra một thị trường tự do hơn trong nội bộ đồng thời bảo hộ với bên ngoài hoặc hợp lực để cạnh tranh với bên ngoài… Vấn đề đặt ra ở đây là với sự xuất hiện của các tổ chức điều tiết thương mại quốc tế như thế thì chính sách ngoại thương của một nước sẽ chịu sự chi phối như thế nào? có thể thấy sự chi phối đó dưới một giác độ như sau: Thứ nhất phạm vi tự quyết của mỗi quốc gia về chính sách ngoại thương sẽ bị thu hẹp ở những phạm vi nhất định tuỳ thuộc quốc gia đó tham gia vào những tổ chức nào. Ví dụ khi tham gia vào WTO một quốc gia không thể tuỳ tiện thay đổi các loại thuế hàng hoá xuất nhập khẩu  nằm trong biểu thuế chung (trừ trường hợp các nước đang phát triển có được sự đồng ý của toàn thể các nước thành viên), hoặc tự do đặt ra các hàng rào phi thuế. Chính vì thế khi xem xét việc gia nhập một tổ chức nào đó, mỗi quốc gia cần cân nhắc lợi hại phù hợp với chiến lược phát triển và từ đó mà định hướng hoạch định chính sách ngoại thương.

Thứ  hai, sức ép của các thế lực khác nhau đứng đằng sau các tổ chức quốc tế là một điều không thể chối cãi. Chính vì thế trước khi tham gia vào một tổ chức quốc tế nào đó thì chính phủ cần xem xét được mất cho hoạt động kinh tế, hoạt động thương mại để quyết định có  nên tham gia hay không thì sau khi tham gia tổ chức quốc tế đó việc duy trì được hay không được một chính sách ngoại thương quốc gia vì lợi ích dân tộc còn tuỳ thuộc sự nhạy cảm, lập trường kiên định và sự linh hoạt khôn khéo của từng chính phủ cũng như sự hiệp lực của các chính phủ theo các khối khác nhau. Chính vì vậy nửa cuối của thế kỷ 20 là sự nở rộ các tổ chức hợp tác khu vực khác nhau như: ASEAN, EU, NAFTA.. Thực tế này làm cho quan hệ thương mại phát triển từ song phương sang đa phương lồng ghép lẫn nhau do đó TMQT ngày càng trở thành lĩnh vực phức tạp, nhạy cảm về chính trị kinh tế.

Thứ ba, dù rằng thương mại và hợp tác kinh tế quốc tế có phát triển mạnh mẽ như hiện nay thì động lực của nó vẫn là lợi ích quốc gia trong đó lợi ích của các tập đoàn kinh tế lớn, các công ty đa quốc gia và xuyên quốc gia là chủ đạo. Trước sức cám dỗ của lợi nhuận siêu ngạch hay trước thực tế lợi ích bị xâm phạm, các công ty đa quốc gia và xuyên quốc gia có trăm phương ngàn kế để vô hiệu hoá các qui định chung của các tổ chức hợp tác quốc tế. Thêm nữa với tình hình hiện nay là mâu thuẫn giữa các nước đang phát triển với các nước phát triển, giữa các nước phát triển với nhau…. đã dẫn đến một mặt vẫn tồn tại một sự cam kết chung mang tính pháp lý nhưng nhiều khi lại rất hình thức và mặt khác là sự vận động , cọ xát, tranh chấp. Kìm hãm lẫn nhau một cách kín đáo dưới vỏ bọc quyết định của các tổ chức này nọ. Chính vì thế có thể nói ngày nay chính sách ngoại thương ngày càng phức tạp, đôi khi hoà lẫn cả chính sách ngoại giao và chính trị phi hiệu quả chung. 

Tóm lại chính sách ngoại thương quốc gia là một tổng thể thích hợp trong nó cả tính khoa học và nghệ thuật, cả về đối ngoại, đối nội, cả các vấn đề kinh tế lẫn chính trị xã hội…. Do đó chính sách ngoại thương không phải chỉ cứng nhắc, hoạch định một lần là xong, mà ngược lại nó phải có sự linh hoạt, nhưng phải ổn định và có định hướng rõ ràng. Hoạch định tốt chính sách ngoại thương sẽ là động lực kích thích nền kinh tế phát triển có hiệu quả

3.Chính sách thương mại của Việt Nam trong xu hướng tự do hoá thương mại 


Để thực hiện được chính sách thương mại trong xu thế hội nhập KTQT đạt được các mục tiêu đã định thì cần phải tuân theo những nguyên tắc nhất định. Các nguyyên tắc này dựa trên cơ sở khách quan của quy luật và điều kiện hội nhập, kết hợp vơi điều kiện chủ quan và trình độ phát triển của quốc gia. Đề ra những nguyên tắc này sẽ giúp cho một quốc gia đặc biệt đối với Việt Nam, khi hội nhập chúng ta có rất ít kinh nghiệm và rất nhiều điều mới mẻ. Chúng ta chư thể hội nhập một cách tư do mà phải từng bước, kiên định theo những nguyên tắc đề ra, tránh bị chệch hướng và gặp thất bại. 

3.3.1. Một số nguyên tắc cơ bản:

 Thứ nhất, kiên trì và ưu tiên cho định hướng xuất khẩu kết hợp với bảo hộ thay thế nhập khẩu có điều kiện.

 Thứ hai, chủ động hội nhập kinh tế khu vực và thế giới trên cơ sở giữ vững độc lập tự chủ, với kế hoạch tổng thể và lộ trình cũng như các bước đi hợp lý, phù hợp với trình độ phát triển của đất nước cũng như các quy định của các tổ chức mà Việt Nam tham gia.

Thứ ba, lấy việc phát huy nội lực, đẩy mạnh sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế và đổi mới cơ chế quản lý; hoàn chỉnh hệ thống pháp luật; nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của các doanh nghiệp cũng như của toàn bộ nền kinh tế làm khâu then chốt, có ý nghĩa quyết định đối với việc mở rộng kinh doanh xuất nhập khẩu, hội nhập quốc tế.

Thứ tư, gắn kết thị trường trong nước với thị trường ngoài nước; vừa chú trọng thị trường trong nước vừa ra sức mở rộng và đa dạng hoá thị trường ngoài nước. 

Thứ năm kiên trì chủ trương đa dạng hoá các thành phần kinh tế tham gia hoạt động XNK, trong đó kinh tế Nhà nước giữ vai trò chủ đạo.

 Thứ sáu, kết hợp hài hoà những nguyên tắc, yêu cầu của các tổ chức quốc tế đối với chính sách thương mại quốc tế của các quốc gia thành viên (tối huệ quốc, đối xử quốc gia, giảm dần tiến tới xoá bỏ các hàng rào phi thuế quan, thống nhất biểu thuế quan, công khai và minh bạch hoá chính sách ...) với các nguyên tắc, phương châm của Việt Nam khi tham gia hội nhập quốc tế .

3.3.2 Chính sách cụ thể

3.3.2.1.Chính sách mặt hàng

Về mặt ngắn hạn, khuyến khích, huy động mọi nguồn lực hiện có để đẩu mạnh xuất khẩu, tạo việc làm, đạt tăng trưởng cao và thu ngoại tệ, đồng thời kiểm soát có tính toán hàng nhập khẩu theo hướng khuyến khích thay thế nhập khẩu đối với những mặt hàng có khả năng cạnh tranh trong tương lai trên thị trường trong nước .Về mặt dài hạn, tích cực thực hiện các biện pháp  chiến lược nhằm chủ động gia tăng các sản phẩm chế biến, chế tạo, dịch vụ, tăng hiệu quả sản xuất và xuất khẩu. Trong chính sách nhập khẩu, trước sức ép của các biện pháp hội nhập đã cam kết, chủ động điều chỉnh các biện pháp chính sách vừa phù hợp với các cam kết hội nhập vừa đạt các mục tiêu phát triển cơ cấu ngành và cân đối nguồn lực trong và ngoài nước.

    *Ưu tiên phát triển những ngành sản xuất xuất khẩu 

Các biện pháp ưu bao gồm từ ưu đãi về đầu tư, bố trí nguồn lực đến các giải pháp thương mại khuyến khích XK. Các biện pháp khuyến khích ở đây theo phương châm khuyến khích tất cả các ngành hàng XK nhưng về lâu dài phải ưu tiên các ngành có lợi thế tuyệt đối và lợi thế so sánh "động" (lợi thế sẽ được tạo ra hoặc hình thành trong tương lai do quá trình phát triển sản xuất, xuất khẩu và cạnh tranh quốc tế). Về mặt hàng căn cứ vào các yếu tố: hiệu quả sản xuất và XK, tạo việc làm, mối quan hệ đầu vào và đầu ra với các ngành khác, khả năng cạnh tranh và phát triển công nghệ, khả năng sử dụng nguyên liệu trong nước, tác động đến cán cán thanh toán...

*Bảo hộ hợp lý và có thời hạn kết hợp ưu tiên đầu tư phát triển các ngành thay thế nhập khẩu 

Có thể gọi đó là các ngành công nghiệp non trẻ, nó cần thiết cho nền kinh tế nhưng còn kém sức cạnh tranh về giá cả, mẫu mã, công nghệ có nguy cơ phá sản nếu thực hiện tự do hoá nhập khẩu. Trong giai đoạn tới Việt Nam dĩ nhiên vẫn phải tiếp tục sử dụng các công cụ bảo hộ để phát triển một số ngành công nghiệp quan trọng, tuy nhiên việc áp dụng các biện pháp này là có thời hạn. Do vậy vấn đề là Việt Nam sẽ lựa chọn những ngành nào và bảo hộ ở mức nào.

Về ngành hàng cần bảo hộ, đó là những ngành mà thị trường nội địa có triển vọng nhu cầu khá cao, đủ sức phát triển sản xuất và có sức cạnh tranh. Ví dụ như ngành sắt thép, lọc dầu, hoá dầu, phân bón, xi măng, sản xuất phụ tùng ô tô và xe máy…Tuy nhiên đây lại là những ngành mà năng lực sản xuất cũng như khả năng cạnh tranh còn kém, muốn phát triển trong dài hạn lại đòi hỏi vốn đầu tư lớn. Mặc dù vậy khả năng phát triển là hiện thực vì nhu cầu tiềm năng của thị trường nội địa lớn.

Về biện pháp bảo hộ, trong ngắn hạn (một vài năm tới) vẫn cần kết hợp công cụ thuế quan với công cụ giấy phép và hạn ngạch. Trong dài hạn sẽ phải bãi bỏ các công cụ phi thuế quan và các hình thức biến tướng của chúng, do vậy chỉ còn công cụ thuế quan với mức thuế suất giảm dần theo tiến trình hội nhập . Chúng ta cần xây dựng được chiến lược bảo hộ cho từng ngành hàng, mặt hàng cụ thể và chú ý đến các cam kết của các tổ chức mà Việt Nam đã, đang và sẽ tham gia.

Về biện pháp đầu tư, bảo hộ phải đi đôi với việc đầu tư thích đáng.Năng lực về vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước và các doanh nghiệp của Việt Nam còn rất hạn hẹp mà các ngành hàng cần được bảo hộ của ta đa số là những ngành cần nhiều vốn. Do đó phải hoạch định được các biện pháp đầu tư sao cho đảm bảo đủ vốn cho các ngành này, đồng thời phải có cơ chế quản lý, điều hành, lựa chọn phương án đầu tư …đảm bảo cho hoạt động đầu tư thực hiện được theo đúng kế hoạch, có tính khoa học và mang lại hiệu quả tối ưu nhất.

3.3.2.2.Chính sách đối với xuất khẩu dịch vụ

    *Tập trung mọi nguồn lực nâng cao sức cạnh tranh của mọi ngành dịch vụ, tận dụng tốt mọi cơ hội cũng như đối phó với các thách thức do hội nhập quốc tế đem lại. Do tính chất đa ngành trong lĩnh vực dịch vụ nên mỗi ngành cần có chính sách, giải pháp riêng để thực hiện mục tiêu của mình. Các ngành cần chú ý như xuất khẩu lao động, du lịch, vận tải, viễn thông…

    *Ưu tiên phát triển các ngành gắn với kết cấu hạ tầng. Sức cạnh tranh của nhiều ngành dịch vụ như bưu chính, viễn thông, du, vận tải…phụ thuộc nhiều vào điều kiện kết cấu hạ tầng và trình độ công nghệ. Vì vậy cần có chính sách thu hút đầu tư trong và ngoài nước nhằm phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật đủ tiêu chuẩn quốc tế nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế nói chung và các ngành dịch vụ nói riêng.

    *Khuyến khích các doanh nghiệp nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của dịch vụ. Dịch vụ ngày càng phát triển nhanh chóng cả chiều rộng lẫn chiều sâu và rất đa dạng, đồng thời tiến trình hội nhập quốc tế đòi hỏi từng bước mở cửa thị trường dịch vụ, do vậy môi trường cạnh tranh ngày càng gay gắt hơn, nhưng các hình thức bảo hộ đối với nhiều ngành dịch vụ sẽ phải từng bước giảm dần. Vì vậy mỗi ngành dịch vụ đều phải phấn đấu chuyên nghiệp hoá phương thức kinh doanh, nâng cao chất lượng dịch vụ theo tiêu chuẩn quốc tế, hạ giá thành để đủ sức cạnh tranh trong quá trình hội nhập. Bên cạnh đó các doanh nghiệp vẫn cần sự hỗ trợ, khuyến khích từ phía nhà nước trong đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực kinh doanh và khả năng cạnh tranh quốc tế .

   *Khuyến khích mở rộng các loại hình dịch vụ, phương thức xuất khẩu và thị trường xuất khẩu, tận dụng và khai thác thế mạnh về vị trí địa lý của nước ta để phát triển các dịch vụ tạm nhập-tái xuất, chuyển khẩu, chuyển tải, quá cảnh, du lịch….Đa dạng hoá phương thức kinh doanh và mở rộng thị trường xuất khẩu tạo điều kiện nâng cao giá trị xuất khẩu dịch vụ.

3.3.2.3.Chính sách thị trường 

Trong xu thế tự do hoá, do tác động của các cam kết hội nhập quốc tế và khoa học vực và sự đòi hỏi của một loạt nguyên tắc quan hệ TMQT (tối huệ quốc, có đi-có lại, không phân biệt đối xử, ưu đãi thuế phổ cập..), quan điểm của Việt Nam về cơ bản vẫn là “đa phương hoá, đa dạng hoá, làm bạn với tất cả các nước” và chính sách thị trường của ta sẽ được dổi mới theo hướng phát triển mạnh một số thị trường mới (như EU, Mỹ…), củng cố và điều chỉnh cơ cấu thị trường truyền thống (ASEAN, Nga, các nước Đông Âu…)

Chính sách thị trường nói chung sẽ đổi mới theo các hướng sau:

    -Đẩy mạnh các biện pháp phát triển thị trường từ phía nhà nước kết hợp với khuyến khích các doanh nghiệp phát triển thị trường. Do vậy nhà nước sẽ phải đẩy mạnh quan hệ song và đa phương tạo hành lang pháp lý cho các doanh nghiệp , như đàm phán mở cửa thị trường mới, đàm phán để thống nhất các tiêu chuản kỹ thuật, đàm phán để nới lỏng các hàng rào phi quan thuế…

    -Tăng cường các biện pháp tìm hiểu và nắm bắt các thông tin về thị trường nước ngoài, dự báo các chiều hướng cung-cầu hàng hoá và dịch vụ…

-Hỗ trợ và khuyến khích các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ra thị trường nước ngoài.

    -Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, xúc tiến xuất khẩu.

    -Đối với những mặt hàng mà Việt Nam giữ thị phần lớn trên thị trường quốc tế (như gạo, cà phê, hạt tiêu..) cần tăng cường áp dụng các biện pháp giá cả, kiềm chế khối lượng bán ra hay tham gia các kế hoạch quốc tế về điều tiết nguồn cung trong điều kiện có thể (như việc liên kết hợp tác với Thái Lan trong việc xuất khẩu gạo), để tác động vào thị trường và giá cả theo hướng có lợi nhất.

3.3.Cơ hội và thách thức do tự do hoá đem lại

Hội nhập kinh tế quốc tế đã trở thành xu thế mang tính tất yếu. Hội nhập mang lại cơ hội để phát triển nhanh và bền vững nền kinh tế. Tuy nhiên, cũng từ hội sẽ phát sinh không ít những thách thức, khó khăn mà chúng ta phải quyết tâm vượt qua để bảo đảm xây dựng thành công nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN.

3.3.1. Cơ hội

    * Khắc phục được tình trạng phân biệt đối sử, tạo dựng được thế và lực trong thương mại quốc tế .

Nhìn chung tham gia hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực chúng ta sẽ khắc phục được tình trạng bị các cường quốc lớn phân biệt đối xử, nâng cao vị thế của ta trên trường quốc tế . Đặc biệt, tiến trình này sẽ tạo cơ hội cho các nước nhỏ, nước chậm phát triển có cơ hội đối thoại chính sách với các nước phát triển hơn, hoặc phối hợp quan điểm với các nước khác trên các diễn đàn quốc tế nhằm loại bỏ các rào cản thương mại, đấu tranh đòi đối sử công bằng trong thương mại.

    * Được hưởng những ưu đãi thương mại, mở đường cho thương mại phát triển .

Hội nhập kinh tế quốc tế là điều kiện cần để chúng ta tranh thủ những ưu đãi về thương mại, đầu tư những lĩnh vực khác được áp dụng trong nội bộ mỗi tổ chức, góp phần mở rộng thị trường cho hàng hoá Việt Nam, tạo điều kiện thu hút đầu tư trong và ngoài nước, thúc đẩy quá trình dịch chuyển cơ cấu kinh tế, phát huy lợi thế so sánh, nâng cao sức cạnh tranh của hàng hoá và dịch vụ của Việt Nam. Đặc biệt, trong WTO cũng như đại đa số các tổ chức khu vực khác đều có các chính sách ưu đãi đối với các nước đang phát triển và các nước trong thời kỳ chuyển đổi cho phép các nước này được hưởng các miễn trừ, ân hạn trong việc thực hiện các nghĩa vụ giảm thuế và, phi thuế quan và các nghĩa vụ khác.

   *Tạo điều kiện cơ cấu lại sản xuất trong nước theo hướng có hiệu quả hơn.

Tham gia tiến trình tự do hoá thương mại, thực hiện giảm thuế và mở cửa thị trường sẽ tạo sự cạnh tranh ngày càng mạnh mẽ trên thị trường nội địa, đòi hỏi các ngành sản xuất phải được cơ cấu lại cho phù hợp với xu hướng thế giới, nâng cao hiệu quả kinh doanh và sản xuất những sản phẩm được thị trường thế giới chấp nhận. Điều này có ý nghĩa hết sức quan trọng đôi với các nền kinh tế đang trong quá trình công nghiệp hoá như Việt Nam. Hội nhập kinh tế quốc tế cũng tạo điều kiện cho các ngành sản xuất có cơ hội lựa chọn nguyên vật liệu và các yếu tố đầu vào phù hợp, mở rộng hợp tác khoa học - kỹ thuật, thúc đẩy chuyển giao công nghệ và vốn phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

    * Góp phần nâng cao năng lực quản lý và sản xuất.

Một trong những ưu điểm của việc tham gia hội nhập vào các tổ chức khu vực và quốc tế đối với các nước đang phát triển là các tổ chức này thường có các chương trình hợp tác kinh tế -kỹ thuật nhằm nâng cao năng lực quản lý và sản xuất ch các nước thành viên. Ví dụ, ASEAN có các chương trình hợp tác về phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ, phát triển cơ sở hạ tầng, hợp tác phát triển xã hội,...APEC có chương trình hợp tác kinh tế-kỹ thuật (ECOTECH) bao gồm 9 lĩnh vực hợp tác với trên 250 dự án đang triển khai. Những chương trình này đã tạo điều kiện cho các nước tham gia phát triển bồi dưỡng nguồn nhân lực và tiếp cận với công nghệ mới trong các lĩnh vực sản xuất nhằm  nâng cao hiệu quả cạnh tranh kinh tế.

Như vậy, thông qua hội nhập kinh tế quốc tế ta có thể rèn luyện và đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước có bản lĩnh vững vàng và trình độ chuyên môn thành thạo, xây dựng đội ngũ các doanh nghiệp năng động, có kỹ năng quản lý sản xuất, kinh doanh giỏi, biết tổ chức tốt thị trường và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp góp phần chiến thắng trong cạnh tranh.

Thông qua hội nhập kinh tế quốc tế chúng ta có thể tranh thủ sự đồng tình ủng hộ của các nước trên thế giới đối với sự nghiệp đổi mới kinh tế, xây dựng đất nước của Đảng và nhà nước ta, đồng thời học hỏi kinh nghiệm quốc tế, từng bước điều chỉnh hệ thống luật lệ. Chính sách thương mại phù hợp với tập quán quốc tế và các quy tắc chuẩn mực của WTO, Đảm bảo hình thành đòng bộ các yếu tố thị trường, bình đẳng khuyến khích tự do kinh doanh, cạnh tranh lành mạnh nhưng vẫn giữ vững vai trò quản lý của nhà nước, bảo đảm phát triển kinh tế thị trường theo định hướng XHCN, giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc, bảo vệ lợi ích quốc gia.

3.3.2. Khó khăn và thách thức

Một trong những thách thức lớn của tiến trình của tự do hoá là việc cắt giảm thuế quan (chủ yếu là thuế nhập khẩu)sẽ ảnh hưởng tới nguồn thu ngân sách và gia tăng cạnh tranh giữa hàng nhập khẩu với nhiều ngành sản xuất còn non trẻ trong nước. Đây là khó khăn chung của tất cả các nước đang phát triển trong quá trình hội nhập. Đối với trường hợp Việt Nam, Hai thách thức cơ bản cần giải quyết trong quá trình hội nhập kinh tế là:

    *Năng lực cạnh tranh của kinh tế và doanh ngiệp.

Việc giảm thuế quan và các biện pháp phi thuế, thông thoáng chính sách quản lý đối với các lĩnh vực đầu tư, dịch vụ,...sẽ làm phát sinh sức ép lớn,đòi hỏi nền kinh tế và các doanh nghiệp phải có năng lực cạnh tranh mới có thể trụ vững và khai thác được lợi thế của hội nhập. Xét về năng lực cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam, chúng ta có lợi thế về lao động và một số tài nguyên: nông-lâm-khoáng sản. Song các yếu tố khác, như công nghệ, trình độ quản lý, các sở hạ tầng, độ ổn định về chính sách và hệ thống tài chính-ngân hàng sau 15 năm đổi mới đã có nhiều tiến bộ nhưng vẫn còn nhiều hạn chế, nên xét về mặt tổng thể, năng lực cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam còn tương đối thấp. Do vậy, để hội nhập có hiệu quả và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế chúng ta cần giải quyết một loạt các vấn đề liên quan dến cơ sở hạ tầng, cơ chế, chính sách, năng lực quản lý, hệ thống tài chính, ngân hàng...

Xét về năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, gần đây năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam đã xuất hiện trong nhiều ngành sản xuất, nhưng nhìn chung còn tương đối thấp, thể hiện ở các điểm sau:


-Năng suất lao động chưa cao;


-Chất lượng và tính độc đáo của sản phẩm còn thấp;


-Trình độ công nghệ và khả năng tiếp cận với công nghệ mới còn hạn chế;


-Chi phí đầu vào còn cao và chưa hợp lý dẫn đến nhiều trường hợp giá cả hàng hoá chưa cạnh tranh được với hàng nhập khẩu;


-Thị trường đầu ra cho sản phẩm chưa ổn định và bền vững.

Thực trạng về năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp hiện nay đòi hỏi nhà nước phải có chính sách bảo hộ hợp lý trong quá trình hội nhập và mở cửa thị trường. Tuy nhiên, các cơ chế của các tổ chức khu vực và quốc tế mà chúng ta là thành viên không cho phép chúng ta bảo hộ vô thời hạn, bảo hộ tràn lan tất cả các ngành kinh tế. Mặt khác, theo nguyên tắc " có đi-có lại" các thành viên của các tổ chức này đòi hỏi chúng ta cũng phải có những hoạt động mở cửa thị trường ở mức độ nhất định thì họ mới có thể để chúng ta hưởng những ưu đãi thị trường và mở cửa cho hàng xuất khẩu của ta. Vì vậy, việc phân loại ngành hàng bảo hộ theo năng lực cạnh tranh, từ đó đảm bảo có chính sách bảo hộ hợp lý, có trọng tâm, với thời hạn cụ thể giúp phần nào giải quyết khó khăn này. Các cấp bảo hộ: bảo hộ cấp 1 (bảo hộ cao nhất) đối với mặt hàng nhạy cảm, bảo hộ cấp 2 đối với những mặt hàng thuộc cân đối lớn của nền kinh tế và bảo hộ cấp 3 dành cho những mặt hàng trong nước có thể sản xuất. Những mặt hàng không thuộc các danh mục bảo hộ trên có thể bỏ ngay hàng rào thuế và phi thuế quan, thực hiện tự do hoá mậu dịch. Những mặt hàng cạnh tranh quá kém, không có tiềm năng phát triển cần mạnh dạn chuyển hướng sản xuất sang những ngành khác mà chúng ta có lợi thế hơn.

    *Về cải cách hệ thống luật pháp và các chính sách kinh tế-thương mại 

Như đã trình bày ở trên, hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay không chỉ liên quan đến việc giảm thuế và các hàng rào phi thuế mà còn liên quan đến việc cải cách luật pháp và các chính sách thương mại nhằm ngày càng tạo thuận lợi hơn cho xuất nhập khẩu, đầu tư,...trong bối cảnh nền kinh tế nước ta đang trong quá trình chuyển đổi, yêu cầu này của hội nhập thực sự là một thách thức lớn đối với chúng ta. Hệ thống chính sách kinh tế-thương mại phải được diều chỉnh và hoàn thiện để một mặt từng bước thích ứng với nguyên tắc của WTO, mặt khác, còn tạo môi trường pháp lý vững chắc và thuận lợi cho doanh nghiệp, bảo vệ hợp lý những ngành sản xuất non trẻ.

Cho tới nay, hệ thống chính sách thương mại và các chính sách vĩ mô có liên quan khác của ta cũng còn nhiều bất cập và không đồng bộ: nhiều biện pháp chính sách tạo lợi thế cho kinh tế thương mại mà các tổ chức kinh tế thương mại thừa nhận thì ta lại chưa có (ví dụ, chế độ hạn ngạch thuế quan, biện pháp cân bằng thanh toán, quyền tự vệ, quy chế suất xứ, chống bán phá giá, chính sách cạnh tranh,...). Trong khi đó, ta lại áp dụng môt số biện pháp, chính sách không có trong thông lệ kinh doanh quốc tế, và nguyên tắc của các tổ chức quốc tế.

Chương ii

Nghiên cứu về thị trường EU

Hội nhập KTQT không chỉ là việc tham gia vào các tổ chức kinh tế khu vực và toàn cầu mà bên cạnh đó, hội nhập KTQT còn có nhĩa là chúng ta sẽ tiến hành các hoạt động kinh tế trên phạm vi quốc tế, có quan hệ kinh tế với tất cả các chủ thể KTQT, từ các công ty, tập đoàn tới các chính phủ và các khối liên chính phủ. Đặc biệt đối với lĩnh vực thương mại thì việc mở rộng các quan hệ với nhiều đối tác thì sẽ tạo điều kiện cho quốc gia có sự lựa chọn và nhiều cơ hội hơn để đạt được những mục tiêu kinh tế của mình. Hiện nay chúng ta đã có quan hệ kinh tế với nhiều quốc gia ở khắp các châu lục. Việt Nam đang thực hiện đẩy mạnh hoạt động thương mại đặc biệt là hoạt động xuất khẩu, thì việc tìam kiếm những thị trường phù hợp là một nhiệm vụ rất quan trọng. EU là một thị trường rất hấp dẫn và thu hút sự quan tâm của hầu hết các doanh nghiệp muốn đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu của mình. Việc nghiên cứu về thị trường này sẽ giúp chúng ta nắm bắt được các cơ hội và lường được khó khăn thách thức trong việc xâm nhập hàng hoá của Việt Nam vào thị trường đầy tiềm năng nhưng cũng dầy mới mẻ này.

I. Liên minh Châu Âu (EU)

1. Vài nét về quá trình phát triển của Liên Minh Châu Âu 

   1.1. Sự ra đời của Liên Minh Châu Âu và các bước tiến tới nhất thể hoá toàn diện


Liên Minh Châu Âu là một tổ chức liên kết khu vực, bao gồm 15 nước thành viên, liên kết với nhau nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế, chính trị và xã hội. Nó bắt đầu với việc tự do hoá mậu dịch giữa các nước thành viên và các chính sách kinh tế có liên quan.

Năm 1923, Bá Tước người áo sáng lập ra “Phong Trào Liên Âu” nhằm đi tới thiết lập “Hợp Chủng Quốc Châu Âu” để làm đối trọng với Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Năm 1929, Ngoại trưởng Pháp A.Briand đưa ra đề án thành lập “Liên Minh Châu Âu”, nhưng đều không thành. Đây là những ý tưởng đầu tiên về việc hình thành một Châu Âu thống nhất

Vào ngày 9/5/1950 Bộ trưởng ngoại giai Pháp Robert Schuman đã đề nghị đặt toàn bộ nền sản xuất than, thép của Cộng Hoà Liên Bang Đức và Pháp dưới  một cơ quan quyền lực chung trong một tổ chức mở cửa để các nước Châu Âu khác cùng tham gia. Do vậy, Hiệp ước thành lập Cộng đồng Than-Thép Châu Âu đã được ký kết ngày 18/4/1951 tại Pari với 6 nước thành viên là Pháp, Đức, Bỉ, Luxămbua, Italia, Hà Lan, đánh dấu sự ra đời của Liên Minh Châu Âu ngày nay. Sáu năm sau (25/3/1957), 6 nước thành viên đã ký Hiệp ước Roma thành lập Cộng đồng năng lượng nguyên tử Châu Âu và Cộng đồng kinh tế Châu Âu trong đó hàng hoá, dịch vụ, lao động có thể di chuyển tự do. Để thực hiện Hiệp ước này, các quốc gia thành viên cam kết xoá bỏ hàng rào thuế quan từ 1/7/1968 và tuân theo những nguyên tắc kinh tế chung của khối. Từ năm 1967 các cơ quan điều hành của các Cộng đồng trên được hợp nhất và được gọi là Cộng đồng Châu Âu.

Ngày 7/2/1992 Hiệp ước Maastrcht được ký kết quyết định việc hình thành liên minh kinh tế và tiền tệ và liên minh chính trị. Ngày 1/1/1993 Hiệp ước Maastricht chính thức có hiệu lực, EC gồm 12 nước trở thành EU.

Hiện nay Liên Minh Châu Âu là một tổ chức liên kết kinh tế khu vực lớn nhất thế giới bao gồm 15 quốc gia độc lập về chính trị ở Tây và Bắc Âu: Pháp, Đức, Italia, Bỉ, Luxămbua, Hà Lan, Anh, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Aile, Đan Mạch, áo, Thuỵ Điển, Hy Lạp và Phần Lan. Liên Minh Châu Âu được quản lý bởi một loạt trong các thể chế chung: Nghị viện, Hội đồng, Uỷ ban,…

Tháng 5/1998, tại hội nghị thượng đỉnh của EU tại Bruxells, 11 nước trong số 15 nước thành viên của EU đã trở thành thành viên của khu vực tiền tệ Châu Âu gồm có: Đức, Pháp, Italia, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Bỉ, Hà Lan, Luxămbua, Ailen, áo, Phần Lan. Còn Anh, Đan Mạch, Thuỵ Điển từ chối không gia nhập vùng đồng tiền chung EURO, Hy Lạp không hội đủ các điều kiện quy định.

Lịch sử hình thành và phát triển của Liên Minh Châu Âu có thể chia thành 3 giai đoạn chủ yếu sau:


- Giai đoạn 1: 1951-1957, Hợp tác trong phạm vi Cộng đồng Than- Thép Châu Âu (ECSC) gồm 6 nước là Pháp, Cộng Hoà Liên Bang Đức, Italia, Bỉ, Hà Lan và Lúc Xăm Bua.


- Giai đoạn 2: 1957-1992, phát triển mối quan hệ hợp tác trên lĩnh vực kinh tế và chính trị gồm 12 nước: 6 nước cũ của ECSC cộng thêm Anh, Đan Mạch, Ai Len, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Hy Lạp.


- Giai đoạn 3: 1992 đến nay, Liên Minh Châu Âu (EU) đã thay thế cho Cộng đồng Châu Âu (EC). Đây là giai đoạn “đẩy mạnh nhất thể hoá” trên tất cả các lĩnh vực từ kinh tế- tiền tệ, ngoại giao và an ninh, đến nội chính và tư pháp. Với việc kết nạp thêm áo, Thụy Điển và Phần Lan vào năm 1995, Số thành viên của EU đã lên đến 15 và hiện đang trong quá trình thu hút thêm các nước Đông Âu.


Trong 3 giai đoạn kể trên, nhiệm vụ chính của hai giai đoạn đầu là đẩy mạnh hợp tác giữa các quốc gia thành viên khi mà các yếu tố để nhất thể hoá còn rất hạn chế. Đến giai đoạn thứ 3 thì hoàn toàn khác, nhiệm vụ chính là thực hiện nhất thể hoá xuyên quốc gia thay thế cho hợp tác thông thường. Đây thực sự là bước phát triển mới về chất so với hai giai đoạn trước.


Cho đến nay, sau nhiều nỗ lực của EU, tiến trình nhất thể hoá Châu Âu đã đạt được các kết quả rất khả quan cả về an ninh, chính trị, xã hội, kinh tế và thương mại.


- Về an ninh: EU lấy NATO và Liên Minh Phòng Thủ Tây Âu (WCU) làm hai trụ cột chính và đang giảm dần sự lệ thuộc vào Mỹ.


- Về chính trị: Đang diễn ra quá trình chính trị hoá các nhân tố kinh tế, an ninh nghĩa là kết hợp các phương tiện kinh tế, quân sự nhằm đạt tới các mục tiêu chính trị. Đặc trưng chủ yếu nhất của Châu Âu ngày nay là quá trình Âu hoá, hợp nhất và thống nhất các đường biên giới quốc gia nhằm tăng cường quyền lực và quản lý chung. Đồng thời EU đang đẩy mạnh hợp tác quốc tế và khu vực bằng việc ký các Hiệp định song và đa biên.


- Về xã hội: Các nước thành viên thực hiện một chính sách chung về lao động, bảo hiểm, môi trường, năng lượng, giáo dục, y tế; hiện nay chỉ còn vài bất đồng về bảo vệ người tiêu dùng, bảo vệ dân sự và giải quyết nạn thất nghiệp.


- Về kinh tế: GDP của EU năm 1998 đạt 8.482 tỷ USD (theo Tạp chí EIU quý IV 1999) được xem là lớn nhất thế giới (NAFTA: 8.150 tỷ USD, Nhật Bản: 5.630 tỷ USD, ASEAN: 845 tỷ USD) với mức tăng trưởng bình quân hàng năm gần 2,2%. Đây là khu vực kinh tế đạt trình độ cao về kỹ thuật, công nghệ, thiết bị, máy móc; đặc biệt về cơ khí, năng lượng, nguyên tử, dầu khí, hoá chất, dệt may, điện tử, công nghiệp vũ trụ và vũ khí.


- Về thương mại: EU hiện là trung tâm thương mại khổng lồ với doanh số 1.572,51 tỷ USD năm 1997, trong đó 50% doanh số là buôn bán giữa các nước thành viên. Thị trường xuất nhập khẩu chính của EU là Mỹ, OPEC, Thụy Sĩ, ASEAN, Nhật Bản, Châu Mỹ La Tinh, Hồng Kông, Trung Quốc và Nga.


Có thể nói, Liên Minh Châu Âu đang tiến dần từng bước tới nhất thể hoá toàn diện. Hiện nay, họ đang thực hiện nhất thể hoá về kinh tế (hình thành thị trường chung Châu Âu, cho ra đời đồng euro, xây dựng và hoàn thiện Liên Minh Kinh tế-Tiền tệ “EMU”), tiến tới sẽ thực hiện nhất thể hoá về chính trị, an ninh và quốc phòng.


1.2. Tình hình phát triển kinh tế của EU trong những năm gần đây


EU là một trung tâm kinh tế hùng mạnh của thế giới có tốc độ tăng trưởng kinh tế khá ổn định, GDP năm 1996 là 1,6%, năm 1997 là 2,5%, năm 1998 là 2,7% và năm 1999 là 2,0%. Năm 1998, trong khi cơn bão tài chính tiền tệ làm nghiêng ngả nền kinh tế thế giới thì Liên Minh Châu Âu- khu vực ít bị ảnh hưởng của khủng hoảng vẫn tiếp tục quá trình phát triển kinh tế của mình. Sự ổn định của kinh tế EU đựợc xem là một trong những nhân tố chính giúp cho nền kinh tế thế giới tránh được nguy cơ suy thoái toàn cầu. Năm 1999, tuy tốc độ tăng trưởng kinh tế của EU có chiều hướng giảm, nguyên nhân chính là do sự giảm giá của đồng euro và sản xuất công nghiệp giảm sút, nhưng đến nay tình hình này đã được cải thiện. Theo Uỷ Ban Châu Âu (EC), kinh tế EU đang phát triển khả quan. Các nhà phân tích kinh tế lạc quan nói rằng xu hướng đi lên của nền kinh tế Châu Âu vẫn tiếp tục (xem bảng 1).
Bảng 1

Các chỉ tiêu kinh tế cơ bản của EU 

	
	1995
	1996
	1997
	1998
	1999*
	2000**

	GDP (%)
	2,4
	1,6
	2,5
	2,7
	2,0
	2,6

	GDP (Tỷ USD)
	8576
	8744
	8221
	8482
	8510
	9044

	GDP/®Çu người (USD)
	23089
	23477
	22008
	22644
	22664
	24017

	Tiêu dùng tư nhân(%)
	1,7
	1,7
	1,9
	2,9
	2,8
	2,6

	Tiêu dùng chính phủ(%)
	0,8
	1,6
	0,1
	1,0
	1,5
	0,9

	Tổng đầu tư (%)
	5,2
	-0,4
	4,9
	7,7
	2,0
	3,6

	Xuất khẩu hàng hoá và

dịch vụ (%)
	8,3
	4,9
	9,4
	5,6
	2,4
	5,5

	Nhập khẩu hàng hoá và

dịch vụ (%)
	7,0
	4,0
	8,7
	8,4
	3,4
	5,2

	Nhu cầu nội địa (%)
	2,2
	1,3
	2,2
	3,5
	2,4
	2,5

	Dân số (triệu người)
	371,4
	372,5
	373,5
	374,6
	375,5
	376,6

	Giá cả tiêu dùng (%)
	2,9
	2,5
	1,9
	1,5
	1,4
	1,8

	Lực lượng lao động
	165
	165,9
	166,4
	167,7
	168,2
	168,9

	(Triệu người)
	
	
	
	
	
	

	Tỷ lệ thất nghiệp (%)
	11,0
	11,2
	10,9
	10,2
	9,4
	9,0

	Chiếm tỷ trọng trong dân số thế giới (%)
	6,55
	6,47
	6,41
	6,34
	6,27
	6,21

	Chiếm tỷ trọng trong GDP thế giới (%, theo tỷ giá thị trường)
	29,82
	29,60
	27,93
	29,14
	28,33
	28,39


 Nguồn : Tạp chí EIU quý IV 1999;  * Số liệu ước tính;     ** số liệu dự báo  


Tăng trưởng GDP của 11 quốc gia thuộc khu vực đồng euro là 2%, giảm 1% so với mức tăng 3% năm 1998. Tốc độ tăng GDP của một số quốc gia công nghiệp chủ chốt trong EU đều giảm sút với mức độ khác nhau, trong đó lần lượt là Đức, từ 2,7%/1998 xuống còn 1,4%/1999; Pháp từ 3,2%/1998 xuống còn 2,5%/1999; Italia từ 2,1%/1998 xuống còn 1,2%/1999; Anh từ 2,2%/1998 xuống còn 1,1%/1999. Đây chính là một trong những nguyên nhân làm cho kinh tế EU bị chững lại. ở những quốc gia có nền kinh tế nhỏ hơn như Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, tốc độ tăng trưởng kinh tế lại nhanh hơn so với các nền kinh tế lớn. Quốc gia có tốc độ tăng trưởng GDP cao nhất trong EU là Ai Len 8,5% (mặc dù đã giảm 2,9% so với năm 1998).


Trong khi tốc độ tăng trưởng kinh tế bị chậm lại, lạm phát ở EU vẫn ở mức 1,1% - mức thấp chưa từng có trong lịch sử. Tỷ lệ thất nghiệp giảm lần đầu tiên trong thập kỷ 90 từ hơn 10% xuống còn 9,4% năm 1999. Thâm hụt ngân sách của các nước thành viên ở mức thấp 0,5%-1,7% GDP.

2. Vai trò kinh tế của EU trên trường quốc tế

2.1. Đối với lĩnh vực thương mại quốc tế

Thương mại tự do là một trong những mục tiêu chủ yếu của Liên Minh Châu Âu (EU). Với 375,5 triệu người, EU đã tạo ra một thị trường quan trọng của thế giới, đẩy mạnh thương mại giữa 15 nước thành viên cũng như mối quan hệ kinh tế giữa khối này với phần còn lại của thế giới ngày càng trở nên phụ thuộc lẫn nhau niêù hơn. 


Qua các việc làm thiết thực, EU đã có những đóng góp không nhỏ đối với việc phát triển thương mại thế giới. Khối lượng thương mại ngày nay tăng lên đáng kể so với 50 năm qua nhờ vào việc tiếp tục loại bỏ các hàng rào thuế quan và phi quan thuế. Từ 1985-1996, tỷ trọng thương mại chiếm trong GDP thế giới đã tăng 3 lần so với thập kỷ trước và tăng gần 2 lần so với những năm 60.


Kim ngạch xuất nhập khẩu của EU tăng lên hàng năm (1994: 1.303,41 tỷ USD; 1995: 1.463,13 tỷ USD; 1996: 1.532,37 tỷ USD; 1997: 1.572,51 tỷ USD), chiếm 20,42% kim ngạch thương mại toàn cầu giai đoạn 1994-1997, trong khi đó của Mỹ và Nhật Bản là 19,37% và 9,8%.


Kim ngạch xuất khẩu của EU ngày càng tăng lên, chiếm khoảng 21,13% kim ngạch xuất khẩu toàn cầu (1994-1997), con số này của Mỹ và Nhật Bản là 16,67% và 10,7%. Bên cạnh đó, kim ngạch nhập khẩu của EU cũng không ngừng gia tăng, chiếm 19,72% kim ngạch nhập khẩu toàn cầu, còn của Mỹ và Nhật Bản là 20,09% và 8,88% (1994-1997).


Chiếm tỷ trọng lớn trong thương mại toàn cầu và với vai trò nổi bật trong Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), EU là một nhân tố quan trọng trong việc phát triển thương mại thế giới. 

   2.2. Đối với lĩnh vực đầu tư quốc tế


EU không những là một trong những trung tâm thương mại hàng đầu thế giới mà còn là nơi đầu tư trực tiếp ra nước ngoài lớn nhất thế giới. Nguồn vốn FDI của EU chiếm 45,7% tổng vốn FDI toàn cầu, trong khi đó của Mỹ và Nhật Bản là 27,1% và 6,7%.


Năm 1991, FDI toàn thế giới là 198.143 triệu USD; FDI của EU là 106.113 triệu USD, chiếm 53,55% FDI thế giới; trong khi đó FDI của Mỹ và Nhật Bản là 31.380 triệu USD và 31.620 triệu USD, chiếm 15,83% và 15,95% FDI thế giới.


Năm 1995, FDI toàn cầu là 352.514 triệu USD; FDI của EU là 159.124 triệu USD, chiếm 45,13% FDI toàn cầu; FDI của Mỹ và Nhật Bản là 96.650 triệu USD và 22.510 triệu USD, chiếm 27,41% và 6,38% FDI toàn cầu.


Năm 1997, FDI toàn cầu là 423.666 triệu USD; FDI của EU là 203.237 triệu USD, chiếm 47,97% FDI toàn cầu; còn FDI của Mỹ và Nhật Bản là 121.840 triệu USD và 26.060 triệu USD, chiếm 28,75% và 6,15% FDI toàn cầu.

Chỉ tính riêng năm 1997, vốn FDI của cả Mỹ và Nhật Bản mới chỉ đạt 147.900 triệu USD, trong khi đó FDI của EU là 203.237 triệu USD, cao hơn của hai nước này là 81.397 triệu USD. FDI của Mỹ và của Nhật Bản chiếm 59,94% và 12,82% FDI của EU. 


Ngày nay, các nước thành viên EU đều là các nước công nghiệp có nền kinh tế phát triển mạnh đang tập trung phát triển các ngành công nghiệp có hàm lượng công nghệ cao, như điện tử tin học, viễn thông, công nghệ sinh học,v.v... Do vậy, FDI của EU tập trung chủ yếu ở các nước phát triển, cụ thể: Mỹ chiếm 39,7%, Nhật Bản chiếm 32,1%, ASEAN chiếm 12,6% FDI của EU và 15,6% FDI còn lại của EU đầu tư vào các nước Trung Cận Đông và Châu Phi.

3. Chiến lược mới của EU đối với Châu ¸


Phát triển quan hệ hợp tác á-ÂU là việc làm hết sức thiết thực vì lợi ích của cả hai bên. Đẩy mạnh hợp tác với Châu á-nơi mà ngày càng có nhiều ảnh hưởng to lớn cả về kinh tế cũng như về chính trị, là một chiến lược đúng đắn của EU mà họ đã và đang tích cực thực hiện. Họ có thể gia tăng các hoạt động đầu tư của mình vào khu vực này để đem về những khoản lợi nhuậ to lớn hơn và từ đó phát huy ảnh hưởng chính trị của mình đối với khu vực cũng như trên trường quốc tế. Do vậy, Ngày 14/7/1994,  EU thông qua một văn kiện quan trọng dưới tiêu đề “Tiến tới một chiến lược mới đối với Châu á”, trong đó  đề ra những định hướng và chính sách mới của EU đối với Châu á  trên tinh thần hợp tác chặt chẽ, bình đẳng và hài hoà lợi ích của các bên. Về kinh tế thương mại: bên cạnh những biện pháp hợp tác chung, điều đặc biệt trong chính sách mới của EU đối với Châu á là xây dựng mối quan hệ đối tác bình đẳng. 
Thực hiện chính sách mới đối với Châu á, EU cũng như các nước thành viên đều nhận thấy bước đi đúng hướng trong chính sách của mình và họ đã thu được những kết quả khả quan. Ba Diễn đàn Hợp tác á-Âu là bằng chứng về kết quả rõ nét trong chính sách mới của EU đối với Châu á. Nó không chỉ tạo ra một động lực mới mà còn đem lại chất lượng mới cho mối quan hệ giữa Châu Âu và Châu á, giữa EU và ASEAN cũng như giữa từng nước của hai Châu Lục với nhau.

 
*Vị thế của Việt Nam trong Chiến lược này

EU đã nhận thấy rằng khu vực Đông Nam á (trong đó có Việt Nam) có một tiềm năng hợp tác to lớn trong nhiều lĩnh vực. Bởi vậy, EU đã tích cực đẩy mạnh mối quan hệ nhiều mặt với Đông Nam á, qua đó hy vọng sẽ xác lập vị trí chắc chắn của mình ở khu vực Châu á-Thái Bình Dương. 


Việt Nam có một vị trí địa lý rất quan trọng. Đó là chiếc cầu nối giữa Đông á với Đông Nam á. Việt Nam còn có thể là cầu nối giữa Thái Bình Dương và ấn độ Dương để vào Trung Cận Đông. Ngoài ra, Việt Nam còn ở vào vị trí nối liền Lục Địa Châu á với Châu Đại Dương. Không những thế, Việt Nam là một thị trường lớn đầy hấp dẫn với gần 80 triệu dân và hầu như chưa được khai thác, với lực lượng lao động hết sức dồi dào mà tiền công lao động lại không cao. Bên cạnh vị thế địa kinh tế,  vị thế chính trị cũng như những thành quả mới đạt được của công cuộc cải cách kinh tế ở Việt Nam và những nỗ lực trong việc hội nhập quốc tế của Việt Nam nên EU đã có sự đánh giá một cách khách quan và đầy đủ hơn về tiềm năng cũng như vai trò của Việt Nam đối với khu vực. Liên Minh Châu Âu đã hoạch định một chính sách mới trong quan hệ với Việt Nam.Trên cơ sở chính sách mới hoạch định, EU đẩy mạnh sự hợp tác với Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là kinh tế. EU tăng cường đầu tư và thúc đẩy buôn bán với Việt Nam thể hiện ở việc EU dành cho hàng của ta hưởng ưu đãi thuế quan phổ cập (GSP) và tăng vốn ODA hàng năm cùng với việc đẩy mạnh hỗ trợ kỹ thuật. EU dành sự ưu tiên đặc biệt cho ASEAN mà Việt Nam là một thành viên của Tổ chức này. Rõ ràng vị thế của Việt Nam đã được nâng lên trong chính sách mới của EU đối với Châu ¸.


Với chính sách hướng về Châu á của mình, EU ngày càng dành sự ưu tiên và hỗ trợ nhiều hơn cho Việt Nam - Một thị trường không lớn lắm trong khu vực này, nhưng mang lại khá nhiều lợi ích kinh tế cho EU trong quan hệ hợp tác phát triển.
II. Đặc điểm của thị trường EU



Để hiểu biết sâu sắc hơn về thị trường EU thì không thể không nắm bắt  các đặc điểm của thị trường này, điều này sẽ giúp cho mỗi doanh nghiệp lựa chọn những phương thức phù hợp nhất, đạt hiệu quả cao nhất để thâm nhập vào thị trường này, khi nó thoả mãn được các đặc điểm về tập quán, thị hiếu tiêu dùng cũng như các kênh phân phối trong EU.

1. Tập quán, thị hiếu tiêu dùng và kênh phân phối

  1.1. Tập quán và thị hiếu tiêu dùng


EU là một thị trường rộng lớn, với 375,5 triệu người tiêu dùng (1999). Thị trường EU thống nhất cho phép tự do lưu chuyển sức lao động, hàng hoá, dịch vụ và vốn giữa các nước thành viên. Thị trường này còn mở rộng sang các nước thuộc “Hiệp hội Mậu dịch Tự do Châu Âu” (EFTA) tạo thành một thị trường rộng lớn trên 380 triệu người tiêu dùng.


EU gồm 15 thị trường quốc gia, mỗi thị trường lại có đặc điểm tiêu dùng riêng. Do vậy, có thể thấy rằng thị trường EU có nhu cầu rất đa dạng và phong phú về hàng hoá. Có những loại hàng rất được ưa chuộng ở thị trường Pháp, Italia, Bỉ, nhưng lại không được người tiêu dùng Anh, Ailen, Đan Mạch và Đức đón chào. Tuy có những khác biệt nhất định về tập quán và thị hiếu tiêu dùng giữa các thị trường quốc gia trong khối EU, nhưng 15 nước thành viên đều là những quốc gia nằm ở khu vực Tây và Bắc Âu nên có những điểm tương đồng về kinh tế và văn hoá. Trình độ phát triển kinh tế-xã hội của các nước thành viên khá đồng đều, cho nên người dân thuộc khối EU có những điểm chung về sở thích và thói quen tiêu dùng. Người tiêu dùng EU thích sử dụng và quen tiêu dùng một số loại hàng hoá sau:


- Hàng may mặc và giày dép: Người dân áo, Đức và Hà Lan chỉ mua hàng may mặc và giày dép không chứa chất nhuộm có nguồn gốc hữu cơ (Azo-dyes). Khách hàng EU đặc biệt quan tâm tới chất lượng và thời trang của hai loại sản phẩm này. Nhiều khi yếu tố thời trang lại có tính quyết định cao hơn nhiều so với giá cả. Đối với hai mặt hàng này nhu cầu thay đổi nhanh chóng, đặc biệt về mẫu mốt.


- Thủy hải sản: Người tiêu dùng EU không mua những sản phẩm thủy hải sản nhập khẩu bị nhiễm độc do tác động của môi trường hoặc do chất phụ gia không được phép sử dụng. Đối với các sản phẩm thủy hải sản đã qua chế biến, người Châu Âu chỉ dùng những sản phẩm đóng gói có ghi rõ tên sản phẩm, nơi sản xuất, các điều kiện bảo quản và sử dụng, mã số và mã vạch. Người Châu Âu ngày càng ăn nhiều thủy hải sản vì họ cho rằng sẽ giảm được béo mà vẫn khoẻ mạnh.


Người tiêu dùng EU có sở thích và thói quen sử dụng các sản phẩm có nhãn hiệu nổi tiếng trên thế giới. Họ cho rằng, những nhãn hiệu này gắn liền với chất lượng sản phẩm và có uy tín lâu đời, cho nên dùng những sản phẩm mang nhãn hiệu nổi tiếng sẽ rất an tâm về chất lượng và an toàn cho người sử dụng. Đặc biệt đối với những sản phẩm của các nhà sản xuất không có danh tiếng hay nói cách khác những sản phẩm có nhãn hiệu ít người biết đến thì rất khó tiêu thụ trên thị trường này. Người tiêu dùng EU rất sợ mua những sản phẩm như vậy, vì họ cho rằng sản phẩm của các nhà sản xuất không có danh tiếng sẽ không đảm bảo về chất lượng, vệ sinh thực phẩm và an toàn cho người sử dụng, do đó không an toàn đối với sức khoẻ và cuộc sống của họ. 

Chính vì vậy mà những năm 60 khi ngành công nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu của Nhật Bản phát triển mạnh, để đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trường EU các nhà sản xuất Nhật Bản đã phải mua nhãn hiệu của các nhà sản xuất nổi tiếng Châu Âu với giá rất đắt để gắn vào các sản phẩm của mình tung vào thị trường này. Sau một thời gian người tiêu dùng EU quen dần với những sản phẩm này và nhu cầu tiêu dùng tăng, các nhà sản xuất Nhật Bản tiến hành bước tiếp theo là gắn nhãn hiệu của mình bên cạnh nhãn hiệu của nhà sản xuất nổi tiếng Châu Âu trên sản phẩm đó. Sau một thời gian nhất định đủ để người tiêu dùng nhận thấy chất lượng sản phẩm tốt và giá hợp lý. Nhu cầu tiêu dùng của họ đối với loại sản phẩm có gắn hai nhãn hiệu bắt đầu tăng nhanh, các nhà sản xuất Nhật Bản tiến hành bước cuối cùng là bóc nhãn hiệu của nhà sản xuất nổi tiếng Châu Âu. Lúc này trên sản phẩm chỉ còn lại một nhãn hiệu duy nhất của nhà sản xuất Nhật Bản. Vẫn là sản phẩm quen thuộc, nhưng với một nhãn hiệu nên người tiêu dùng vẫn cảm nhận được sự thân quen. Bằng phương pháp này các nhà sản xuất Nhật Bản đã thâm nhập thị trường EU rất thành công. Phương pháp này được áp dụng phổ biến đối với các mặt hàng công nghiệp, như: radio, xe máy, tủ lạnh, ti vi,vv... Với cách này Nhật Bản đã đẩy mạnh xuất khẩu sang EU. Đầu thập niên 70, hàng Nhật Bản đã chiếm thị phần lớn và đánh bại hàng của EU. Để hạn chế sự chiếm lĩnh thị trường của hàng Nhật Bản và bảo hộ sản xuất trong nước, EU đã đặt ra hàng rào thuế quan và phi quan thuế chặt chẽ. Không chịu lùi bước, các nhà sản xuất Nhật Bản đã tìm ra một phương pháp mới để vượt hai rào cản của EU là đầu tư vốn sang khu vực này để sản xuất và xuất khẩu tại chỗ. Như vậy, họ không những giữ được thị phần mà còn có triển vọng phát triển. Đây thực sự là một bài học bổ ích cho các nhà sản xuất hàng xuất khẩu Việt Nam sang thị trường này.


EU là một trong những thị trường lớn trên thế giới, sở thích và nhu cầu của họ cũng cao, họ có thu nhập, mức sống cao và khá đồng đều và yêu cầu rất khắt khe về chất lượng và độ an toàn của sản phẩm nói chung, còn riêng đối với thực phẩm thì chất lượng và vệ sinh là hàng đầu. Yếu tố trước tiên quyết định tiêu dùng của người Châu Âu là chất lượng và thời trang của hàng hoá sau đó mới đến giá cả… đối với đại đa số các mặt hàng được tiêu thụ trên thị trường này.


Thị trường EU về cơ bản cũng giống như một thị trường quốc gia, do vậy có 3 nhóm người tiêu dùng khác nhau: (1) Nhóm có khả năng thanh toán ở mức cao, chiếm gần 20% dân số của EU, dùng hàng có chất lượng tốt nhất và giá cả cũng đắt nhất hoặc những mặt hàng hiếm và độc đáo; (2) Nhóm có khả năng thanh toán ở mức trung bình, chiếm 68% dân số, sử dụng chủng loại hàng có chất lượng kém hơn một chút so với nhóm 1 và giá cả cũng rẻ hơn; (3) Nhóm có khả năng thanh toán ở mức thấp, chiếm hơn 10% dân số, tiêu dùng những loại hàng có chất lượng và giá đều thấp hơn so với hàng của nhóm 2. Hàng hóa đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trên thị trường này gồm cả hàng cao cấp lẫn hàng bình dân phục vụ cho mọi đối tượng. 


Xu hướng tiêu dùng trên thị trường EU đang có những thay đổi, như: không thích sử dụng đồ nhựa mà thích dùng đồ gỗ, thích ăn thủy hải sản hơn ăn thịt, yêu cầu về mẫu mốt và kiểu dáng hàng hoá thay đổi nhanh, đặc biệt đối với những mặt hàng thời trang (giày dép, quần áo,v.v...). Sở thích và thói quen tiêu dùng trên thị trường này đang thay đổi rất nhanh cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ. Ngày nay, yêu cầu của người tiêu dùng EU đề cao hơn về phương thức dịch vụ sau bán của hàng hoá, kể cả hàng tiêu dùng cũng như hàng công nghệ cao. Và chất lượng hàng hoá vẫn luôn là yếu tố quyết định phần lớn mặt hàng được tiêu thụ trên thị trường này.

1.2. Kênh phân phối 


Hệ thống phân phối EU về cơ bản cũng giống như hệ thống phân phối  của một quốc gia, gồm mạng lưới bán buôn và mạng lưới bán lẻ. Tham gia vào hệ thống phân phối này là các Công ty xuyên quốc gia, hệ thống các cửa hàng, siêu thị, các công ty bán lẻ độc lập, v.v... .


Các Công ty xuyên quốc gia là các tập đoàn lớn gồm rất nhiều công ty con. Các cuộc cách mạng khoa học công nghệ ở Tây Âu đã dẫn tới sự thay đổi cơ cấu các ngành kinh tế, kéo theo là trào lưu “Nhất thể hoá” và “Tổ chức lại” các Công ty xuyên quốc gia.


Xu hướng nhất thể hoá hay là sự sát nhập hợp nhất của các Công ty xuyên quốc gia đang diễn ra sôi độngvà quá trình này trong EU diễn ra trong hầu hết các ngành từ lĩnh vực sản xuất đến lưu thông, và biểu hiện đậm nét ở các ngành: hàng không, sản xuất ô tô, tài chính-ngân hàng- bảo hiểm.


Các công ty xuyên quốc gia EU tổ chức lại bằng cách tìm nguồn cung ứng từ nước ngoài, tập trung vào việc phát triển những sản phẩm công nghệ cao ở trong nước và hoạt động tiếp thị. Rất nhiều công ty chú trọng tới khâu sản xuất, sau khi tổ chức lại đã chuyển phần lớn hoạt động từ lĩnh vực sản xuất sang lĩnh vực tiếp thị tiêu dùng. Những công ty này chuyển một phần sản xuất của họ ra nước ngoài hoặc tìm kiếm các nhà thầu nước ngoài. Việc duy trì vừa đủ sản xuất trong nước cho phép họ có khả năng phản ứng nhanh với những thay đổi trong nhu cầu tiêu dùng. Đồng thời việc đưa sản xuất ra nước ngoài giúp họ có thể tận dụng được lao động rẻ ở nước ngoài để cung cấp sản phẩm với giá cạnh tranh. Chính vì vậy mà EU nhập rất nhiều hàng may mặc, da giày, v.v... từ các nước, những năm gần đây nhập rất nhiều từ Châu ¸.


Các Công ty xuyên quốc gia EU thường phát triển theo mô hình, gồm: ngân hàng hoặc công ty tài chính, nhà máy, công ty thương mại, siêu thị, cửa hàng,v.v... Các Công ty xuyên quốc gia tổ chức mạng lưới tiêu thụ hàng của mình rất chặt chẽ, họ chú trọng từ khâu đầu tư sản xuất hoặc mua hàng đến khâu phân phối hàng cho mạng lưới bán lẻ. Do vậy, họ có quan hệ rất chặt chẽ với các nhà thầu nước ngoài (các nhà xuất khẩu ở các nước) để đảm bảo nguồn cung cấp hàng ổn định và giữ uy tín với mạng lưới  bán lẻ.


Hình thức tổ chức phổ biến nhất của các kênh phân phối trên thị trường EU là theo tập đoàn và không theo tập đoàn. Kênh phân phối theo tập đoàn có nghĩa là các nhà sản xuất và nhà nhập khẩu của một tập đoàn chỉ cung cấp hàng hoá cho hệ thống các cửa hàng và siêu thị của tập đoàn này mà không cung cấp hàng cho hệ thống bán lẻ của tập đoàn khác. Còn kênh phân phối không theo tập đoàn thì ngược lại, các nhà sản xuất và nhập khẩu của tập đoàn này ngoài việc cung cấp hàng hoá cho hệ thống bán lẻ của tập đoàn mình còn cung cấp hàng hoá cho hệ thống bán lẻ của tập đoàn khác và các công ty bán lẻ độc lập. 

Rất ít trường hợp các siêu thị lớn hoặc các công ty bán lẻ độc lập mua hàng trực tiếp từ các nhà xuất khẩu nước ngoài. Mối quan hệ bạn hàng giữa các nhà bán buôn và bán lẻ trên thị trường EU không phải là ngẫu nhiên mà phần lớn là do có quan hệ tín dụng và mua cổ phần của nhau. Các nhà bán buôn và bán lẻ trong hệ thống phân phối của EU thường có quan hệ làm ăn lâu đời và rất ít khi mua hàng của các nhà cung cấp không quen biết cho dù giá hàng có rẻ hơn nhiều vì uy tín kinh doanh với khách hàng được họ đặt lên hàng đầu mà muốn giữ được điều này thì hàng phải đảm bảo chất lượng và nguồn cung cấp ổn định. Họ liên kết với nhau chặt chẽ thành một chuỗi mắt xích trong kinh doanh bằng các hợp đồng kinh tế. Các cam kết trong hợp đồng được giám sát nghiêm ngặt bởi các chế tài của luật kinh tế. Vì vậy mà các nhà nhập khẩu của EU yêu cầu rất cao về việc tuân thủ chặt chẽ các điều khoản của hợp đồng, đặc biệt là chất lượng và thời gian giao hàng.


Hệ thống phân phối của EU đã hình thành lên một tổ hợp rất chặt chẽ và có nguồn  gốc lâu đời. Tiếp cận được hệ thống phân phối này không phải là việc dễ đối với các nhà xuất khẩu Việt Nam hiện nay. Các doanh nghiệp  xuất khẩu của ta muốn tiếp cận các kênh phân phối chủ đạo trên thị trường EU thì phải tiếp cận được với các nhà nhập khẩu EU. Có thể tiếp cận với các nhà nhập khẩu EU bằng hai cách: thứ nhất, tìm các nhà nhập khẩu EU để xuất khẩu trực tiếp (tìm các nhà nhập khẩu này qua các Thương vụ của Việt Nam tại EU, Phái đoàn EC tại Hà Nội, các Đại sứ quán của các nước EU tại Việt Nam); thứ hai, những doanh nghiệp Việt Nam có tiềm lực kinh tế nên thành lập liên doanh với các Công ty xuyên quốc gia  EU để trở thành công ty con. 

2. Các biện pháp bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của EU


Một đặc điểm nổi bật trên thị trường EU là quyền lợi của người tiêu dùng rất được bảo vệ, khác hẳn với thị trường của các nước đang phát triển. Để đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng, EU tiến hành kiểm tra các sản phẩm ngay từ nơi sản xuất và có các hệ thống báo động giữa các nước thành viên, đồng thời bãi bỏ việc kiểm tra các sản phẩm ở biên giới. EU đã thông qua những quy định bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng về độ an toàn chung của các sản phẩm được bán ra, các hợp đồng quảng cáo, bán hàng tận nhà, nhãn hiệu,v.v... Các tổ chức chuyên nghiên cứu đại diện cho giới tiêu dùng sẽ đưa ra các quy chế định chuẩn Quốc gia hoặc Châu Âu. Hiện nay ở EU có 3 tổ chức định chuẩn: Uỷ Ban Châu Âu về Định chuẩn, Uỷ Ban Châu Âu về Định chuẩn điện tử, Viện Định chuẩn Viễn thông Châu Âu. Tất cả các sản phẩm chỉ có thể bán được ở thị trường này với điều kiện phải bảo đảm tiêu chuẩn an toàn chung của EU, các luật và định chuẩn quốc gia được sử dụng chủ yếu để cấm buôn bán sản phẩm được sản xuất ra từ các nước có những điều kiện sản xuất chưa đạt được mức an toàn ngang với tiêu chuẩn của EU. Quy chế bảo đảm an toàn của EU đối với một số loại sản phẩm tiêu dùng như sau:


- Các sản phẩm thực phẩm, đồ uống đóng gói phải ghi rõ tên sản phẩm, nhãn mác, danh mục thành phẩm, thành phần, trọng lượng ròng, thời gian sử dụng, cách sử dụng, địa chỉ của nước sản xuất hoặc nơi bán, nơi sản xuất, các điều kiện đặc biệt để bảo quản, để chuẩn bị sử dụng hoặc các thao tác bằng tay, mã số và mã vạch để dễ nhận dạng lô hàng.


- Các loại thuốc men đều phải được kiểm tra, đăng ký và được các cơ quan có thẩm quyền của các quốc gia thuộc EU cho phép trước khi sản phẩm được bán ra trên thị trường EU. Giữa các cơ quan có thẩm quyền này và Uỷ Ban Châu Âu về Định chuẩn thiết lập một hệ thống thông tin trao đổi tức thời có khả năng nhanh chóng thu hồi bất cứ loại thuốc nào có tác dụng phụ đang được bán trên thị trường. 


- Đối với các loại vải lụa, EU lập ra một hệ thống thống nhất về mã hiệu cho biết các loại sợi cấu thành nên loại vải hay luạ được bán ra trên thị trường EU. Bất cứ loại vải hay lụa nào được sản xuất ra trên cơ sở hai hay nhiều loại sợi mà một trong các loại ấy chiếm tối thiểu 85% tổng trọng lượng thì trên mã hiệu có thể đề tên loại sợi đó kèm theo tỷ lệ về trọng lượng, hoặc đề tên của loại sợi đó kèm tỷ lệ tối thiểu 85%, hoặc ghi cấu thành chi tiết của sản phẩm. Nếu sản phẩm gồm hai hoặc nhiều loại sợi mà không loại sợi nào đạt tỷ lệ 85% tổng trọng lượng thì trên mã hiệu ít nhất cũng phải ghi tỷ lệ của hai loại sợi quan trọng nhất, kèm theo tên các loại sợi khác đã được sử dụng.


Để bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng, EU tích cực tham gia chống nạn hàng giả bằng cách không cho nhập khẩu những sản phẩm đánh cắp bản quyền.


Ngoài việc ban hành và thực hiện quy chế trên, EU đưa ra các Chỉ thị kiểm soát từng nhóm hàng cụ thể về chất lượng và an toàn đối với người tiêu dùng ( phụ lục 2).

3. Chính sách thương mại chung của EU


EU ngày nay được xem như là một đại quốc gia ở Châu Âu. Bởi vậy, chính sách thương mại chung của EU cũng giống như chính sách thương mại của một quốc gia. Nó bao gồm chính sách thương mại nội khối và chính sách ngoại thương.

  3.1. Chính sách thương mại nội khối 


Chính sách thương mại nội khối tập trung vào việc xây dựng và vận hành thị trường chung Châu Âu nhằm xoá bỏ việc kiểm soát biên giới lãnh thổ quốc gia, biên giới hải quan (xoá bỏ các hàng rào thuế quan và phi quan thuế) để tự do lưu thông hàng hoá, sức lao động, dịch vụ và vốn; và điều hoà các chính sách kinh tế và xã hội của các nước thành viên.


Một thị trường chung Châu Âu bảo đảm tạo ra các cơ hội tương tự cho mọi người trong thị trường chung và ngăn ngừa cạnh tranh được tạo ra do sự méo mó về thương mại. Một thị trường đơn lẻ không thể vận hành một cách suôn sẻ nếu như không thống nhất các điều kiện cạnh tranh áp dụng. Vì mục đích này, các nước EU đều nhất trí tạo ra một hệ thống bảo hộ sự cạnh tranh tự do trên thị trường.


 3.2. Chính sách ngoại thương 


Tất cả các nước thành viên EU cùng áp dụng một chính sách ngoại thương chung đối với các nước ngoài khối. Uỷ ban Châu Âu (EC) là người đại diện duy nhất cho Liên Minh trong việc đàm phán, ký kết các Hiệp định thương mại và dàn xếp tranh chấp trong lĩnh vực này.


Chính sách ngoại thương của EUgồm: chính sách thương mại tự trị và chính sách thương mại dựa trên cơ sở Hiệp định, được xây dựng dựa trên các nguyên tắc sau: không phân biệt đối xử, minh bạch, có đi có lại và cạnh tranh công bằng. Các biện pháp được áp dụng phổ biến trong chính sách này là thuế quan, hạn chế về số lượng, hàng rào kỹ thuật, chống bán phá giá và trợ cấp xuất khẩu.


EU đang thực hiện chương trình mở rộng hàng hoá: đẩy mạnh tự do hoá thương mại. Hiện nay, 15 nước thành viên EU cùng áp dụng một biểu thuế quan chung đối với hàng hoá xuất nhập khẩu. Các chính sách phát triển ngoại thương của EU từ 1951 đến nay là những nhóm chính sách chủ yếu sau: Chính sách khuyến khích xuất khẩu, chính sách thay thế nhập khẩu, chính sách tự do hoá thương mại và chính sách hạn chế xuất khẩu tự nguyện. Việc ban hành và thực hiện các chính sách này có liên quan chặt chẽ đến tình hình phát triển kinh tế, tiến trình nhất thể hóa Châu Âu và khả năng cạnh tranh trong từng thời kỳ của các sản phẩm của Liên Minh trên thị trường thế giới. Ngoài các chính sách, EU có Quy chế nhập khẩu chung ( Phụ lục 2).


Để đảm bảo cạnh tranh công bằng trong thương mại, EU đã thực hiện các biện pháp: Chống bán phá giá (Anti-dumping), chống trợ cấp xuất khẩu và chống hàng giả. EU đã ban hành chính sách chống bán phá giá và áp dụng thuế “chống xuất khẩu bán phá giá” để ngăn chặn tình trạng hàng hoá xâm nhập ồ ạt từ bên ngoài vào cũng như để bảo vệ cho các nhà sản xuất trong nước.Trong khi đó, các biện pháp chống hàng giả của EU cho phép ngăn chặn không cho nhập khẩu những hàng hoá đánh cắp bản quyền.


 Bên cạnh các biện pháp trên-mà chủ yếu là để chống cạnh tranh không lành mạnh và bảo hộ sản xuất trong nước, EU còn sử dụng một biện pháp để đẩy mạnh thương mại với các nước đang phát triển và chậm phát triển. Đó là Hệ thống Ưu đãi Thuế quan Phổ cập (GSP)- Một công cụ quan trọng của EU để hỗ trợ các nước nói trên. Bằng cách này, EU có thể làm cho nhóm các nước đang phát triển (trong đó có Việt Nam) và nhóm các nước chậm phát triển dễ dàng thâm nhập vào thị trường của mình. Nhóm các nước chậm phát triển được hưởng ưu đãi cao hơn nhóm các nước đang phát triển.


Chương trình ưu đãi thuế quan phổ cập (GSP) của EUmới đây nhất được quy định trong văn bản của Hội đồng (EC) số 2820 ngày 21/12/1998 về việc áp dụng một chương trình ưu đãi thuế quan phổ cập trong nhiều năm kể từ 1/7/1999 đến 31/12/2001 đối với tất cả các sản phẩm có xuất xứ từ các nước đang phát triển. Theo chương trình này EU chia các sản phẩm được hưởng GSP thành 4 nhóm với 4 mức thuế ưu đãi khác nhau dựa trên mức độ nhậy cảm đối với bên nhập khẩu, mức độ phát triển của nước xuất khẩu và những văn bản thoả thuận đã ký kết giữa hai bên. ( phụ lục 3).


*Các biện pháp khuyến khích trong GSP của EU: So với ưu đãi mà các nước và khu vực khác dành cho các nước đang phát triển, mức ưu đãi của EU vào loại thấp nhất. Trong hệ thống GSP của EU qui định khuyến khích tăng thêm mức ưu đãi 10%, 20%, 35% đối với hàng nông sản và 15%, 25% và 35% đối với  hàng công nghệ phẩm. Theo GSP của EU bắt đầu có hiệu lực từ 1/7/1999 thì những trường hợp sau được hưởng ưu đãi thêm:


    - Bảo vệ quyền của người lao động.


    - Bảo vệ môi trường.


Hàng của các nước đang và chậm phát triển khi nhập khẩu vào thị trường EU muốn được hưởng GSP thì phải tuân thủ các quy định của EU về xuất xứ hàng hóa và phải xuất trình giấy chứng nhận xuất xứ mẫu A (C/O form A) do cơ quan có thẩm quyền của các nước được hưởng GSP cấp.


*Quy định của EU về xuất xứ hàng hóa:


    - Đối với các sản phẩm hoàn toàn được sản xuất  tại lãnh thổ nước hưởng GSP, như: khoáng sản, động thực vật, thủy sản đánh bắt trong lãnh hải và các hàng hóa sản xuất từ các sản phẩm đó được xem là có xuất xứ và được hưởng GSP. 

    - Đối với các sản phẩm có thành phần nhập khẩu: EU quy định hàm lượng trị giá sản phẩm sáng tạo tại nước hưởng GSP (tính theo giá xuất xưởng) phải đạt 60% tổng trị giá hàng liên quan. Tuy nhiên, đối với một số nhóm hàng thì hàm lượng này thấp hơn. EU quy định cụ thể tỷ lệ trị giá và công đoạn gia công đối với một số nhóm hàng mà yêu cầu phần trị giá sáng tạo thấp hơn 60% (điều hòa nhiệt độ, tủ lạnh không dưới 40; tượng, đồ trang trí làm từ kim loại không dưới 30%; giày dép chỉ được hưởng GSP nếu các bộ phận như: mũi, đế,v.v... ở dạng rời sản xuất ở trong nước hưởng GSP hoặc nhập khẩu; v.v...).


EU cũng quy định xuất xứ cộng gộp, theo đó hàng của một nước có thành phần xuất xứ từ một nước khác trong cùng một tổ chức khu vực cũng được hưởng GSP thì các thành phần đó cũng được xem là có xuất xứ từ nước liên quan. Thí dụ, Việt Nam xuất khẩu sang EU một mặt hàng trong đó thành phần xuất xứ của Việt Nam chiếm 20% trị giá, còn lại 15% nhập khẩu của Indonesia, 10% của Thái Lan, 15% của Singapore. Xuất xứ cộng gộp của hàng Việt nam sẽ là: 20% + 15% + 10% + 15% = 60%. Mặt hàng này lẽ ra không được hưởng GSP (vì hàm lượng trị giá Việt Nam chưa được 50%), nhưng nhờ cộng gộp (60%) đã đủ điều kiện hưởng GSP.


Hàng xuất khẩu của việt Nam vào thị trường EU được hưởng ưu đãi thuế quan phổ cập (GSP) từ 1/7/1996 cho đến nay.


 Trong việc quản lý nhập khẩu, EU phân biệt 2 nhóm nước: nhóm áp dụng cơ chế kinh tế thị trường (nhóm I) và nhóm có nền thương nghiệp quốc doanh (nhóm II) - State trading. Hàng hóa nhập khẩu vào EU từ các nước thuộc nhóm II (trong đó có Việt Nam) chịu sự quản lý chặt thường phải xin phép trước khi nhập khẩu. Sau khi Việt Nam và EU ký Hiệp định Hợp tác (1995) với điều khoản đối xử tối huệ quốc và mở rộng thị trường cho hàng hóa của nhau thì quy định xin phép trước đối với nhập khẩu hàng Việt Nam được hủy bỏ (trên thực tế). Tuy nhiên, cho đến trước ngày 14/5/2000 (ngày EU đưa ra quyết định “Công nhận Việt Nam áp dụng cơ chế kinh tế thị trường”), EU vẫn xem Việt Nam là nước có nền thương nghiệp  quốc doanh và phân biệt đối xử hàng của Việt Nam với hàng của các nước kinh tế thị trường khi tiến hành điều tra và thi hành các biện pháp chống bán phá giá. 

4. Tình hình nhập khẩu của EU trong những năm gần đây


Liên Minh Châu Âu có nền ngoại thương lớn thứ 2 thế giới (sau Mỹ), là thị trường xuất khẩu lớn nhất và thị trường nhập khẩu lớn thứ 2. Hàng năm, EU nhập khẩu một khối lượng lớn hàng hoá từ khắp các nước trên thế giới. Kim ngạch nhập khẩu không ngừng gia tăng, từ 622,48 tỷ USD năm 1994, lên tới 757,85 tỷ USD vào năm 1997, tăng trung bình 6,79%/năm (xem bảng 2).

Bảng 2     Kim ngạch xuất nhập khẩu của EU

                                                                                             Đơn vị: Tỷ USD

	
	1994
	1995
	1996
	1997

	Kim ngạch xuất khẩu
	680,93
	749,87
	793,87
	814,66

	Kim ngạch nhập khẩu
	622,48
	713,25
	738,5
	757,85

	Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu
	1.303,41
	1.463,12
	1.532,37
	1.572,51

	Trị giá xuất siêu
	58,45
	36,62
	55,37
	56,81

	Tỷ trọng của xuất khẩu trong tổng kim ngạch XNK (%)
	52,24
	51,25
	51,80
	51,80

	Tỷ trọng của nhập khẩu trong tổng kim ngạch XNK (%)
	47,76
	48,75
	48,20
	48,20


Nguồn: eurostat


Kim ngạch nhập khẩu của EU chiếm tỷ trọng 48,22% trong tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của EU hàng năm. Kim ngạch nhập khẩu tăng nhanh, nhưng tỷ trọng trong tổng kim ngạch ngoại thương lại có xu hướng chững lại và giảm nhẹ, năm 1994 là 47,76%, năm 1995 lên đến 48,75%, năm 1996 giảm xuống 48,20% và năm 1997 là 48,20%.

Bảng 3       Cơ cấu hàng nhập khẩu của EU


 (phân theo nhóm hàng)

                                                                                            Đơn vị:  Tỷ USD

	
	
	1994
	1995
	1996
	1997

	01
	Sản phẩm thô
	188,85
	215,16
	219,83
	217,72

	
	Sản phẩm nông nghiệp
	76,63
	83,97
	83,43
	89,53

	
	Sản phẩm khai khoáng
	106,74
	122,42
	130,30
	131,77

	
	  Kim loại (trừ kim loại mầu)
	15,23
	21,32
	17,14
	19,05

	
	  Nhiên liệu
	78,30
	84,75
	97,91
	95,93

	
	  Xăng /các sản phẩm từ xăng
	62,23
	68,14
	80,89
	73,93

	
	  Nguyên liệu thô (không phải sản

     phẩm nông nghiệp)/thuỷ sản
	5,35
	8,76
	6,22
	6,01

	02
	Sản phẩm chế tạo
	415,78
	477,42
	493,01
	517,55

	
	Máy móc
	151,24
	170,56
	178,30
	187,56

	
	   Thiết bị văn phòng/viễn thông
	84,72
	89,59
	92,71
	98,31

	
	   Máy móc chụp điện/ không phải

     máy móc về điện
	40,81
	49,31
	53,72
	55,33

	
	   Máy móc/dụng cụ về điện
	25,70
	31,52
	31,87
	33,90

	
	Thiết bị vận tải
	47,12
	56,24
	60,19
	69,51

	
	   Các sản phẩm tự động
	24,87
	27,72
	29,33
	32,88

	
	Hoá chất
	44,98
	56,37
	56,38
	57,94

	
	   Thuốc men/sản phẩm dược
	8,80
	10,85
	12,19
	12,13

	
	   Nhựa
	7,61
	10,33
	9,39
	9,41

	
	Các sản phẩm chế tạo khác
	172,31
	194,36
	197,99
	202,64

	
	   Hàng dệt và may mặc
	54,38
	57,68
	59,43
	61,23

	
	   Sắt và thép
	7,97
	13,08
	10,66
	10,54

	
	  Giấy/các sản phẩm của nó 
	5,23
	6,93
	6,73
	6,46

	
	Các sản phẩm chế tạo phi kim loại        
	15,23
	17,65
	18,66
	18,93

	03
	 Các sản phẩm khác
	17,96
	20,66
	25,65
	19,95

	
	 Tổng kim ngạch nhập khẩu
	622,48
	713,25
	738,50
	757,85


 Nguồn: eurostat


Số liệu trong bảng 3 cho ta thấy: Trong cơ cấu hàng nhập khẩu của EU: sản phẩm thô chiếm khoảng 29,74% tổng kim ngạch nhập khẩu hàng năm, sản phẩm chế tạo chiếm trên 67,19%, các sản phẩm khác chiếm gần 3,07%. Các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu của EU phải kể đến: nông sản chiếm 11,79%, khoáng sản chiếm khoảng 17,33%, máy móc chiếm 24,27%, thiết bị vận tải chiếm trên 8,19%, hoá chất chiếm gần 7,59%, các sản phẩm chế tạo khác chiếm trên 27,11% tổng kim ngạch nhập khẩu.


Trong nhóm sản phẩm khai khoáng mà EU nhập khẩu, nhiên liệu chiếm tỷ trọng lớn nhất (12,58% tổng kim ngạch nhập khẩu), tiếp đến là xăng và các sản phẩm của nó (10,06%). Nhóm hàng máy móc thiết bị, thiết bị văn phòng và viễn thông chiếm chủ yếu (12,92% tổng kim ngạch nhập khẩu). Nhóm các sản phẩm chế tạo khác: hàng dệt may chiếm tỷ trọng lớn nhất (8,23%); tiếp đến là các sản phẩm chế tạo phi kim loại chiếm 2,48% tổng kim ngạch nhập khẩu của EU hàng năm.


Kim ngạch nhập khẩu các sản phẩm thô có xu hướng giảm, trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu các sản phẩm chế tạo tăng nhanh (7,6%/năm), phải kể đến thiết bị văn phòng và viễn thông, thiết bị về điện, hàng dệt và may mặc,v.v... .


Các thị trường nhập khẩu chủ yếu của EU: Mỹ chiếm 19,65% tổng kim ngạch nhập khẩu, Nhật Bản chiếm 9,75%, Trung Quốc chiếm 5,02%, khối NAFTA chiếm 22,15%, khối ASEAN chiếm 6,5%, khối OPEC chiếm 7,75% v.v... Các số liệu thống kê cho thấy nhập khẩu hàng hóa từ các nước đang phát triển vào EU đang gia tăng và có chiều hướng nhập nhiều hàng chế tạo. EU nhập khẩu các mặt hàng nông sản, khoáng sản, thuỷ hải sản, giày dép và hàng dệt may chủ yếu từ các nước đang phát triển; còn nhập khẩu máy móc và thiết bị từ các nước phát triển (xem bảng 4).

Bảng 4    Cơ cấu hàng nhập khẩu của EU

(Phân theo thị trường)                                                                                                      











Đơn vị : %

	
	1994
	1995
	1996
	1997

	 Mỹ
	19,7
	19,0
	19,4
	20,5

	 Canada
	1,9
	2,1
	2,0
	1,9

	 Nhật Bản
	11,1
	10,0
	9,0
	8,9

	 CZ, HU, PL, EE, SI
	5,4
	6,2
	6,2
	6,5

	 BG, RO, SK LV, LT
	1,6
	1,9
	1,9
	2,0

	 CIS (12)
	4,6
	4,6
	4,6
	4,7

	 Các nước Trung Đông
	5,9
	5,9
	6,1
	6,2

	 Châu Mỹ La Tinh 
	5,5
	5,6
	5,2
	5,1

	 Trung Quốc
	4,5
	4,8
	5,2
	5,6

	 Hồng Kông
	1,8
	1,3
	1,2
	1,2

	 Nam Triều Tiên
	1,8
	2,0
	1,9
	1,9

	 ASEAN (Các nước Đông Nam ¸)
	6,2
	6,3
	6,6
	6,9

	 Nam ¸
	2,2
	2,2
	2,3
	2,2

	 úc và Niu Zi Lân
	1,3
	1,2
	1,2
	1,2

	 NAFTA (Khối mậu dịch tự do Bắc Mỹ)
	22,1
	21,7
	21,9
	22,9

	 ACP (Các nước Châu Phi, Caribê và 

       Thái Bình Dương
	3,5
	3,6
	3,8
	3,4

	 Các nước vùng Vịnh
	2,1
	2,1
	2,3
	2,4

	 OPEC
	7,7
	7,4
	8,0
	7,9


 Nguồn: eurostat


EU là thị trường nhập khẩu lớn thứ 2 thế giới (sau Mỹ), nhu cầu nhập khẩu hàng năm rất lớn. EU nhập khẩu rất nhiều các mặt hàng nông sản, khoáng sản, thuỷ hải sản và dệt may. Đây là những mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam. Hàng giày dép, dệt may, thuỷ hải sản, đồ gốm, đồ gỗ gia dụng, cà phê, chè và gia vị của Việt Nam đang được ưa chuộng tại thị trường Châu Âu và triển vọng xuất khẩu những mặt hàng này rất khả quan. Vì vậy, có thể nói rằng EU là thị trường xuất khẩu tiềm năng của Việt Nam. 

III. Những thuận lợi và khó khăn của các doanh nghiệp Việt Nam khi xuất khẩu hàng sang thị trường EU


Thị trường chung Châu Âu thống nhất cùng với sự phát triển không ngừng và ổn định đã tạo ra một thị trường vô cùng hấp dẫn, mở ra những cơ hội thuận lợi đối với hoạt động thương mại cũng như đầu tư không những từ nội bộ khối mà đối với cả các quốc gia ngoài khối. Tuy nhiên để thâm nhập vào được thị trường này thì không phải chỉ có những thuận lợi mà còn có cả khó khăn mà các doanh nghiệp xuất khẩu của ta cần lưu ý để khai thác có hiệu quả các cơ hội từ thị trường này và có các giải pháp giảm thiểu những khó khăn cũng từ đó phát sinh.

1. Những thuận lợi 

* Liên Minh Châu Âu là một khối liên kết kinh tế chặt chẽ và sâu sắc nhất thế giới hiện nay. Đây cũng là một khu vực phát triển kinh tế ổn định và có đồng tiền riêng khá vững chắc. Với triển vọng phát triển kinh tế của EU rất khả quan và triển vọng mở rộng EU trong tương lai thì đây sẽ là một thị trường xuất khẩu rộng lớn và khá ổn định. Do vậy, Đẩy mạnh xuất khẩu sang khu vực này, các doanh nghiệp Việt Nam sẽ có được sự tăng trưởng ổn định về kim ngạch và không sợ xẩy ra tình trạng khủng hoảng thị trường xuất khẩu như với Liên Xô cũ vào đầu thập niên 90 và với Nhật Bản vào năm 1997-1999.

  
* EU đang từng bước đẩy mạnh quan hệ hợp tác phát triển đối với Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực kinh tế-thương mại.  Chính sách thương mại của EU đối với Việt Nam là lấy thúc đẩy quan hệ buôn bán giữa hai bên làm nền tảng phát triển quan hệ hợp tác. Ngày 17/7/1995 “Hiệp dịnh hợp tác giữa CHXHCN Việt Nam và Cộng đồng ChâuÂu” được ký kết, nó đã mở ra một triển vọng mới trong quan hệ hợp tác giữa Việt Nam-EU và Việt Nam với từng thành viên EU. Hiệp định khung này thúc đẩy hơn nữa sự phát triển kinh tế của Việt Nam như viện trợ tài chính, tăng cường đầu tư và phát triển thương mại với Việt Nam, EUngày càng dành nhiều ưu đãi hơn cho Việt Nam trong hợp tác phát triển kinh tế. Vì vậy, đây thực sự là cơ hội thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu hàng sang thị trường này. Hai bên dành cho nhau quy chế tối huệ quốc, điều này đặc biệt quan trọng vì nó tạo cơ hội cho Việt Nam thâm nhập vào thị trường EU. Có được thị trường này Việt Nam không còn lệ thuộc chỉ vào một hoặc hai thị trường duy nhất, đồng thời thông qua thị trường này hàng hoá của Việt Nam có thể xâm nhập vào một số thị trường khác thuận lợi hơn.

*Thị trường EU có nhu cầu lớn, rất đa dạng và phong phú về hàng hoá (kiểu dáng, mẫu mã, tính năng, tác dụng, v.v...). Do vậy, tăng cường xuất khẩu sang EU các doanh nghiệp Việt Nam không những đảm bảo ổn định được sản xuất mà còn nâng cao được trình độ và tay nghề của người lao động, mặt khác còn góp phần thay đổi cơ cấu kinh tế của Việt Nam.

* Tháng 5/2000, EU đã công nhận Việt Nam áp dụng cơ chế kinh tế thị trường, điều này sẽ giúp hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam tránh bị thiệt thòi hơn so với hàng hoá của các nước có nền kinh tế thị trường khi EU điêù tra và thi hành các biện pháp chống bán phá giá.

 * EU là thị trường có nhu cầu nhập khẩu lớn và khá ổn định những mặt hàng xuất khẩu chủ lực của ta, như; giày dép, dệt may, thuỷ hải sản, nông sản và hàng thủ công mỹ nghệ. Có những mặt hàng mà 80% khối lượng xuất khẩu là xuất sang thị trường EU. EU là khu vực thị trường lớn có chính sách thương mại chung cho 15 nước thành viên và đồng tiền thanh toán cho 11 nước thuộc EU-11. Khi xuất khẩu hàng hoá sang bất cứ nước thành viên nào trong khối chỉ cần tuân theo chính sách thương mại chung và thanh toán bằng đồng Euro (EU-11); không phức tạp như trước đây là phải tính giá hàng theo 11 đồng tiền bản địa và biểu thuế nhập khẩu, qui chế nhập khẩu rất khác nhau, đồng thời nó cũng làm giảm bớt tính phức tạp và rủi ro trong tính toán hiệu quả kinh doanh, trong thanh toán. Tuy nhiên, hiện nay cũng có những khác biệt nhỏ trong qui chế nhập khẩu của 15 nước thành viên. Thị trường EU thống nhất, mở ra cơ hội lớn và thuận lợi cho các nhà xuất khẩu Việt Nam.              

 2. Những khó khăn


Cho dù cơ hội xuất khẩu sang thị trường EU của các doanh nghiệp Việt Nam là rất lớn, tuy nhiên vẫn có những khó khăn thách thức to lớn đối với các doanh nghiệp  của Việt Nam khi thâm nhập vào thị trường này và phải tìm được những biện pháp hữu hiệu nhất để vượt qua.


*Mặc dù EU được coi là một thực thể đồng nhất, có các chính sách cũng như các quy tắc điều tiết chung đối với các mối quan hệ trong nội khối cũng như với bên ngoài. Tuy nhiên, các chính sách, quy tắc này trên thực tế vẫn chưa có hiệu lực hoàn toàn. Bên cạnh đó, mỗi thành viên trong EU vẫn có những khác biệt nhất định về văn hoá, ngôn ngữ, cũng như về các hệ thống pháp lý.Trong thực tế, Liên Minh Châu Âu không phải là một thực thể văn hóa có những mẫu hình đồng nhất về suy nghĩ, thái độ và cách ứng xử. Những quyết định mua hàng chịu ảnh hưởng bởi các mô hình văn hóa của thái độ ứng xử, điều đó đáng được chú ý đối với các công ty nước ngoài khi làm Marketing ở EU. Chính vì vậy nhiều công ty nước ngoài đã hoạt động với sự hiểu nhầm rằng thị trường EU có nhiều điểm đồng nhất và đã phải gánh chịu nhiều thất bại.Qua đó, chúng ta có thể nhận thấy thị trường EU chỉ thống nhất về mặt kỹ thuật, còn trong thực tế là nhóm thị trường Quốc gia và khu vực, mỗi nước có một bản sắc và đặc trưng riêng mà các nhà xuất khẩu tại các nước đang phát triển thường không hay để ý tới. Mỗi nước thành viên tạo ra các cơ hội khác nhau và yêu cầu của họ cũng khác.


*EU là một thành viên của Tổ chức thương mại thế giới (WTO) có chế độ quản lý nhập khẩu chủ yếu dựa trên các nguyên tắc của Tổ chức này. Các mặt hàng quản lý bằng hạn ngạch không nhiều, nhưng lại sử dụng khá nhiều biện pháp phi quan thuế. Mặc dù thuế quan của EU thấp hơn so với các cường quốc kinh tế lớn và có xu hướng giảm, nhưng EU vẫn là một thị trường bảo hộ rất chặt chẽ vì hàng rào phi quan thuế (rào cản kỹ thuật) rất nghiêm ngặt. Do vậy, hàng xuất khẩu của ta muốn vào được thị trường này thì phải vượt qua được rào cản kỹ thuật của EU. Rào cản kỹ thuật chính là qui chế nhập khẩu chung và các biện pháp bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của EU, được cụ thể hoá ở 5 tiêu chuẩn của sản phẩm: tiêu chuẩn chất lượng, tiêu chuẩn vệ sinh thực phẩm, tiêu chuẩn an toàn cho người sử dụng, tiêu chuẩn bảo vệ môi trường và tiêu chuẩn về lao động. Vì vậy để thâm nhập được vào thị trường EU, các doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam cần phải đáp ứng được các tiêu chuẩn này. Ví dụ như việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000, Hệ thống quản lý môi trường ISO14000, Hệ thống HACCP đối với các doanh nghiệp chế biến thuỷ sản muốn xuất khẩu vào thị trường EU, việc kẻ ký mã hiệu,…


Qui chế nhập khẩu và các biện pháp bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của EU rất chặt chẽ. Vì thế mà một số nông sản và thực phẩm Việt Nam không đáp ứng được các yêu cầu chặt chẽ khi xuất khẩu vào EU. Điển hình là qui định của EU về giám sát lượng độc tố trong nhóm hàng động vật và thực phẩm. Do ta chưa đáp ứng được yêu cầu này, từ trước đến nay thịt chưa xuất khẩu được vào EU. 


EU sử dụng “rào cản kỹ thuật” là biện pháp chủ yếu để bảo hộ sản xuất và tiêu dùng nội địa hiện nay vì thuế nhập khẩu vào EU đang giảm dần. Hơn nữa, các nước đang phát triển được EU cho hưởng thuế quan ưu đãi GSP. Bởi vậy, yếu tố có tính quyết định việc hàng của các nước này có thâm nhập được vào thị trường EU hay không? Chính là hàng hoá đó có vượt qua được rào cản kỹ thuật của EU hay không?


* Việc tự do hoá về thương mại và đầu tư trên thế giới cũng như những cải cách về chính sách và cơ chế quản lý xuất nhập khẩu của EU đang có xu hướng ngày càng được nới lỏng, các nhà xuất khẩu Việt Nam trong những năm tới chắc chắn sẽ phải đương đầu với những thử thách và cạnh tranh quyết liệt trên thị trường này. Trung Quốc khi trở thành thành viên chính thức của WTO, hàng xuất khẩu của họ sẽ được hưởng nhiều ưu đãi hơn so với hiện nay và khi thâm nhập vào thị trường EU sẽ trở thành một nhân tố cạnh tranh rất tiềm tàng đối với hàng xuất khẩu của Việt Nam. Do đó, cạnh tranh trên thị trường này sẽ ngày càng gay gắt. Thị trường EU có đặc tính cạnh tranh mạnh mẽ như vậy nên bắt buộc các doanh nghiệp Việt Nam phải tạo ra lợi thế cạnh tranh hơn so với các đối thủ khác. Có nghĩa là chất lượng sản phẩm phải liên tục được cải thiện; mẫu mã và kiểu dáng phải được đổi mới nhanh hơn trước đây;giá sản phẩm rẻ hơn và phương thức dịch vụ phải tốt hơn.


* Việc tiếp cận các Kênh phân phối phức tạp của EU là việc làm rất khó khăn. Muốn tiếp cận được kênh phân phối EU, các doanh nghiệp phải nắm được đặc điểm của kênh phân phối để từ đó có những biện pháp cụ thể xâm nhập vào. Nhiều khi hàng xuất khẩu Việt Nam thâm nhập vào thị trường EU tiếp cận được ít kênh phân phối của EU hay thường phải qua trung gian, việc này đã hạn chế khả năng đẩy mạnh xuất khẩu, đa dạng hoá sản phẩm và nâng cao giá bán của các doanh nghiệp.

*Chính sách thương mại và đầu tư của EU bấy lâu nay chủ yếu nhằm vào các thị trường truyền thống có tính chiến lược là Châu Âu và Châu Mỹ. Đối với Châu á, trong đó có Việt Nam, chính sách thương mại của EU mới hình thành gần đây, đang trong quá trình xem xét, thử nghiệm và khai thác. Hơn nữa, chính sách thương mại của EU đối với Việt Nam thời gian qua chủ yếu dựa trên cơ sở xếp Việt Nam vào danh sách những nước thực hiện chế độ độc quyền ngoại thương ngoài GATT (EU coi Việt Nam không phải là nền kinh tế thị trường), gần như không được hưởng các ưu đãi của EU dành cho các nước đang phát triển.

* Các doanh nghiệp Việt Nam còn ít hiểu biết về đối tác, đa số các doanh nghiệp Việt Nam có quy mô vừa và nhỏ, tiềm lực về vè rất hạn chế do đó việc tiến hành đầu tư để thâm nhập thị trường EU là một khó khăn to lớn, đồng thời cũng làm hạn chế khả năng đẩy mạnh công tác xúc tiến, quảng cáo sản phẩm.

Chương iii

Khả năng thâm nhập hàng hoá

 của Việt Nam vào thị trường eu 


Quan hệ thương mại Việt Nam - EU không ngừng phát triển cùng với tiến trình hợp tác của phía EU và đà lớn mạnh của nền kinh tế Việt Nam do chính sách "Đổi mới" mang lại. Hiện nay EU là một trong những đối tác thương mại lớn của Việt Nam. Qui mô thương mại ngày càng được mở rộng. Hoạt động xuất khẩu hàng hoá của Việt Nam vào thị trường EU phát triển mạnh, triển vọng sẽ còn tiến xa hơn nữa khi Việt Nam hoàn thành sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và EU thực hiện chương trình mở rộng hàng hoá.

I. Thực trạng hoạt động xuất khẩu hàng hoá của Việt Nam vào thị trường EU

1. Giai đoạn trước năm 1990


Sau năm 1975, mối quan hệ giữa nước Việt Nam thống nhất và Cộng đồng Châu Âu (EC) dần được thiết lập. EC đã bắt đầu có một số cuộc tiếp xúc chính trị với Việt Nam và dành cho Việt Nam nhiều khoản viện trợ nhân đạo quan trọng bằng lương thực, thuốc men trực tiếp hay gián tiếp thông qua các Tổ chức Quốc tế. Trong giai đoạn 1975-1978, viện trợ kinh tế của EC dành cho Việt Nam là 109 triệu USD, trong đó viện trợ trực tiếp là 68 triệu USD. Đối với những nước vốn đã có thiện cảm và quan hệ tốt với Việt Nam càng ủng hộ Việt Nam hơn nữa về mọi mặt. Quan hệ Việt Nam-EC đang có những tiến triển thuận lợi thì xảy ra sự kiện Cămpuchia vào năm 1979. Chính vì vậy, nó đã bị gián đoạn trong một thời gian. Nhưng cho đến giữa thập kỷ 80, cùng với sự cải thiện quan hệ giữa Việt Nam với các nước Tây Âu, giữa Hội đồng Tương trợ Kinh tế (SEV) mà Việt Nam là một thành viên với EC, quan hệ giữa Việt Nam và EC đã có những bước chuyển biến mới. Hai bên nối lại các cuộc tiếp xúc chính trị và viện trợ cho Việt Nam. Kể từ năm 1985 EC bắt đầu gia tăng viện trợ nhân đạo cho Việt Nam.


Cùng với hoạt động viện trợ nhân đạo, các doanh nghiệp ở một số nước thành viên EC đã có quan hệ ngoại giao chính thức với Việt Nam như Pháp, Bỉ, Hà Lan, Đức, Italia và Anh bắt đầu thiết lập quan hệ buôn bán với các doanh nghiệp Việt Nam. Hoạt động buôn bán được hai bên tích cực thúc đẩy, vì vậy qui mô buôn bán ngày càng mở rộng. Đặc biệt, hoạt động xuất khẩu của Việt Nam sang EC thu hút được sự quan tâm của cả doanh nghiệp hai phía. Kim ngạch xuất khẩu Việt Nam-EC tăng nhanh, 50,71%/năm và tỷ trọng trong tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam ngày càng tăng lên (bảng 5).

Bảng 5   Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang EC 1985-1989

                                                                                         Đơn vị: Triệu USD

	
	1985
	1986
	1987
	1988
	1989

	(1) Tổng kim ngạch xuất khẩu
	698,5
	789,1
	854,2
	1.038,4
	1.946,0

	    của Việt Nam
	
	
	
	
	

	(2) Kim ngạch xuất khẩu của
	18,4
	25,7
	33,1
	47,7
	93,3

	    Việt Nam sang EC
	
	
	
	
	

	 Tỷ trọng (2) trong (1) (%) 
	2,6
	3,3
	3,9
	4,6
	4,8

	  Trong đó :
	
	
	
	
	

	               1. Pháp
	12,3
	18,5
	24,1
	35,6
	79,7

	               2. Đức
	0,2
	3,2
	4,5
	7,5
	8,7

	               3. Italia 
	0,3
	0,6
	1,7
	2,2
	2,8

	               4. Anh
	1,2
	1,2
	1,3
	1,4
	1,5

	               5. Bỉ
	2,6
	2,1
	1,3
	0,7
	0,4

	               6. Hà Lan
	-
	0,1
	0,2
	0,3
	0,2
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Trong 5 năm (1985-1989), Việt Nam đã xuất khẩu sang EC một khối lượng hàng hoá trị giá 218,2 triệu USD. Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường này năm 1989 tăng 5,07 lần so với năm 1985. Tỷ trọng của nó trong tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam cũng tăng từ 2,6% năm 1985 lên 4,8% năm 1989, tăng 1,85 lần.


Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang các nước thành viên EC năm 1989 tăng mạnh và đột ngột so với các năm trước, tăng 95,6% so với năm 1988. Nguyên nhân là do Việt Nam có thêm hai mặt hàng xuất khẩu mới với khối lượng khá lớn và trị giá cao sang EC là dầu thô và hàng thuỷ sản. Hai sản phẩm này là kết quả thu được từ những thành tựu bước đầu của chính sách đổi mới và mở cửa nền kinh tế mà Chính phủ Việt Nam đã đưa ra từ năm 1986.


-Về cơ cấu thị trường : Thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam trong khối EC là Pháp, chiếm tỷ trọng 74,5% trong tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang EC; tiếp đến là Đức (10,5%), Bỉ (5,7%), Anh (4,3%), Italia (3,6%) và Hà Lan (1,4%).


-Về cơ cấu mặt hàng :Các mặt hàng xuất khẩu chính của Việt Nam sang các nước thành viên EC là gạo, ngô, cao su, cà phê, thuỷ sản, dầu thô, quặng sắt, apatit và các kim loại khác. Hàng xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường EC chủ yếu là sản phẩm nông nghiệp và khai khoáng.


Giai đoạn này, do quan hệ giữa hai bên chưa được bình thường hoá nên khối lượng hàng xuất khẩu của Việt Nam sang EU còn hạn chế. Vì vậy, kim ngạch xuất khẩu Việt Nam-EC vẫn hết sức nhỏ bé so vơi tiềm năng của ta,  hoạt động xuất khẩu còn manh mún, mang tính tự phát. Với bối cảnh quốc tế đang trở nên thuận lợi và quan hệ chính trị giữa hai bên dần được cải thiện, hoạt động xuất khẩu của Việt Nam sang khối EC sẽ bớt khó khăn hơn và tiếp tục được phát triển trong điều kiện mới. 

2. Giai đoạn từ năm 1990 đến nay

  2.1. Kim ngạch xuất khẩu 


Quan hệ thương mại Việt Nam-EU đang ngày càng phát triển. Cơ sở pháp lý điều chỉnh và đảm bảo cho sự phát triển ổn định của mối quan hệ này là Hiệp định Hợp tác ký năm 1995, theo đó về thương mại hai bên dành cho nhau đãi ngộ tối huệ quốc (MFN), cam kết mở cửa thị trường cho hàng hoá của nhau tới mức tối đa có tính đến điều kiện đặc thù của mỗi bên và EU cam kết dành cho hàng hoá xuất xứ từ Việt Nam ưu đãi thuế quan phổ cập (GSP); và Hiệp định buôn bán hàng dệt may có giá trị hiệu lực từ năm 1993. Chính cơ sở pháp lý trên đã tạo điều kiện thuận lợi cho Việt Nam khai thác được lợi thế so sánh tương đối trong hợp tác thương mại với EU. 


Hiện nay, EU là một trong những đối tác thương mại quan trọng của Việt Nam, là khu vực thị trường xuất khẩu lớn thứ hai sau ASEAN. Quy mô buôn bán giữa hai bên ngày càng được mở rộng. Sau khi Hiệp định hợp tác Việt Nam-EU được kíy kết năm 1995, từ chỗ Việt Nam luôn là phía nhập siêu, thì nay trở thành  xuất siêu và mức xuất siêu ngày càng lớn. Việt Nam đã và đang đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu sang thị trường EU. Kim ngạch xuất nhập khẩu hai chiều không ngừng tăng lên hàng năm, tuy mức tăng trưởng chưa được ổn định. Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang EU tăng liên tục từ năm 1993, trong khi đó kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ thị trường này lại có xu hướng giảm kể từ năm 1998. Điều đó có thể thấy rõ qua các số liệu ở bảng 6.

Bảng 6  Kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam - EU





             Đơn vị: Triệu USD

	Năm
	Kim ngạch XK của

Việt Nam sang EU
	Kim ngạch NK của

Việt Nam từ EU
	Kim ngạch xuất nhập

khẩu
	Trị giá

xuất siêu

	
	Trị giá
	Tốc độ

tăng (%)
	Trị giá
	Tốc độ

tăng (%)
	Trị giá
	Tốc độ

tăng (%)
	

	1990
	141,6
	-
	153,6
	-
	295,2
	-
	-12

	1991
	112,2
	-20,8
	274,5
	78,7
	386,7
	31,0
	-162,3

	1992
	227,9
	103,1
	233,2
	-15
	461,1
	19,2
	-5,3

	1993
	216,1
	5,2
	419,5
	79,9
	635,6
	37,8
	-203,4

	1994
	383,8
	77,6
	476,6
	13,6
	860,4
	35,4
	-92,8

	1995
	720,0
	87,6
	688,3
	44,4
	1.408,3
	63,7
	31,7

	1996
	900,5
	25,1
	1.134,2
	64,8
	2.034,7
	44,5
	-233,7

	1997
	1.608,4
	78,6
	1.324,4
	16,8
	2.032,8
	44,1
	284,0

	1998
	2.125,8
	32,2
	1.307,6
	-1,3
	3.433,4
	17,1
	818,2

	1999
	2.506,3
	17,9
	1.052,8
	-19,5
	3.559,1
	3,7
	1.453,5

	Tổng
	8.942,6
	-
	7.064,7
	
	16.007,3
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Rõ ràng là quy mô buôn bán không ngừng gia tăng: trong vòng 10 năm (1990-1999) tăng 12,1 lần. Tốc độ tăng trưởng thương mại bình quân  giữa Việt Nam và EU là 31,87%/năm, tăng trưởng xuất khẩu là 37,62%/năm và tăng trưởng nhập khẩu là 23,85%/năm. Thời kỳ 1997-1999, Việt Nam đã xuất siêu sang EU 2.555,7 triệu USD, chiếm 41,0% kim ngạch xuất khẩu và 25,7% kim ngạch xuất nhập khẩu song phương. Thực tế cho thấy thị trường EU đã chấp nhận hàng hoá của Việt Nam và triển vọng sẽ còn tăng nhanh hơn nữa.


Xuất khẩu của Việt Nam sang EU phát triển mạnh cả về lượng và chất. Cơ cấu hàng xuất khẩu đã có sự thay đổi đáng kể và kim ngạch xuất khẩu tăng nhanh (xem bảng 7).

Bảng 7   Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang EU 1990-1999









        Đơn vị : Triệu USD

	
	1990
	1991
	1992
	1993
	1994
	1995
	1996
	1997
	1998
	1999

	(1) Kim ngạch XK

  Của Việt 

VN sang EU
	141,6
	112,2
	227,9
	216,1
	383,8
	720,0
	900,5
	1608,4
	2125,8
	2506,3

	(2) Tổng kim ngạch
	2404
	2087,1
	2580,7
	2985,2
	4054,3
	5448,9
	7255,9
	9185,0
	9361,0
	11135,9

	 XK của Việt Nam
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tỷ trọng (1) trong (2) (%)
	5,9
	5,4
	8,8
	7,2
	9,5
	13,2
	12,4
	17,5
	22,7
	22,5

	(3) Tổng kim ngạch
	-
	-
	-
	-
	622489
	713252,4
	738505
	757852,2
	-
	-

	 NK của EU *
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tỷ trọng (1) trong 
	-
	-
	-
	-
	0,06
	0,10
	0,12
	0,21
	-
	-

	     (3) (%)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tốc độ tăng hàng
	-
	-20,8
	103,1
	-5,2
	77,6
	87,6
	25,1
	78,6
	32,2
	17,9

	năm của (1) (%)
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             * european Union and World Trade, European Commission, 1997, Trang 41


Số liệu trên cho thấy kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang EU tăng lên rất nhanh (trừ năm 1991, 1993). Đến năm 1999 kim ngạch xuất khẩu sang EU đạt 2.506,3 triệu USD, tăng 17,7 lần so với 1990. Trong vòng 10 năm (1990-1999), kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường này đạt 8.942,6 triệu USD, tăng 37,62%/năm. Chỉ tính riêng 1995-1999 (thời kỳ hoạt động xuất khẩu của Việt Nam sang EU được điều chỉnh bởi Hiệp định khung về hợp tác), kim ngạch xuất khẩu tăng trung bình hàng năm là 36,6%, còn từ 1990-1994 kim ngạch xuất khẩu chỉ tăng 28,31%/năm.


Nhịp độ tăng trưởng xuất khẩu của Việt Nam sang EU còn được thể hiện ở chỗ tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu Việt Nam-EU trong tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam ngày càng tăng lên và khá ổn định. Mức này lớn hơn nhiều khi so sánh với tỷ trọng của các thị trường Trung Quốc, úc, Mỹ trong tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam (xem bảng 8).

Bảng 8   Tỷ trọng của các thị  trường xuất khẩu chính  trong tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt nam thời kỳ 1994 - 1999










             Đơn vị: %

	
	1995 - 1999
	1994
	1995
	1996
	1997
	1998
	1999

	ASEAN
	22,4
	19,6
	18,3
	22,8
	19,5
	24,3
	27,0

	EU
	17,7
	9,5
	13,2
	12,4
	17,5
	22,7
	22,5

	Nhật Bản
	19,5
	29,1
	26,8
	21,3
	17,6
	15,8
	16,0

	Trung Quốc
	6,0
	7,3
	6,6
	4,7
	5,7
	5,1
	7,7

	óc
	3,2
	1,1
	1,0
	0,9
	2,0
	5,0
	7,3

	Mỹ
	3,7
	2,3
	3,1
	2,8
	3,0
	5,0
	4,5
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Bảng trên cho thấy một xu hướng nổi bật là tỷ trọng của thị trường EU trong tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam ngày càng tăng, còn tỷ trọng của thị trường Nhật Bản thì ngày càng giảm. Cụ thể, trong hai năm (1998-1999), thị trường EU chiếm thị phần lớn hơn nhiều so với thị trường Nhật Bản trong xuất khẩu của Việt Nam. EU từ vị trí thứ ba đã vượt lên chiếm vị trí thứ hai sau ASEAN, đẩy Nhật Bản xuống vị trí thứ ba. Tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu Việt Nam- EU trong tổng kim ngạch nhập khẩu của EU đang tăng nhanh. Cụ thể, năm 1994 là 0,06%, năm 1995 là 0,10%, năm 1996 tăng lên 0,12%, năm 1997 lên tới 0,21% (xem bảng 7). Do đó, ta có thể nói rằng thị trường EU ngày càng đóng vai trò quan trọng trong hoạt động xuất khẩu của Việt Nam và hiện đang là thị trường xuất khẩu lớn thứ 2 của ta sau thị trường ASEAN.


Rõ ràng là trị giá xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường EU tăng lên nhanh chóng, nhưng tốc độ tăng hàng năm lại không ổn định và lên xuống thất thường (Năm 1995 kim ngạch xuất khẩu tăng 87,6% so với 1994, năm 1996 tăng 25,1% so với 1995, năm 1997 tăng 78,6% so với năm 1996, năm 1998 tăng 32,2% so với 1997 và năm 1999 lại chỉ tăng 17,9% so với 1998, (xem bảng 6). Nguyên nhân dẫn tới tình trạng này là do giá của một số mặt hàng trên thị trường thế giới giảm nhiều (điển hình là cà phê) và tất cả các mặt hàng xuất khẩu quan trọng của Việt Nam đều đang gặp trở ngại trên thị trường EU do các qui chế quản lý nhập khẩu của EU gây ra.

       Mặc dù nhu cầu nhập khẩu hàng năm của EU đối với các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của ta là rất lớn và kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường này tăng nhanh, nhưng tỷ trọng của nó trong tổng kim ngạch nhập khẩu của EU lại không đáng kể, chừng 0,12%. Điều này một phần do chất lượng hàng xuất khẩu của Việt Nam chưa được ổn định và đôi khi không đáp ứng được yêu cầu của các bạn hàng EU, chấp hành chưa đúng và đầy đủ các điều khoản của hợp đồng, một số hàng hoá chưa đáp ứng được các tiêu chuẩn quy định của EU.. 


Khi so sánh số liệu thống kê của Việt Nam với số liệu thống kê của EU ta dễ dàng nhận thấy kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam vào thị trường EU theo số liệu của EU lớn hơn rất nhiều so với kim ngạch tính theo số liệu của Việt Nam. Mức chênh lệch năm 1995 là 694,6 triệu USD, năm 1996 là 810,5 triệu USD, năm 1997 là 679,7 triệu USD, năm 1998 là 807,5 triệu USD, năm 1999 là 818,8 triệu USD. Từ 1995-1999 mức chênh lệch giữa hai số liệu thống kê chiếm khoảng 35,7% kim ngạch xuất khẩu Việt Nam-EU tính theo số liệu của EU, và chiếm 59,9% tính theo số liệu của Việt Nam. Hiện tượng này xẩy ra có thể do hai nguyên nhân. (1) các bạn hàng, chủ yếu là bạn hàng trong khu vực, mua hàng Việt Nam để bán lại vào EU khiến số liệu thống kê của ta (thống kê thị trường theo bạn hàng) không khớp với số liệu thống kê của EU. (2) nhiều bạn hàng có thể làm giả giấy chứng nhận xuất xứ của Việt Nam để được hưởng những ưu đãi mà EU dành cho ta, thí dụ như ưu đãi GSP. EU thống kê nhập khẩu từ Việt Nam căn cứ theo giấy chứng nhận xuất xứ và hàng nhập vào, còn thống kê xuất khẩu của Việt Nam sang EU lại dựa vào hợp đồng xuất khẩu và tờ khai hải quan.

Thời kỳ 1990-1994, EU gồm 12 nước là: Pháp, Bỉ, Lúc Xăm Bua, Hà Lan, Đức, Italia, Anh, Ai Len, Đan Mạch, Hy Lạp, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha, nhưng chỉ có sáu nước có quan hệ buôn bán với Việt Nam. Sáu nước chưa có quan hệ buôn bán với Việt Nam trong thời kỳ này là Lúc Xăm Bua, Ai Len, Đan Mạch, Hy Lạp, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha. Kể từ năm 1995 EU gồm 15 nước, ngoài 12 nước nói trên có thêm Thụy Điển, Phần Lan và áo. Thời kỳ 1995-1998, cả 15 nước thành viên EU đều có quan hệ buôn bán với Việt Nam tuy mức độ có khác nhau. Việt Nam có 15 thị trường xuất khẩu trong khối EU và tỷ trọng của từng thị trường trong tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang EU cũng rất khác nhau (xem bảng 9).
Bảng 9    Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang EU

                    (Phân theo nước)                                                                                             









         Đơn vị: Triệu USD

	TT
	Tên nước
	1990
	1991
	1992
	1993
	1994
	1995
	1996
	1997
	1998
	1999

	1
	Đức
	14,0
	6,7
	34,4
	50,1
	115,2
	218,0
	228,0
	411,4
	587,9
	654,3

	2
	Anh
	1,9
	2,4
	27,5
	23,0
	55,7
	74,6
	125,1
	265,2
	333,5
	421,2

	3
	Pháp
	115,7
	83,1
	132,3
	95,0
	116,8
	169,1
	145,0
	238,1
	307,4
	354,9

	4
	Hà Lan
	6,4
	16,12
	20,1
	28,1
	60,6
	79,7
	147,4
	266,8
	306,9
	342,9

	5
	Bỉ
	0,2
	0,1
	6,4
	11,8
	15,1
	34,6
	61,3
	124,9
	211,7
	306,7

	6
	Italia
	3,4
	3,8
	7,2
	8,1
	20,4
	57,1
	49,8
	118,2
	144,1
	159,4

	7
	Tây Ban Nha
	0
	0
	0
	0
	0
	46,7
	62,8
	70,3
	85,5
	108,0

	8
	Thụy Điển
	0
	0
	0
	0
	0
	4,7
	31,8
	47,1
	58,3
	45,2

	9
	Đan Mạch
	0
	0
	0
	0
	0
	12,8
	23,7
	33,2
	43,3
	43,7

	10
	Phần Lan
	0
	0
	0
	0
	0
	4,9
	10,1
	13,4
	20,2
	16,9

	11
	áo
	0
	0
	0
	0
	0
	9,3
	5,6
	11,4
	8,5
	34,9

	12
	Hy Lạp
	0
	0
	0
	0
	0
	1,6
	2,1
	5,7
	8,1
	3,8

	13
	Bồ Đào Nha
	0
	0
	0
	0
	0
	3,8
	4,1
	4,2
	4,4
	5,2

	14
	Ai Len
	0
	0
	0
	0
	0
	2,8
	3,1
	3,3
	3,9
	6,9

	15
	Lúc Xăm Bua
	0
	0
	0
	0
	0
	0,3
	0,6
	1,5
	2,1
	2,3

	
	    Tổng
	141,6
	112,22
	227,9
	216,1
	383,8
	720,0
	900,5
	1608,4
	2125,8
	2506,3


 Nguồn: Số liệu thống kê của Trung tâm Tin học & Thống kê - Tổng cục Hải quan 


Qua số liệu ở bảng trên ta nhận thấy kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang các nước trong khối EU đều tăng lên hàng năm (trừ Phần Lan và Hy Lạp). Đối với một số thị trường như Thụy Điển, Anh, Hà Lan, Bỉ, áo, Phần Lan, Đan Mạch, Đức và Italia có tốc độ tăng trưởng kim ngạch cao. Chẳng hạn, chỉ tính riêng thời kỳ 1995-1999, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Thụy Điển tăng 76,2%/năm, sang Bỉ tăng 72,55%/năm, sang Anh tăng 54,15%/năm, sang Hà Lan tăng 44,03%/năm, sang áo tăng 39,20%/năm, sang Phần Lan tăng 36,25%/năm, sang Đan Mạch tăng 35,95%/năm, sang Đức tăng 31,65%/năm và sang Italia tăng 29,27%/năm.


Thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam trong khối EU là Đức, chiếm 22,7% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang EU, tiếp đến là Pháp (16,8%), Anh (14,9%), Hà Lan (14,7%), Bỉ (8,6%), Italia (7,1%), Tây Ban Nha (5,5%), Thuỵ Điển (2,6%), Đan Mạch (2,4%), Phần Lan (1,2%), áo (1,2%), Bồ Đào Nha (0,7%), Hy Lạp (0,6%), Ai Len (0,6%) và Lúc Xăm Bua (0,4%). Từ năm 1997, Anh đã vượt Pháp và Hà Lan vươn lên chiếm vị trí thứ hai sau Đức.
Theo thống kê của EU thì kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang các nước thành viên và tỷ trọng của các thị trường chiếm trong kim ngạch xuất khẩu Việt Nam-EU khác nhiều so với thống kê của Việt Nam (xem bảng 10).
Bảng 10    Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang EU

(Phân theo nước)

                                                                                         Đơn vị: triệu USD

	SèTT
	Tên nước
	1995
	1996
	1997
	1998
	1999

	1
	Đức
	501,8
	542,2
	661,3
	836,1
	944,5

	2
	Anh
	173,4
	240,5
	328,2
	443,6
	545,8

	3
	Pháp
	270,9
	298,3
	325,1
	419,7
	481,7

	4
	Bỉ + Lúc Xăm Bua
	98,3
	136,0
	242,3
	303,0
	353,4

	5
	Hà Lan
	116,1
	147,9
	188,4
	278,7
	310,7

	6
	Italia
	109,4
	152,6
	233,6
	278,6
	276,5

	7
	Tây Ban Nha
	62,3
	72,5
	131,5
	175,4
	187,8

	8
	Thụy Điển
	20,5
	36,8
	53,6
	62,5
	67,9

	9
	Đan Mạch
	19,3
	25,0
	42,6
	47,9
	57,3

	10
	áo
	19,7
	23,5
	27,3
	25,1
	31,7

	11
	Phần Lan
	5,6
	11,5
	18,7
	20,6
	22,6

	12
	Hy Lạp
	4,9
	11,0
	16,2
	18,6
	20,0

	13
	Bồ Đào Nha
	8,3
	8,5
	12,9
	14,7
	11,4

	14
	Ai Len
	4,1
	4,7
	6,4
	8,6
	13,8

	
	              Tổng
	1.414,6
	1.711,0
	2.288,1
	2.933,1
	3.325,1


 Nguồn: Số liệu thống kê của Phái đoàn EC tại Hà nội


Khi so sánh Bảng 10 với Bảng 9 ta dễ dàng nhận thấy số liệu thống kê của EU lớn hơn rất nhiều so với số liệu của Việt Nam. Lấy ví dụ năm 1998, theo EU kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Đức đạt 836,1 triệu USD, nhưng theo số liệu thống kê của Việt Nam chỉ có 587,9 triệu USD. Điều này xẩy ra đối với tất cả 15 nước thành viên EU trong các năm.


Bảng 10 cho thấy kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang các nước trong khối EU đều tăng lên hàng năm (trừ Italia, Bồ đào Nha). Kim ngạch xuất khẩu sang Hy Lạp có tốc độ tăng cao nhất trong khối 42,14%/năm, tiếp theo là Phần Lan với 41,76%/năm, Bỉ và Lúc Xăm Bua: 37,70%/năm, Ai Len: 35,45%/năm, Thụy Điển: 34,91%/năm, Anh : 33,20%/năm, Tây Ban Nha: 31,77%/năm, Đan Mạch: 31,27%/năm, Hà Lan: 27,91%/năm, Italia: 26,09%/năm, Đức: 17,13%/năm, Pháp:15,48%/năm, áo: 12,63%/năm và Bồ đào Nha: 8,26%/năm.


Theo thống kê của EU, thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam trong khối vẫn là Đức, nhưng chiếm tỷ trọng 30,6% trong tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang EU; vị trí thứ hai vẫn là Pháp (15,9%); sau đó đến Anh (14,4%), Bỉ + Lúc Xăm Bua (9,3%), Italia (8,9%),  Hà Lan (8,8%); Tây Ban Nha (5,2%), Thụy Điển (2,0%); Đan Mạch (1,6%), áo (1,2%), Phần Lan (0,7%), Hy Lạp (0,6%), Bồ Đào Nha (0,5%) và Ai Len (0,3%).


Dù theo thống kê của Việt Nam hay EU thì kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Liên Minh Châu Âu đều tăng nhanh, tuy nhiên theo số liệu của Việt Nam  thì  tăng 36,60%/năm, còn  số  liệu  của  EU  chỉ tăng 23,83%/năm.

   2.2. Cơ cấu hàng xuất khẩu


Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của Việt Nam sang EU là giày dép, hàng dệt may, cà phê, sản phẩm bằng da thuộc, đồ gỗ gia dụng, đồ chơi trẻ em và các dụng cụ thể thao, đồ gốm sứ, máy móc thiết bị điện và thủy hải sản. 9 mặt hàng này thường chiếm khoảng 75% kim ngạch xuất khẩu Việt Nam-EU. Nhưng từ năm 1996 đến nay trong cơ cấu hàng xuất khẩu đã xuất hiện các mặt hàng: đồ chơi trẻ em, đồ thể thao, đồ gỗ gia dụng và các sản phẩm gốm. Kim  ngạch xuất khẩu các mặt hàng này không ngừng tăng lên (xem bảng 11).
Bảng 11     Các mặt hàng xuất khẩu chính của Việt Nam sang EU

                                                                                         Đơn vị: triệu USD

	TT
	Tên hàng
	1995
	1996
	1997
	1998
	1999

	01
	Giày dép, ghệt và các sản phẩm tương tự, các bộ phận của các sản phẩm trên 
	481,3
	664,6
	1.032,3
	1.043,1
	1.310,5

	02
	Quần áo và hàng may sẵn, không thuộc hàng dệt kim
	273,9
	335,8
	440,2
	436,9
	499,7

	03
	Cà phê, chè và các loại gia vị
	234,7
	146,9
	277,9
	357,7
	357,9

	04
	Trang thiết bị nội thất, bộ đồ y tế 

và phẫu thuật, gường ngủ
	28,2
	60,5
	101,3
	108,1
	145,5

	05
	Các sản phẩm bằng da thuộc, bộ đồ yên cương, các mặt hàng du lịch
	92,2
	116,7
	166,6
	157,0
	164,0

	06
	Quần áo và hàng may sẵn thuộc loại dệt kim
	39,6
	70,0
	85,8
	78,5
	88,4

	07
	Đồ gốm, sứ
	34,4
	36,6
	47,9
	55,0
	77,8

	08
	Cá, cua, mực và các loại thủy hải sản khác
	29,1
	26,9
	65,0
	92,5
	76,2

	09
	Máy móc thiết bị điện và phụ tùng
	3,4
	10,3
	24,1
	46,6
	65,9

	10
	Đồ chơi, dụng cụ dùng cho giải trí và thể dục, thể thao, phụ tùng và các bộ phận phụ trợ
	20,2
	28,4
	53,0
	58,0
	59,9

	11
	Ngọc trai thiên nhiên, đá quý hoặc đá bán quý
	24,0
	27,1
	35,0
	28,7
	43,5

	12
	Các sản phẩm dệt may sẵn khác, bộ vải, chỉ trang trí 
	12,7
	13,4
	21,0
	27,9
	38,7

	13
	Xe có động cơ không thuộc loại xe điện hoặc xe lu
	5,4
	4,4
	9,0
	21,4
	34,5

	14
	Nhiên liệu khoáng, dầu khoáng và các sản phẩm của chúng
	28,8
	16,6
	18,1
	22,8
	24,7

	15
	Cao su và các sản phẩm từ cao su
	21,6
	21,4
	30,8
	27,2
	24,5

	16
	Nhựa và các sản phẩm nhựa
	4,6
	11,3
	22,2
	20,3
	22,8

	17
	Gỗ và các mặt hàng bằng gỗ, than củi
	13,3
	16,0
	15,2
	16,9
	19,0

	18
	Các sản phẩm mây tre đan
	8,6
	11,9
	12,1
	12,4
	15,2

	19
	Các sản phẩm chế tạo thuộc nhiều chủng loại
	2,2
	5,7
	7,9
	11,6
	14,7

	20
	Quả và hạt ăn được, vỏ quả họ chanh hoặc dưa
	3,8
	5,0
	10,0
	16,8
	12,1


 Nguồn: Số liệu thống kê của Phái đoàn EC tại Hà nội

 
Qua số liệu ở bảng trên ta thấy rằng kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng chính của Việt Nam sang EU tăng nhanh, đặc biệt phải kể đến mặt hàng máy móc, thiết bị điện và phụ tùng tăng 110%/năm; tiếp đến là các sản phẩm chế tạo thuộc nhiều chủng loại tăng 60,78%/năm; nhựa và các sản phẩm nhựa tăng 49,22%; các sản phẩm dệt may sẵn khác tăng 32,13%/năm; giày dép, ghệt và các sản phẩm tương tự, các bộ phận của các sản phẩm trên tăng 28,46%/năm; cá, cua, mực và các loại thuỷ sản khác tăng 27,22%/năm; đồ gốm sứ tăng 22,64%/năm; v.v... .


Hàng xuất khẩu của Việt Nam sang EU trong thời gian gần đây có một vài thay đổi: xuất hiện mặt hàng chế  biến sâu (hàng điện tử, điện máy). Tỷ lệ hàng chế biến sâu ngày càng tăng, đặc biệt các mặt hàng điện tử mới xuất hiện vài năm gần đây nhưng đến năm 1999 đã đạt kim ngạch khích lệ (khoảng 60 triệu USD). Tỷ trọng hàng xuất khẩu qua chế biến tăng lên chiếm khoảng 70% kim ngạch xuất khẩu Việt Nam-EU và tỷ trọng hàng nguyên liệu thô giảm xuống 30%, tuy nhiên cho tới nay Việt Nam vẫn chưa có nhiều mặt hàng xuất khẩu chế biến sâu và tinh. 


Cơ cấu hàng xuất khẩu của Việt Nam sang EU: hàng chế tạo chiếm 65,5%, thực phẩm 19,7%, nguyên liệu thô 7,8%, nhiên liệu khoáng sản 2,9%. Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của Việt Nam sang thị trường này phải kể đến giày dép và các nguyên phụ liệu chiếm 38,6% kim ngạch xuất khẩu Việt Nam-EU; hàng dệt may chiếm 21,3%; cà phê, chè và gia vị chiếm 10,7%; các sản phẩm bằng da thuộc, bộ đồ yên cương chiếm 6,3%; các sản phẩm gỗ chiếm 3,7%; đồ chơi, dụng cụ giải trí và thể dục thể thao, phụ tùng và các bộ phận phụ trợ chiếm 2,1%; đồ gốm sứ chiếm 2,0%; máy móc thiết bị điện chiếm 1,1% và một số mặt hàng khác có giá trị nhỏ. Hàng xuất khẩu của Việt Nam sang EU chủ yếu là sản phẩm của các ngành công nghiệp nhẹ sử dụng nhiều lao động, hoặc là hàng có mức độ gia công chế biến thấp, nguyên nhiên liệu và nông sản.

   2.3. Tình hình xuất khẩu một số mặt hàng chủ yếu 

2.3.1. Giày dép 

Giày dép Việt Nam trước kia xuất khẩu vào EU phải chịu sự giám sát (phải xin phép trước khi nhập khẩu), nhưng sau khi ký Hiệp định Hợp tác (17/7/1995) nhóm hàng này được nhập khẩu tự do vào EU. Chính vì vậy, kim ngạch xuất khẩu tăng nhanh, năm 1995 đạt 481,3 triệu USD, năm 1996 đạt 664,6 triệu USD, năm 1997 đạt 1.032,3 triệu USD, năm 1998 đạt 1.043,1 triệu USD, đến năm 1999 lên tới 1.310,5 triệu USD. Tốc độ tăng bình quân mặt hàng này đạt gần 10%/năm. Theo số liệu của Hải quan Việt Nam, tỷ trọng xuất khẩu giày dép của Việt Nam vào EU trong tổng kim ngạch xuất khẩu giày dép và sản phẩm da của Việt Nam  xấp xỉ 50%. Kim ngạch xuất khẩu giày năm 1999 tăng hơn 30 lần so với năm 1992; giai đoạn 1993-1999, kim ngạch xuất khẩu giày dép tăng bình quân 30-40%/năm.

Việt Nam là một trong năm nước có số lượng giày dép tiêu thụ nhiều nhất ở EU do giá rẻ, chất lượng và mẫu mã chấp nhận được với loại sản phẩm chủ yếu là giày thể thao. Năm 1996, Việt Nam đứng thứ 3 (sau Trung Quốc và Indonesia) trong số các nước xuất khẩu giày dép nhiều nhất vào EU (theo EU), với số lượng 92,8 triệu đôi; năm: 1997: 120 triệu đôi; năm 1998 lên tới 156 triệu đôi. Về giày vải, nước ta đứng thứ 2 (sau Trung Quốc). Nếu căn cứ theo số liệu của Tổng Công Ty Da Giày thì năm 1998 Việt Nam đã xuất khẩu vào EU khoảng 180 triệu đôi, chiếm 21,5% tổng khối lượng giày dép nhập khẩu vào EU. Theo qui định của EU, khi sản phẩm của một nước đạt 25% tổng mức nhập khẩu hàng năm của họ thì sản phẩm đó của nước đó sẽ không được hưởng các ưu đãi về thuế nhập khẩu nữa.


Lượng giày dép xuất khẩu của Việt Nam sang EU trong hai năm 1995-1996 tăng rất nhanh, vượt cả hàng dệt may. EU đã tiến hành xem xét khả năng hạn chế nhập khẩu mặt hàng này vì nghi ngờ có một lượng lớn giày dép xuất khẩu cuả ta có xuất xứ từ nước khác, sau khi phối hợp xác minh giữa TA và EU đã phát hiện nhiều trường hợp các doanh nghiệp nước ngoài đã làm giả xuáat xứ Việt Nam để được hưởng GSP mà EU dành cho Việt Nam để xuất khẩu vào EU. Để tránh hiện tượng đó, hai bên đã chính thức ký biên bản ghi nhớ vào tháng 10/2000 về chống gian lận trong buôn bán giày dép có xuất xứ từ Việt Nam. Theo đó, Bộ Thương mại Việt Nam cấp giấy chứng nhận xuất khẩu và giấy chứng nhận xuất xứ. Các cơ quan có thẩm quyền của EU sẽ cấp tự động giấy chứng nhận nhập khẩu để thông quan hàng hoá ngay khi xuất trình bản gốc giấy chứng nhận xuất khẩu do Bộ Thương mại Việt Nam  cấp. 


Thị trường xuất khẩu giày dép lớn nhất của Việt Nam trong Liên Minh là Đức (25,3%), tiếp đến là Anh (21,0%), Pháp (14,3%), Bỉ (12,3%), Italia (8,1%), Hà Lan (7,9%), Tây Ban Nha (4,6%), Thụy Điển (2,2%), Đan Mạch (1,3%), Hy Lạp (0,8%), áo (0,8%), Phần Lan (0,8%), Ai Len (0,6%), Bồ Đào Nha (0,2%) và Lúc Xăm Bua (0,1%).


Tuy kim ngạch xuất khẩu giày dép của Việt Nam sang EU tăng nhanh, nhưng chúng ta chủ yếu xuất khẩu theo hình thức gia công (chiếm trên 70% kim ngạch) nên hiệu quả thực tế rất nhỏ (25%-30% tổng doanh thu xuất khẩu). Nguyên nhân dẫn tới tình trạng này là do: (1) Ngành giày không nhận được sự hỗ trợ của ngành da và các ngành sản xuất nguyên phụ liệu; (2) các doanh nghiệp không nắm bắt được nhu cầu mẫu mã giày dép là do khâu tiếp cận thị trường yếu không quan hệ trực tiếp được với các nhà nhập khẩu EU vì phụ thuộc vào người trung gian; (3) Thời gian qua các doanh nghiệp chủ yếu làm gia công cho nước ngoài nên không cơ sở nào quan tâm đến việc đa dạng hoá, nâng cao chất lượng và cải tiến mẫu mã sản phẩm xuất khẩu, do đó mà chất lượng sản phẩm giày dép chưa cao và mẫu mã còn đơn điệu.

2.3.2. Hàng dệt may


EU là thị trường xuất khẩu hàng dệt may theo hạn ngạch lớn nhất của Việt Nam. Từ năm 1980, chúng ta đã xuất khẩu hàng dệt may sang một số nước thành viên EU như Đức, Pháp, Anh,v.v... Xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam sang EU đặc biệt phát triển mạnh kể từ khi có Hiệp định buôn bán hàng dệt may. Sau khi Hiệp định này được ký ngày 15/12/1992 và có hiệu lực vào năm 1993, từ chỗ hầu như bị cấm vận, nhóm hàng này của Việt Nam xuất khẩu vào EU đến năm 1999 đã đạt gần 700 triệu. Hiện nay, xuất khẩu hàng dệt may sang thị trường này chiếm 34%-38% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may hàng năm của Việt Nam. 


Hiệp định buôn bán hàng dệt may từ khi được thực hiện cho đến nay đã 2 lần được gia hạn và điều chỉnh tăng hạn ngạch. Theo Hiệp định này, hàng năm Việt Nam được xuất khẩu hàng dệt may vào thị trường EU với lượng hàng 21.938 tấn - 23.000 tấn. Tháng 3/2000, Việt Nam đã đàm phán với EU thay đổi thời hạn điều chỉnh Hiệp định dệt may đến hết năm 2002 thay vì năm 2000. Đồng thời tăng hạn ngạch hàng dệt may 16 nhóm hàng của Việt Nam xuất khẩu vào EU, tăng từ 30%-116%; số nhóm hàng chịu sự quản lý bằng hạn ngạch giảm từ 106 xuống 29, tạo điều kiện cho việc gia tăng xuất khẩu vào thị trường EU.

 
Cùng với những ưu đãi ngày càng nhiều của phía EU dành cho Việt Nam trong Hiệp định buôn bán hàng dệt may sửa đổi, kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may vào EU tăng nhanh, năm 1993 đạt 259 triệu USD, năm 1995 đạt 350 triệu USD, năm 1996 đạt 420 triệu USD, năm 1997 đạt 450 triệu USD và năm 1998 lên tới 650 triệu USD (theo số liệu thống kê của Việt Nam). Thị trường EU chiếm tỷ trọng 46,7% trong tổng kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam năm 1995, năm 1998 con số này là 48,1%. Còn theo số liệu thống kê của EU, năm 1996 đạt 405,8 triệu USD, năm 1997 đạt 466,1 triệu USD, năm 1998 lên đến 578,7 triệu USD.


Tỷ trọng các thị trường xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam trong Liên Minh là Đức (46,9%), Pháp (10,8%), Hà Lan (10,3%), Anh (9,4%), Bỉ (6,1%), Tây Ban Nha (5,1%), Italia (4,4%), Đan Mạch (2,0%), Thụy Điển (1,9%), áo (1,5%), Phần Lan (0,6%), Ai Len (0,4%), Lúc Xăm Bua (0,3%), Hy Lạp (0,2%) và Bồ Đào Nha (0,1%).


Sau 5 năm thực hiện Hiệp định hàng dệt may, EU đã trở thành thị trường xuất khẩu hàng may mặc lớn nhất của Việt Nam. Mặc dù kim ngạch xuất khẩu tăng lên rất nhanh, nhưng xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam sang EU lại đang gặp rất nhiều khó khăn: (1) Thiếu bạn hàng tiêu thụ trực tiếp, không ký được hợp đồng xuất khẩu trực tiếp với các bạn hàng EU mà phải thông qua trung gian nên gần 80% hàng dệt may xuất khẩu sang EU phải gia công qua nước thứ ba, hiệu quả kinh tế thấp. Phần gia công cho các nước khác (không thuộc ASEAN) xuất sang EU thì không được hưởng ưu đãi thuế quan dành cho Việt Nam; (2) Số lượng hàng hoá EU dành cho Việt Nam còn quá thấp so với nhiều nước và khu vực: chỉ bằng 5% của Trung Quốc, 10%-20% của các nước ASEAN; (3) Số hạn ngạch bị hạn chế thành nhiều nhóm hàng so với các nước khác: Thái Lan có 20 nhóm hàng, Singapore có 8 nhóm hàng, trong khi đó Việt Nam 1993-1995 có 106 nhóm hàng, 1996-1998 có 54 nhóm, từ 1998 có 29 nhóm hàng; (4) Sản phẩm xuất khẩu chỉ tập trung vào một số sản phẩm truyền thống như: áo Jackét, áo sơ mi.


Cũng giống như mặt hàng giày dép, hàng dệt may của Việt Nam xuất khẩu vào thị trường EU chủ yếu theo hình thức gia công (chiếm tỷ trọng gần 80%) nên hiệu quả thực tế rất nhỏ. Nguyên nhân là do: (1) Ngành dệt vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu về nguyên phụ liệu của ngành may; (2) Sự dễ dãi và ít rủi ro của phương thức gia công nên ngành may tuy phát triển rất nhanh nhưng vẫn là một khu vực sản xuất thiếu tác phong công nghiệp và thiếu khả năng cạnh tranh; (3) Phương thức phân bổ hạn ngạch chưa hợp lý cũng đã kìm hãm tính năng động và sáng tạo của các doanh nghiệp may; (4) Những rào cản trong thương mại dệt may tại thị trường EU. Để đẩy mạnh xuất khẩu sang EU trong thời gian tới, ngoài nỗ lực của chính phủ tạo điều kiện cho ngành dệt may phát triển, các doanh nghiệp dệt may Việt Nam cần phải cải tiến chất lượng và đa dạng hoá sản phẩm để đáp ứng yêu cầu của thị trường và có thể cạnh tranh được với các sản phẩm của Trung Quốc và các nước ASEAN khác trên thị trường này khi EU hủy bỏ chế độ hạn ngạch,khi đó tuy không còn các hạn chế số lượng nhưng đồng thời Việt Nam cũng sẽ không được hưởng các ưu đãi về thuế quan, vì vậy đòi hỏi sản phẩm dệt may của ta phải nâng cao khả năng cạnh tranh để duy trì vị trí trên thị trường, mặt khác các doanh nghiệp phải rất chú trọng đến yếu tố chất lượng và mẫu mốt được đòi hỏi rất cao trên thị trường này.

2.3.3. Hàng nông sản 


Hàng nông sản xuất khẩu chủ yếu sang EU là cà phê, cao su, gạo, chè, gia vị và một số rau quả. Các mặt hàng cao su, cà phê, chè của ta phần nào được tập trung thành các khu sản xuất và chế biến lớn, mang tính công nghiệp. Do vậy, những mặt hàng này xuất khẩu sang EU khá ổn định và có tốc độ tăng trưởng cao. Chỉ riêng mặt hàng cà phê do giá giảm trên thị trường thế giới kể từ 1996 nên xuất khẩu cà phê của Việt Nam sang EU có biến động song không nhiều. Gạo xuất khẩu sang EU chưa lớn lắm vì mức thuế nhập khẩu đối với gạo của ta vào thị trường này rất cao (100%). Gạo Việt Nam nhập khẩu vào EU chủ yếu được tái xuất sang một nước thứ ba. Rau quả Việt Nam mới thâm nhập vào thị trường EU vài năm gần đây, nhưng kim ngạch xuất khẩu tăng tương đối nhanh. Tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu rau quả sang thị trường này chiếm khoảng 18% trong tổng kim ngạch xuất khẩu rau quả của Tổng công ty rau quả Việt Nam. Các thị trường xuất khẩu nông sản chính của ta trong khối EU là Hà Lan, Thụy Điển, Pháp, Anh và Bỉ.


Cho đến nay, một số nông sản và thực phẩm Việt Nam vẫn chưa áp dụng các yêu cầu mang tính kỹ thuật cao nên chưa thể xuất khẩu vào EU. Động vật và thực phẩm từ động vật là một thí dụ khá điển hình. Theo qui định của EU, nước xuất khẩu phải có kế hoạch và thiết bị đầy đủ để giám sát dư lượng độc tố trong nhóm hàng này, nhưng Cơ quan chức năng của ta chưa đáp ứng được yêu cầu trên. Điều này xẩy ra đối với thịt động vật. 

2.3.4. Hàng thuỷ hải sản


Theo thống kê của FAO (tổ chức lương-nông của Liên hợp quốc)cho biết, tính đến nay hàng thuỷ sản của Việt Nam đã có mặt trên 49 nước và khu vực, trong đó có 5 thị trường chính là Nhật Bản, Đông Nam á, Châu Âu, Mỹ,Trung Quốc. Đặc biệt, thuỷ sản của Việt Nam tiếp cận ngày càng sâu vào thị trường EU, kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này tăng rất nhanh trong những năm gần đây (89%/năm), năm 1996 đạt 26,9 triệu USD, năm 1997 đạt 63,0 triệu USD và năm 1998 tăng lên 92,5 triệu USD. Từ 1/1/1997 EU đưa ra quyết định cấm nhập khẩu nhuyễn thể hai mảnh vỏ (sò, hến) từ một số nước trong đó có Việt Nam. Lệnh cấm cũng có ảnh hưởng đáng kể đến xuất khẩu thuỷ sản của ta sang thị trường này giai đoạn tháng 1/1997-tháng 10/1999. Vì vậy, hàng thuỷ sản xuất khẩu chủ yếu của Việt Nam sang EU là tôm đông lạnh và cua.


Hàng thủy sản Việt Nam trước năm 1991 xuất khẩu vào nước thành viên nào phải tuân thủ quy định về vệ sinh thực phẩm riêng của nước đó và không được tự do luân chuyển giữa các nước thành viên EU. Tuy nhiên, kể từ tháng 11/1999, trong khuôn khổ thị trường EU thống nhất và theo tinh thần của Hiệp định Hợp tác, cơ quan chức năng EU đã cùng Bộ Thủy Sản kiểm tra điều kiện sản xuất và tháng 3 năm 2000 đã công nhận 29 doanh nghiệp chế biến thủy sản Việt Nam  đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng và vệ sinh, đến cuối tháng 6/2000 EU công nhận thêm 11 doanh nghiệp, đưa tổng số doanh nghiệp lên 40; và EU sẽ công nhận, bổ sung thường xuyên các doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn chất lượng và vệ sinh thuỷ sản xuất khẩu vào EU. Trong số 40 doanh nghiệp này, có 4 doanh nghiệp được xuất khẩu nhuyễn thể hai mảnh vỏ.Việc công nhận này không những đảm bảo xuất khẩu ổn định hàng thủy sản Việt Nam vào EU  mà còn nâng cao uy tín về chất lượng hàng thủy sản Việt Nam trên các thị trường khác, tăng khả năng thâm nhập thị trường của nhóm hàng này. 


Các thị trường xuất khẩu thủy sản chính của Việt Nam trong khối EU phải kể đến Bỉ (29,9%), Italia (17,2%), Hà Lan (15,9%), Đức (15,4%), Anh (9,9%), Pháp (5,1%), Tây Ban Nha (4,1%), Thụy Điển (0,8%), Đan Mạch (0,8%), Hy Lạp (0,6%), Bồ Đào Nha (0,2%) và áo (0,1%). Cho đến nay, mặt hàng này của ta vẫn chưa xâm nhập được vào thị trường Ai Len, Phần Lan và Lúc Xăm Bua.

Tuy nhu cầu nhập khẩu của EU và kim ngạch xuất khẩu thuỷ sản của Việt Nam vào EU tăng trưởng cao trong những năm vừa qua, thế nhưng hàng thuỷ sản của ta chiếm thị phần rất nhỏ trên thị trường này. Thị trường EU yêu cầu về tiêu chuẩn chất lượng và vệ sinh thực phẩm đối với mặt hàng này lại rất cao. Một số lô hàng thuỷ sản của Việt Nam xuất khẩu vào EU còn không an toàn (nhiễm khuẩn, nhiễm bẩn,v.v ...) và chất lượng chưa được ổn định. Do vậy, EU chỉ nhập khẩu những sản phẩm từ 40 xí nghiệp chế biến thuỷ sản ở Việt Nam đã được cấp chứng chỉ đủ tiêu chuẩn chất lượng và vệ sinh. Các xí nghiệp chế biến thuỷ sản khác của Việt Nam chưa tiếp cận được thị trường này. Hơn nữa, việc chủ động tìm hiểu thị trường của các doanh nghiệp nước ta còn nhiều hạn chế và chưa có chiến lược tiếp thị, quảng cáo sản phẩm trên thị trường. 


Một nhược điểm lớn của các doanh nghiệp chế biến thuỷ sản của ta đó là chưa chú trọng đến điều kiện sản xuất chế biến đảm bảo các yêu cầu vệ sinh thực phẩm, máy móc thiết bị lạc hậu, công nghệ chế biến đơn giản, chủ yếu là công nghệ đông lạnh, tỷ trọng lao động thủ công là rất lớn. Tới nay, mới chỉ có 40 nhà máy đủ điều kiện chế biến thủy sản xuất khẩu vào từng nước thuộc EU. Đây là điểm yếu trầm trọng của ngành thuỷ sản bởi trong xu thế tự do hoá thương mại, các biện pháp phi quan thuế truyền thống như hạn ngạch và giấy phép trở nên khó áp dụng hơn. Các nước phát triển đang chuyển sang sử dụng ngày càng nhiều các biện pháp kỹ thuật để bảo hộ sản xuất trong nước. Với EU vệ sinh thực phẩm, ô nhiễm môi trường và bảo vệ sinh thái là những lý do mà họ thường xuyên đưa ra để hạn chế nhập khẩu thuỷ sản vào lãnh thổ mình. Trong điều kiện đó, nếu các nhà máy của Việt Nam không cải tiến công nghệ và không áp dụng qui trình quản lý chất lượng chặt chẽ (theo tiêu chuẩn HACCP - Tiêu chuẩn của EU) thì khó có thể đẩy mạnh được kim ngạch xuất khẩu thuỷ sản vào thị trường này. Hơn nữa, gần như toàn bộ các nhà máy chế biến thuỷ sản của ta đều đang dựa vào nguồn nguyên liệu khai thác tự nhiên do nuôi trồng chưa phát triển và chưa trở thành nguồn cung cấp ổn định. 

2.3.5. Sản phẩm gỗ gia dụng 


Đây là mặt hàng có tiềm năng phát triển và hiện đang thâm nhập rất tốt vào EU - thị trường tiêu thụ đồ gỗ lớn nhất thế giới. Trình độ sản xuất đồ gỗ của Việt Nam có thể đáp ững được các yêu cầu khắt khe của khách hàng EU về chất lượng và qui cách. Kim ngạch xuất khẩu tăng trung bình hàng năm là 34,6%, năm 1996 đạt 60,5 triệu USD, năm 1997 đạt 89,7 triệu USD, và năm 1998 đạt 109,6 triệu USD.Tuy nhiên, việc mở rộng thị trường tại EU vẫn đang gặp một số khó khăn chủ yếu như sau:


     +Tiếp cận được rất ít kênh phân phối của EU. Việc này đã hạn chế nhiều khả năng đa dạng hoá sản phẩm và nâng cao giá bán của các doanh nghiệp Việt Nam.


     + Các Tổ chức Môi trường ở EU (tại Anh và Hà Lan) lên tiếng tẩy chay đồ gỗ của Việt Nam vì cho rằng Việt Nam không những đang tàn phá rừng của mình mà còn tàn phá rừng của các nước láng giềng.


Các thị trường xuất khẩu đồ gỗ của Việt Nam trong Liên Minh là: Pháp (29,1%), Anh (24,8%), Italia (12,6%), Hà Lan (9,0%), Bỉ (7,2%), Đức (6,8%), Đan Mạch (3,5%), Tây Ban Nha (2,8%), Thụy Điển (2,3%), Phần Lan (0,6%), Ai Len (0,6%), áo (0,4%), Hy Lạp (0,1%) và Bồ Đào Nha (0,1%). 


Để sản phẩm gỗ có chỗ đứng vững chắc trên thị trường EU thì các doanh nghiệp Việt Nam phải tìm hiểu kỹ đặc điểm của kênh phân phối EU và chú trọng tới cải tiến sản xuất, nâng cao chất lượng và đa dạng hoá sản phẩm, đồng thời cần lưu ý tới các tiêu chuẩn về môi trường.

2.3.6. Sản phẩm thủ công mỹ nghệ 


Các sản phẩm thủ công mỹ nghệ chủ yếu của ta xuất sang EU là sản phẩm gỗ mỹ nghệ, đồ gốm sứ và các sản phẩm mây tre đan. Kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này tăng lên khá nhanh (21,28%/năm), nhưng vẫn chưa thâm nhập được nhiều, chỉ chiếm tỷ trọng 2,8% trong tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường này, mặc dù khả năng sản xuất của ta và cơ hội mở rộng thị trường này là rất lớn. Nguyên nhân là do sản phẩm thủ công mỹ nghệ của ta còn đơn điệu, chất lượng kém và không đồng đều, vẫn chưa đáp ứng được thị hiếu về tính độc đáo trong kiểu dáng và mẫu mã. Hàng thủ công mỹ nghệ là sản phẩm trang trí nên ngoài những đòi hỏi về tính tiện dụng, thị trường EU còn có yêu cầu rất cao về tính độc đáo trong kiểu dáng và mẫu mã. Sản xuất phân tán cũng đã góp phần làm cho khâu hoàn thiện sản phẩm không đồng đều, lô tốt lô xấu lẫn lộn. Do vậy hàng thủ công mỹ nghệ của ta trên thị trường này cũng bị suy giảm, cần có những giải pháp thích hợp để phát triển sản xuất, đa dạng hoá sản phẩm, nâng cao chất lượng và cải tiến mẫu mã thì EU thực sự là thị trường tiềm năng cho loại mặt hàng xuất khẩu này. 

Thị trường xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ lớn nhất của Việt Nam trong khối EU là Đức (26,4%), tiếp đến là Pháp (14,7%), Hà Lan (11,6%), Anh (11,0%), Bỉ (10,7%), Italia (7,4%), Tây Ban Nha (6,3%), Thụy Điển (5,0%), Đan Mạch (4,1%), Phần Lan (0,8%), áo (0,8%), Hy Lạp (0,5%) và Bồ Đào Nha (0,4%). Riêng thị trường Lúc Xăm Bua, đồ gỗ Việt Nam vẫn chưa xâm  nhập vào được.

2.4. Tác động của nhập khẩu, đầu tư trực tiếp và ODA của EU tới xuất khẩu hàng hoá của Việt Nam sang thị trường EU

2.4.1. Nhập khẩu của Việt Nam từ EU

Thời gian qua, hoạt động nhập khẩu của Việt Nam từ thị trường EU hạn chế hơn so với hoạt động xuất khẩu sang thị trường này. Kim ngạch nhập khẩu tăng giảm thất thường và từ năm 1997 có xu hướng giảm rõ rệt. Cụ thể, năm 1997 kim ngạch nhập khẩu đạt 1.321,4 triệu USD, năm 1998 là 1.307,6 triệu USD, đến năm 1999 giảm xuống còn 1.052,8 triệu USD. Thời kỳ 1990-1994, cán cân thương mại luôn nghiêng về EU, nhưng năm 1995 và đặc biệt từ năm 1997 đến nay thì tình hình ngược lại (xem bảng 6). Nhập khẩu của Việt Nam từ EU chiếm tỷ trọng 44,13% trong kim ngạch xuất nhập khẩu hai chiều. Kim ngạch nhập khẩu Việt Nam-EU chỉ chiếm khoảng 10% tổng kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam và 0,07% tổng kim ngạch xuất khẩu của EU.

Hàng nhập khẩu của Việt Nam từ thị trường EU phần lớn là máy móc thiết bị, nguyên phụ liệu thiết yếu và hóa dược phẩm. Trong những năm gần đây, tỷ trọng hàng tiêu dùng có chiều hướng tăng (tuy còn nhỏ), chủ yếu là hóa mỹ phẩm và các loại rượu bia. Việt Nam ít nhập khẩu sản phẩm trung gian từ EU. Tuy EU là một trong ba trung tâm công nghệ nguồn của thế giới và có thế mạnh về công nghệ thông tin, chế biến nông sản và thực phẩm, cơ khí chế tạo,v.v... nhưng chúng ta vẫn chưa nhập khẩu được nhiều dây chuyền công nghệ hiện đại từ thị trường này mà mới chủ yếu nhập các máy móc, thiết bị lẻ.Thủy sản và nông sản là những mặt hàng Việt Nam rất có triển vọng đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trường EU, nhưng hiện nay chúng ta chủ yếu xuất khẩu nguyên liệu thô, giá rẻ và hiệu quả kinh tế thu được rất thấp. Công nghệ chế biến của EU sẽ là biện pháp hữu hiệu nhất giúp chúng ta thay đổi cơ cấu sản phẩm xuất khẩu, nâng cao chất lượng và hiệu quả xuất khẩu nhóm hàng này trong những năm tới. Tính đến nay, công nghệ chế biến của EU được nhập khẩu vào Việt Nam theo con đường mua hàng trực tiếp của các doanh nghiệp trong nước và theo vốn đầu tư nước ngoài còn rất hạn chế.

Tỷ trọng các thị trường nhập khẩu của Việt Nam trong Liên Minh: Pháp, chiếm tỷ trọng 39,83% tổng kim ngạch nhập khẩu Việt Nam-EU; tiếp đến là Đức (25,12%); Italia (7,52%); Anh (6,61%); Thụy Điển (4,89%); Bỉ (4,63%); Hà Lan (4,45%); Phần Lan (1,71%); áo (1,66%); Đan Mạch (1,54%); Tây Ban Nha (1,45%); Ai Len (0,27%); Bồ đào Nha (014%); Hy Lạp (0,11%) và Lúc Xăm Bua (0,07%).


Nguyên nhân chính dẫn tới thực trạng nhập khẩu của Việt Nam từ thị trường EU như hiện nay là do:


- Thiết bị máy móc, công nghệ cao của các nước EU có trình độ tiên tiến hiện đại, chất lượng cao, song giá lại quá cao so với khả năng thanh toán của các đối tác Việt Nam.


- Trong quá trình hội nhập, xuất phát từ nhu cầu bảo hộ một số doanh nghiệp non trẻ, và dự trữ ngoại tệ có hạn nên một số quy định của Việt Nam về nhập khẩu đối với một số nhóm hàng trong đó có những nhóm EU có khả năng xuất khẩu nhiều chưa thật phù hợp với nguyên tắc, thông lệ buôn bán quốc tế, tạm thời hạn chế xuất khẩu của EU vào Việt Nam.


- Nhập khẩu máy móc thiết bị và nguyên phụ liệu phục vụ cho sản xuất của các doanh nghiệp EU tại Việt Nam (xí nghiệp liên doanh và 100% vốn) chiếm một phần đánh kể trong tổng kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ thị trường EU. Vài năm gần đây đầu tư của EU vào Việt Nam có phần giảm sút nên ảnh hưởng trực tiếp tới nhập khẩu của Việt Nam từ thị trường này.


Chính vì qui mô nhập khẩu còn quá nhỏ bé và cơ cấu hàng chưa thật phù hợp nên hoạt động nhập khẩu của Việt Nam từ EU chưa đóng được vai trò tích cực là đòn bẩy đối với hoạt động xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường này. Nhập khẩu chưa thật gắn liền với xuất khẩu, nhập khẩu chưa tạo được tiền đề để thay đổi cơ cấu hàng xuất khẩu và nâng cao hiệu quả xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường EU.

2.4.2. Đầu tư trực tiếp của các doanh nghiệp EU vào Việt Nam


Từ năm 1998 đến nay, các nước EU đã có 322 dự án được cấp phép, vốn đăng ký đạt 5,38 tỷ USD. Trừ các dự án đã hết hạn, giải thể hoặc chuyển nhượng vốn, EU hiện có 241 dự án với tổng vốn đăng ký 4,38 tỷ USD, chiếm 10% vốn dự án và 12,2% vốn đăng ký của các dự án đang hoạt động ở Việt Nam. Mười trong số 15 nước thành viên EU đã có dự án đầu tư vào Việt Nam. Năm nước EU chủ yếu chiếm 95% vốn đầu tư của EU vào Việt Nam là Pháp (104 dự án, vốn đăng ký 1.789 triệu USD); tiếp theo là Anh (29 dự án, vốn 1.047 triệu USD; Hà Lan (36 dự án, vốn 578 triệu USD); Thụy Điển (8 dự án, vốn 371 triệu USD) và Đức (29 dự án, vốn 355 triệu USD). Hiện EU đứng thứ ba trong số các nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam.


Đầu tư nước ngoài từ EU đã có mặt trên khắp các lĩnh vực của nền kinh tế và đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế Việt Nam. Các nhà đầu tư EU rất quan tâm các lĩnh vực cơ sở hạ tầng, như bưu chính viễn thông, điện, nước, dịch vụ tài chính, ngân hàng,v.v... chiếm 1,3 tỷ USD, trên 30% tổng vốn đầu tư của EU vào Việt Nam. Tính chung đã có 99 dự án của EU đầu tư vào lĩnh vực dịch vụ, với tổng vốn đăng ký đạt 2.287 triệu USD, chiếm 52,3% tổng vốn đăng ký. Lĩnh vực thứ hai mà các nhà đầu tư EU quan tâm là nông nghiệp và chế biến thực phẩm, trong đó có 27 dự án vào nông lâm ngư nghiệp (với 346 triệu USD, chiếm 7,9% tổng vốn đầu tư) và 15 dự án công nghiệp thực phẩm (với 303 triệu USD, chiếm 6,9% tổng vốn đầu tư). Đây là điểm đáng chú ý của đầu tư EU ở Việt Nam trong tình hình đầu tư nước ngoài vào nông nghiệp Việt Nam còn rất hạn chế, chỉ chiếm tỷ trọng trên 3% tổng nguồn vốn đầu tư. Các doanh nghiệp EU còn có 128 dự án đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp, dầu khí, xây dựng, với tổng vốn đăng ký 1,74 tỷ USD, chiếm gần 40% tổng vốn đầu tư nước ngoài của EU tại Việt Nam.


Do tiềm lực về tài chính, công nghệ nên các dự án của EU triển khai tương đối tốt, hoạt động có hiệu quả. Đến nay vốn thực hiện của các dự án EU đạt trên 1,9 tỷ USD, chiếm gần 44% vốn đăng ký và gần 13% tổng vốn thực hiện của khu vực đầu tư nước ngoài. Các dự án EU đã đạt mức doanh thu 2,3 tỷ USD và thu hút 2,3 vạn lao động Việt Nam làm việc trong các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, góp phần bổ sung nguồn vốn và công nghệ cho đầu tư phát triển, tạo thêm năng lực sản xuất mới, sản phẩm mới cho nền kinh tế, tạo thêm việc làm và bước đầu có đóng góp vào nguồn thu ngân sách.


Tuy nhiên, cũng cần nhìn nhận một thực tế là đầu tư của các nước thành viên EU vào Việt Nam chưa tương xứng với tiềm năng và thế mạnh  của các nước công nghiệp phát triển hàng đầu này. Hiện nay, vốn đầu tư của EU vào Việt Nam mới chiếm khoảng 13% tổng vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam và chiếm phần không đáng kể trong nguồn vốn đầu tư ra nước ngoài của EU, trong khi hàng năm người ta ước tính trên 1/3 đầu tư nước ngoài của toàn thế giới là xuất phát từ các nước EU. Vốn đầu tư của EU trong lĩnh vực công nghiệp chiếm tỷ lệ chưa cao, mới có rất ít dự án đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp cơ khí chế tạo, nhất là cơ khí nông nghiệp, xây dựng mà Việt Nam đang có nhu cầu lớn và EU có rất nhiều thế mạnh. Phần lớn các dự án của EU tập trung vào cung cấp dịch vụ tại chỗ, hướng vào thị trường nội địa nên đóng góp của các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài EU vào xuất khẩu của Việt Nam chiếm tỷ lệ còn thấp. Hơn nữa, các công ty con của EU có mặt tại Châu á đóng một vai trò quan trọng trong đầu tư của EU tại Việt Nam và chiếm một tỷ lệ vốn đáng kể. Vốn thiết bị của các công ty con này đa phần là thiết bị Châu á. Chính vì vậy, công nghệ nguồn của EU đi theo các dự án đầu tư của các doanh nghiệp EU vào Việt Nam còn hạn chế. Thêm vào đó, EU rất có thế mạnh trong ngành công nghiệp chế biến nông sản và thực phẩm, thế nhưng cho đến nay vốn đầu tư của EU vào lĩnh vực này của Việt Nam còn rất thấp mà đây lại là lĩnh vực Việt Nam rất cần vốn đầu tư. Các nhà đầu tư EU chỉ tập trung chủ yếu vao các ngành như bia, nước giải khat, mỹ phẩm…Sau khủng hoảng tài chính-tiền tệ Châu á, lượng đầu tư cũng có xu hướng suy giảm. Chính vì đầu tư của EU vào Việt Nam có những hạn chế như vậy, nên chưa hỗ trợ nhiều cho xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường này.

2.4.3. Viện trợ phát triển chính thức của EU dành cho Việt Nam

Tổng vốn ODA của các nước thành viên Liên Minh Châu Âu và của Uỷ Ban Châu Âu dành cho Việt Nam đã lên tới hơn 2,1 tỷ Euro (tương đương hơn 2 tỷ USD, trong đó riêng năm 1999 là 900 triệu USD). Với những nguồn vốn cam kết này, Liên Minh Châu Âu trở thành nhà tài trợ vốn lớn thứ ba (sau Nhật Bản và Ngân hàng Thế giới), và là đối tác chính của Việt Nam.


Trong thời kỳ 1991-1995, vốn ODA của EU dành cho Việt Nam tập trung vào 7 lĩnh vực chủ yếu: (1) Phát triển nông thôn và viện trợ nhân đạo; (2) Môi trường và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên; (3) Hợp tác kinh tế; (4) Hỗ trợ các tổ chức phi Chính phủ; (5) Hỗ trợ các đối tác đầu tư của Cộng đồng Châu Âu; (6) Hợp tác khoa học và công nghệ; và (7) Viện trợ lương thực. Nhiều chương trình và dự án trong các lĩnh vực nói trên đã được thực hiện trong thời gian qua, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế, xã hội của Việt Nam.9


Trong thời kỳ 1996-2000, Viện trợ phát triển của EU dành cho Việt Nam đã tăng từ 32 triệu ECU/năm trong các năm 1994-1995 lên 52 triệu ECU/năm trong thời kỳ 1996-2000. Sự hỗ trợ của EU đã được tập trung cho các lĩnh vực phát triển ưu tiên của Việt Nam, đó là: (1) Phát triển nông nghiệp và nông thôn, góp phần xoá đói, giảm nghèo; (2) Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực và cải thiện dịch vụ y tế; (3) Hỗ trợ cải cách kinh tế và hành chính, hội nhập kinh tế Quốc tế và khu vực; (4) Hỗ trợ bảo vệ môi trường và nguồn tài nguyên thiên nhiên.


Theo phương hướng ưu tiên nói trên, trong thời gian qua EU hỗ trợ thực hiện các dự án trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn. Nội dung chủ yếu của các dự án bao gồm tăng cường các dịch vụ khuyến nông, khuyến lâm; Phát triển thủy lợi và nâng cao trình độ canh tác; Trồng rừng và phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn như giao thông nông thôn, cung cấp nước sạch,vv... .


EU hỗ trợ trong việc cải thiện công tác quản lý giáo dục và đào tạo, phát triển y tế, đặc biệt ở vùng nông thôn. Các dự án phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực du lịch, hàng không dân dụng và đào tạo phiên dịch tiếng Anh đang được chuẩn bị để thực hiện. 

Thông qua quỹ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEDF), EU đã hỗ trợ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam phát triển sản xuất (ưu tiên các doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực: trồng trọt và chăn nuôi, chế biến thực phẩm, chế biến lâm sản, sản xuất hàng hóa tiêu dùng và hàng thủ công, sản xuất đồ điện tử và cơ khí). Quỹ đã góp phần đáng kể trong phát triển năng lực sản xuất và đẩy mạnh xuất khẩu của các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam.


Sở hữu trí tuệ là lĩnh vực rất mới đối với Việt Nam. Trong lĩnh vực này EU hỗ trợ Việt Nam xây dựng một khuôn khổ pháp lý về sở hữu trí tuệ hài hòa với tập quán Quốc tế, tăng cường năng lực quản lý và giám sát lĩnh vực quan trọng này.


Nhìn vào sự phân chia nguồn viện trợ là thấy được tính đa dạng và phong phú của các dự án. Bốn lĩnh vực quan trọng nhất là nông nghiệp, phát triển xã hội, y tế và giao thông thu hút hơn 50% vốn cam kết của EU, tức hơn 1 tỷ Euro tại thời điểm năm 1999. Các lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp chiếm 17% tổng số vốn cam kết (353 triệu Euro) đáp ứng mong muốn của Việt Nam là đưa lĩnh vực phát triển này trở thành một trong những lĩnh vực được ưu tiên hỗ trợ. 


Qua đó, chúng ta nhận thấy rằng viện trợ phát triển chính thức của EU dành cho Việt Nam đã bước đầu hỗ trợ cho xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường EU, có dự án hỗ trợ  trực tiếp, có dự án hỗ trợ gián tiếp. 

2.5. Đánh giá tổng quát thực trạng xuất khẩu hàng hoá của Việt Nam sang EU giai đoạn từ năm 1990 đến nay


Nhìn vào thực trạng hoạt động xuất khẩu hàng hoá của Việt Nam vào thị trường EU từ năm 1990 đến nay, ta nhận thấy có một số ưu điểm và nhược điểm sau đây:

2.5.1. Ưu điểm


* Kim ngạch xuất khẩu Việt Nam-EU tăng với tốc độ bình quân khá cao 37,2%/năm thời kỳ 1990-1999, với kết quả này chứng tỏ EU là đối tác hỗ trợ rất lớn cho những nỗ lực của Việt Nam trong việc cải thiện thâm hụt cán cân thương mại. Xuất khẩu của Việt Nam sang EU chiếm tỷ trọng trung bình là 17,7% trong tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam giai đoạn 1995-1999. EU là thị trường xuất khẩu lớn thứ 3 của Việt Nam sau ASEAN (22,4%) và Nhật Bản (19,5%). Nhưng chỉ tính riêng 3 năm (1997-1999), tỷ trọng của thị trường EU trong tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam là 20,9%, sau ASEAN (23,6%) và trên Nhật Bản (16,5%). Điều này cho thấy thị trường EU ngày càng đóng vai trò quan trọng trong hoạt động xuất khẩu của Việt Nam. Từ năm 1997 đến nay, trong quan hệ thương mại với EU, Việt Nam luôn có xuất siêu.


* Việt Nam đã phát huy được lợi thế so sánh của mình trong việc tập trung xuất khẩu một số mặt hàng có thế mạnh vào thị trường các nước EU. Việt Nam đã và đang đặt trọng tâm tiêu thụ hàng công nghiệp và nông sản nhiệt đới chế biến, hàng may mặc, hàng thủ công mỹ nghệ, hàng điện tử,v.v... vào thị trường rộng lớn này. Đồng thời, Việt Nam đã từng bước đầu tư nhằm tăng nhanh chất lượng sản phẩm để tạo ra những sản phẩm hàng hoá có khả năng cạnh tranh trên thị trường EU.


* Việc khai thông thị trường EU đã đòi hỏi chúng ta phải phát triển cơ sở vật chất và năng lực của một số ngành trong nông nghiệp, trong các lĩnh vực như: chế biến điều, rau quả, cao su, cà phê, thực phẩm,v.v... Riêng với ngành thủy sản đã làm chuyển biến đáng kể năng lực khai thác, nuôi trồng và năng lực hậu cần, dịch vụ, làm chuyển đổi nhanh chóng cơ cấu kinh tế vùng biển. Đồng thời, sự phát triển về xuất khẩu đối với một số mặt hàng nông nghiệp như cà phê, điều, chè; hàng công nghệ phẩm như may mặc, giày dép đã tạo cho sự chuyển đổi nhanh chóng về chất lượng sản phẩm, mẫu mã và sự đổi mới không ngừng về sản phẩm làm ra. Vai trò của ngành dệt may, giày dép, thủy hải sản đã góp phần không nhỏ trong việc giải quyết công ăn việc làm cho người lao động. Và cũng nhờ đẩy mạnh xuất khẩu hàng công nghiệp mà tiến trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngày càng nhanh, đặc biệt là sự thay đổi lớn trong cơ cấu công nghiệp - nông nghiệp - dịch vụ.

2.5.2.  Nhược điểm


* Hàng của ta xuất sang EU chất lượng chưa đạt sự đồng đều và còn nghèo về chủng loại, thường tập trung cao độ vào một số ít mặt hàng, 3 trong số đó (giầy dép, dệt may, cà phê) chiếm 3/4 kim ngạch xuất khẩu Việt Nam-EU. Sự tập trung cao độ này dễ dẫn đến nguy cơ rủi ro lớn cho xuất khẩu hàng hoá của Việt Nam do những thay đổi không dự tính được như chính sách thương mại của EU đột ngột thay đổi gây bất lợi cho xuất khẩu của Việt Nam vào thị trường này và cũng có thể có sự thay đổi thái độ của người tiêu dùng EU như tẩy hàng hoá hay phản ứng của các nhà sản xuất trong khối đối với việc hàng hoá nước ngoài thâm nhập thị trường này. Mặt khác, chất lượng hàng Việt Nam không ổn định nên chưa đáp ứng được nhu cầu khắt khe của thị trường EU. Nguyên nhân dẫn tới tình trạng này là do công nghệ chế biến lạc hậu, nguồn nguyên liệu không bảo đảm và các doanh nghiệp Việt Nam hoạt động trong điều kiện thiếu thông tin thị trường và giá cả, cũng như thông tin về thị hiếu và mặt hàng được ưa chuộng tại các thời điểm trong năm. Trong khi đó, hầu hết các công ty nhập khẩu lớn của những thị trường như EU, Nhật Bản,v.v... đều có văn phòng đại diện tại Việt Nam nên họ nắm bắt rất kịp thời tình hình nguyên liệu của ta và đòi giảm giá khi chúng ta bước vào vụ thu hoạch.


* Kinh nghiệm trong kinh doanh quốc tế của các doanh nghiệp Việt Nam còn nhiều hạn chế, không biết nắm bắt cơ hội, kém hiểu biết luật lệ của thị trường EU, thiếu thông tin, chưa biết tiếp cận thị trường, làm ăn tùy tiện, manh mún, việc chấp hành chưa đúng và đầy đủ các điều khoản trong hợp đồng vẫn còn xảy ra. Điều này hoàn toàn chưa phù hợp với truyền thống và tập quán kinh doanh của Châu Âu.


* Môi trường kinh doanh tại Việt Nam (cơ sở hạ tầng, cơ chế,chính sách, luật pháp, thủ tục xuất nhập khẩu …) vẫn chưa thực sự thu hút và hấp dẫn mạnh mẽ các doanh nghiệp EU vào đầu tư và kinh doanh tại Việt Nam.  Một số hạn chế trong việc nhập khẩu của EU vào Việt Nam cũng có tác động tiêu cực lại: EU chưa dành nhiều ưu đãi cho hàng xuất khẩu của ta và chúng ta vẫn chưa nhập khẩu được công nghệ nguồn từ EU để tạo tiền đề thay đổi cơ cấu và nâng cao chất lượng hàng xuất khẩu sang thị trường này. 


Qua thực trạng hoạt động xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường EU, ta thấy cần lưu ý một số điểm sau:


* Quy mô xuất khẩu của Việt Nam sang EU còn quá nhỏ bé so với tiềm năng kinh tế của Việt Nam và nhu cầu nhập khẩu của EU: Tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu Việt Nam-EU trong tổng kim ngạch nhập khẩu của EU là không đáng kể, chừng 0,12% và kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang EU cũng chỉ chiếm 15,1% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam. Nguyên nhân của tình trạng này là do cho đến nay vẫn tồn tại những trở ngại nhất định trong việc mở rộng qui mô xuất khẩu này, chẳng hạn chưa có Hiệp định Thương mại Việt Nam-EU... Với con số tỷ trọng nêu trên cho thấy hoạt động xuất khẩu hàng hoá của Việt Nam sang thị trường EU phụ thuộc khá lớn vào EU. Với tình hình này nếu như không có quan hệ hợp tác thiện chí và tương trợ lẫn nhau thì bất kỳ một sự thay đổi nào trong chính sách ngoại thương của EU hoặc thị trường EU, như: Sự trừng phạt buôn bán, các lệnh cấm nhập khẩu một số mặt hàng từ Việt Nam vì lý do nào đó, áp đặt hạn ngạch hoặc loại bỏ mặt hàng nào đó ra khỏi danh sách được hưởng GSP, áp dụng thuế chống bán phá giá đối với hàng xuất khẩu Việt Nam,v.v... đều gây tác hại đối với nền kinh tế Việt Nam.


* Cơ cấu hàng xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường EU còn chưa hợp lý:  Việt Nam xuất sang EU nông sản, thuỷ hải sản chủ yếu ở dạng nguyên liệu thô hoặc mới qua sơ chế và một số hàng công nghiệp nhẹ, hàng gia công. Tuy kim trong quan hệ thương mại với EU, xuất khẩu của Việt Nam luôn suất siêu, nhưng chúng ta cũng phải tính đến khối lượng hàng hoá xuất khẩu là rất lớn mà hiệu quả kinh tế thu được lại rất hạn chế, bên cạnh đó, trong đàm phán phía EU lại thường đưa ra hiện tượng xuất siêu này để đòi hỏi mở cửa hơn nữa cho hàng hoá của họ vào thị trường Việt Nam. Do vậy trong tương lai, chúng ta cần phải thay đổi cơ cấu hàng xuất khẩu, gia tăng xuất khẩu những mặt hàng tinh chế, hàm lượng giá trị gia tăng cao sang thị trường này.


* Hình thức xuất khẩu hàng hoá của Việt Nam sang EU còn giản đơn: Chúng ta xuất khẩu hàng hoá sang EU chủ yếu dưới hình thức xuất khẩu trực tiếp và qua trung gian chứ chưa gắn liền với các hình thức hợp tác kinh tế khác, đặc biệt là với đầu tư, liên doanh, liên kết và hỗ trợ phát triển chính thức (ODA). Chính vì vậy mà các doanh nghiệp Việt Nam chưa có chỗ đứng vững chắc trên thị trường này. Mặt khác, do vị trí địa lý và thói quen buôn bán, Việt Nam chủ yếu tập trung vào thị trường Châu á, chiếm 60% - 70% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu. Trong đó, 40% - 50% khối lượng hàng hoá xuất nhập khẩu của Việt Nam với Châu á là đi Châu Âu hoặc có xuất xứ từ Châu Âu. Việc buôn bán qua trung gian đã gây thiệt hại không nhỏ cho các doanh nghiệp Việt Nam cũng như doanh nghiệp EU. Xuất khẩu qua trung gian đã làm cho nhiều mặt hàng của ta chất lượng không thua kém so với các sản phẩm cùng loại của Trung Quốc và các nước ASEAN đôi khi giá còn rẻ hơn mà vẫn không thể thâm nhập được vào thị trường EU. Nguyên nhân là do hoạt động xúc tiến thương mại, tiếp thị của nhiều doanh nghiệp Việt Nam còn yếu kém, thiếu chiến lược, phần nhiều tập trung vào các mục tiêu và lợi ích trước mắt. Dẫn đến tình trạng có một số doanh nghiệp EU chán nản, nghi ngại trong việc xây dựng và phát triển quan hệ bạn hàng với Việt Nam.


Tóm lại, khả năng mở rộng và phát triển xuất khẩu của Việt Nam sang EU là rất lớn, vấn đề đặt ra là Việt Nam phải nhanh chóng giải quyết những tồn tại và khắc phục các mặt hạn chế để thúc đẩy hoạt động xuất khẩu hàng hoá của Việt Nam sang EU phát triển tương xứng với tiềm năng kinh tế của ta và đáp ứng nhu cầu nhập khẩu của thị trường EU.

II. Triển vọng hàng hoá của Việt Nam thâm nhập vào thị trường EU 

1. Những nhân tố tác động tới khả năng xuất khẩu hàng hoá của Việt Nam vào thị trường EU

  1.1. Những nhân tố chung

1.1.1. Xu thế tự do hoá thương mại, khu vực hoá và toàn cầu hoá kinh tế

 Trong xu thế tự do hoá thương mại, khi tham gia vào khu vực hoá và toàn cầu hoá kinh tế, các nước thành viên phải mở cửa thị trường, giảm dần hàng rào thuế quan và xoá bỏ hàng rào phi quan thuế để cho hàng hoá được tự do lưu chuyển giữa các nước, thúc đẩy mậu dịch quốc tế phát triển mạnh.

Xu thế tự do hoá thương mại, khu vực hoá và toàn cầu hoá kinh tế với các mặt tích cực và tiêu cực sẽ tiếp tục diễn biến thông qua sự hợp tác-cạnh tranh phức tạp  giữa các đối tác. Cục diện này tạo thuận lợi cho ta mở rộng thị trường xuất khẩu sang EU nơi thuế suất thấp và đỡ bị các hàng rào phi quan thuế ngăn cản, đồng thời hàng xuất khẩu của ta sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng gay gắt trên thị trường EU, trước mắt là việc Trung Quốc vốn có sức mạnh cạnh tranh cao vừa mới ký Hiệp định thương mại với EU và triển vọng sẽ gia nhập tổ chức thương mại thế giới vào năm 2001, từ đó Trung Quốc sẽ tận dụng được những ưu đãi của cơ chế toàn cầu hoá đem lại.


Vì vậy có thể nói rằng xu thế tự do hoá thương mại, khu vực hoá và toàn cầu hoá kinh tế là nhân tố quan trọng thúc đẩy hoạt động xuất khẩu hàng hoá của Việt Nam nói chung và thúc đẩy xuất khẩu hàng hoá của Việt Nam sang thị trường EU nói riêng. Nhưng đồng thời nó cũng đem lại thách thức rất lớn cho xuất khẩu Việt Nam.

1.1.2. Sự phát triển của Diễn đàn Hợp tác ¸ - Âu (ASEM)


Diễn đàn Hợp tác á-Âu là cơ chế đối thoại và hợp tác cấp cao giữa Châu Âu và Châu á, với sự tham dự của những người đứng đầu các Nhà nước và Chính phủ của 10 nước Châu á là: Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Philippines, Bruney, Malaysia, Indonesia, Singapore, Việt Nam và 15 nước thành viên EU. Diễn đàn Hợp tác á-Âu lần thứ nhất (ASEAM I) được tổ chức tại Bangkok vào ngày 1-2/3/1996. Diễn đàn Hợp tác á-Âu lần thứ hai (ASEAM II) được tổ chức tại London vào ngày 3-4/4/1998. Và Diễn đàn Hợp tác á-Âu lần thứ ba (ASEAM III) được tổ chức tại Seoul vào ngày 20-21/10/2000. 

ASEM gắn kết, phát triển mối quan hệ giữa Châu Âu và Châu á. Đó  là cơ hội để hai bên củng cố, tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế-tài chính, chính trị, văn hoá-xã hội và những vấn đề toàn cầu khác. 


Trong Hội nghị ASEM II và ASEM III, các nước EU đã đưa ra cam kết về thương mại và đầu tư nhằm hỗ trợ các nước Đông Nam á, trong đó có Việt Nam. Về thương mại, các nước EU cam kết nâng mức hạn ngạch cho hàng xuất khẩu của các nước ASEAN vào EU và giảm các loại hàng chịu giới hạn về hạn ngạch. Về đầu tư, các nước EU cam kết sẽ có chính sách cụ thể khuyến khích các doanh nghiệp EU đẩy mạnh đầu tư trực tiếp và tăng cường viện trợ ODA cho các nước ASEAN. ASEM ra đời đánh dấu mốc lịch sử quan trọng trong tiến trình hợp tác á-Âu. Nó đồng thời cũng là một cơ hội to lớn cho hàng hoá của Việt Nam thâm nhập vào thị trường EU.

1.1.3. Phát triển quan hệ hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và EU


Năm 1995, Uỷ Ban Châu Âu đã ký một Hiệp định Hợp tác với Việt Nam nhằm mục tiêu hỗ trợ Việt Nam trong quá trình chuyển dịch sang nền kinh tế thị trường thông qua việc hình thành một “đối thoại có tổ chức” giữa hai bên. Các mục tiêu chính là: (1) Đảm bảo phát triển và tăng trưởng thương mại và đầu tư; (2) Hỗ trợ cho phát triển bền vững đặc biệt đối với những tầng lớp dân cư nghèo nhất; (3) Tăng cường hợp tác kinh tế; (4) Hỗ trợ  cho bảo vệ môi trường và quản lý bền vững những tài nguyên thiên nhiên. Sau 5 năm thực hiện Hiệp định Hợp tác Việt Nam-EU (1997-2000) đạt được kết quả sau: EU đã trở thành một trong những đối tác kinh tế quan trọng của Việt Nam, là bạn hàng thương mại lớn thứ hai (11% kim ngạch ngoại thương của Việt Nam), là nhà đầu tư lớn thứ ba (4,38 tỷ USD vốn đăng ký), và cũng là nhà tài trợ ODA cho Việt Nam lớn thứ ba (hơn 2 tỷ USD). EU tài trợ cho tất cả các lĩnh vực quan trọng trong đời sống xã hội của Việt Nam.
Việt Nam đang trong quá trình hội nhập quốc tế và đã đạt được những kết quả nhất định, từng bước khẳng định vị thế của mình trên trường quốc tế. Việc phát triển quan hệ hợp tác giữa Việt Nam -EU sẽ tạo ra những lợi ích kinh tế mà hai bên có thể thu được: với một nền sản xuất ở trình độ cao EU rất cần những  thị trường giàu tiềm năng như Việt Nam, ngược lại, Việt Nam đang tiếp tục quá trình chuyển dịch sang nền kinh tế thị trường và thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nên rất cần sự hợp tác và hỗ trợ của EU. Với thế mạnh về vốn và công nghệ, EU có thể giúp Việt Nam khai thác có hiệu quả lợi thế về tài nguyên và lao động. Nhu cầu của Việt Nam và EU bổ sung cho nhau tốt: những mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam lại là những mặt hàng mà EU có nhu cầu nhập khẩu lớn (da giày, dệt may, thuỷ hải sản…), ngược lại chúng ta đã và đang cần nhập khẩu máy móc thiết bị tiên tiến, công nghệ cao, nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu,v.v... phục vụ cho quá trình CNH-HĐH mà EU có thể đáp ứng được. Việt Nam đã và đang nỗ lực chủ động hội nhập vào kinh tế khu vực và trên thế giới Việt Nam đã gia nhập ASEAN, APEC, hiện đang trong tiến trình xin gia nhập WTO. Hàng rào quan thuế và phi quan thuế đã được lên kế hoạch dỡ bỏ trong vài năm tới. Đây chính là cơ sở bền vững cho quá trình đẩy mạnh hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và EU.

 1.2. Những nhân tố phát sinh từ phía Liên Minh Châu Âu

1.2.1. EU đang tiến tới Liên Minh Kinh Tế

Thị trường EU đã được chính thức hình thành vào ngày 1/1/1993, với việc xóa bỏ biên giới lãnh thổ quốc gia và biên giới hải quan giữa các nước thành viên để cho hàng hóa, sức lao động, dịch vụ và vốn được tự do lưu thông trên toàn lãnh thổ Liên Minh. Việc hình thành thị trường EU thống nhất thực sự là một tiềm năng rất lớn cho hàng xuất khẩu của Việt Nam, là cơ hội tốt để mở rộng xuất khẩu sang các nước mà Việt Nam còn ít giao lưu trong thương mại như Luxambua, Ailen, Hy Lạp, áo…vì một khi sản phẩm Việt Nam được các nước khác trong khối biết đến thì cũng dễ được những nước còn lại biết đến và chấp nhận mà không tốn thêm chi phí tiếp thị, quảng cáo. Tuy vậy khó khăn ở đây là sự ra đời của thị trường chung Châu Âu đem lại thuận lợi cho tất cả các nước khác chứ không riêng gì cho Việt Nam do vậy đây vừa là cơ hội vừa là thách thức đối với hàng xuất khẩu của Việt Nam.

Kể từ khi chính thức ra đời cho đến nay đồng Euro đã đi được nửa chặng đầu của giai đoạn quá độ, nhưng vẫn chưa thực hiện được vai trò là đồng tiền chung cho cả khối và là đồng tiền quốc tế. Đây là một thời kỳ đầy biến động của đồng Euro, lòng tin đối với đồng tiền này đã giảm sút nhiều, thậm chí còn có nhiều mối nghi ngờ về khả năng tồn tại của nó. Bắt đầu lưu hành ngày 4/1/1999, tỷ giá 1 Euro đổi khoảng 1,178 USD, nhưng đến ngày 30/10/2000, đồng Euro đã bị mất giá 30%. Nguyên nhân dẫn tới tình trạng này là do: mặc dù đồng Euro đã được ra đời, nhưng nhiều lúc quyền lợi của từng nước thành viên vẫn còn được đặt cao hơn cả khối và đôi lúc còn đối nghịch nhau. Sự suy yếu của đồng Euro đã ngày càng làm mất niềm tin của các nhà kinh doanh, đầu tư và người tiêu dùng, gây ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế EU và kinh tế thế giới. Thực tế nhiều người dân EU vẫn ngần ngại sử dụng đồng Euro; thanh toán thương mại, đầu tư giữa EU và các nước ngoài khối vẫn chủ yếu sử dụng USD. Đứng trước thực trạng này, EU đang nỗ lực vực dậy đồng Euro và hoàn thiện quy chế hoạt động của EMU để EMU hoạt động hiệu quả hơn. Đến tháng 11-12/2000, đồng Euro đang dần lấy lại sức mạnh của mình.

Đồng tiền chung EURO ra đời tạo điều kiện thuận lợi trong tính toán chi phí-lợi nhuận, rủi ro, thanh toán hợp đồng,... nay đối với một đồng tiền duy nhất có thể chào hàng đến tất cả các nước trong khu vực.

1.2.2. Chiến lược mở rộng EU


 Cách đây khoảng hai năm, Châu Âu đang trong quá trình hợp nhất hoá, vấn đề mở rộng Liên Minh Châu Âu về phía Trung và Đông Nam Âu  dường như là một đòi hỏi tất yếu về kinh tế và chính trị. Liên Minh Châu Âu muốn tăng cường uy thế và ảnh hưởng trên thế giới. Bên cạnh động cơ chính trị, Liên Minh Châu Âu cũng tìm thấy những lợi ích kinh tế to lớn và lâu dài trong tiến trình liên kết với các nước Trung và Đông Nam Âu. Lợi ích thương mại tự do được chuyển qua biên giới không chỉ đem lại lợi ích một cực, mà còn mang lại lợi ích cho cực bên kia. Các nước Đông và Trung Nam Âu là những thị trường rộng lớn, mới trỗi dậy và đầy tiềm năng. Những thị trường này tạo điều kiện cho các nước EU xuất khẩu các mặt hàng có hàm lượng công nghệ cao, xuất khẩu tư bản và nhập khẩu lao động giá rẻ,v.v... Thêm vào đó, những thị trường Trung và Đông Nam Âu lại ở ngay kề cận các nước EU, đó là những điều kiện địa lý vô cùng thuận lợi cho quá trình liên kết.


Triển vọng EU sẽ kết nạp 13 nước Trung và Đông Nam Âu trong thời gian tới. Năm 1998 EU đã bắt đầu đàm phán để kết nạp đợt đầu là sáu nước (Ba Lan, Hungari, Séc, Slovakia, Estonia và Síp). 

Việc mở rộng EU sang phía Trung và Đông Nam Âu không cản trở việc đẩy mạnh xuất khẩu của Việt Nam sang Liên Minh vì những nước này là thị trường xuất khẩu truyền thống của Việt Nam trong nhiều năm trước đây. Khi những nước này vào EU thì kinh tế của họ sẽ phát triển nhanh tạo nhu cầu thị trường cho các mặt hàng xuất khẩu của ta vì họ chưa có mặt hàng cạnh tranh với ta.

1.2.3. Chương trình mở rộng hàng hoá của EU


EU đang thực hiện chương trình mở rộng hàng hoá, nội dung của chương trình là đẩy mạnh tự do hoá thương mại thông qua việc giảm dần thuế quan đánh vào hàng hoá xuất nhập khẩu, xoá bỏ chế độ hạn ngạch vào cuối năm 2004 và tiến tới bãi bỏ GSP mà EU dànhcho các nước đang phát triển. EU đang tiến dần từng bước tới đích cuối cùng là thuế xuất nhập khẩu bằng 0, chấm dứt thực hiện GSP và hạn ngạch.


Với chương trình mở rộng hàng hoá của EU, hàng xuất khẩu Việt Nam vào thị trường này sẽ dần dần không được hưởng ưu đãi về thuế quan nữa. Có thể từ 2005 hàng xuất khẩu của ta vào EU vẫn được hưởng GSP, nhưng mức ưu đãi sẽ thấp hơn nhiều so với hiện nay, cũng có thể sẽ không được hưởng GSP nữa. Do vậy, nếu các doanh nghiệp Việt Nam không có chính sách cụ thể để cải tiến, đa dạng hoá, nâng cao chất lượng hàng xuất khẩu và có chiến lược thâm nhập thị trường EU một cách thấu đáo ngay từ bây giờ thì đến những năm tới EU đẩy mạnh tiến trình thực hiện “Chương trình mở rộng hàng hoá của mình”, hàng xuất khẩu Việt Nam khó có thể đứng vững và có cơ hội xâm nhập sâu hơn vào thị trường này vì lúc đó cạnh tranh sẽ diễn ra rất khốc liệt. Do vậy, có thể nói rằng khả năng xuất khẩu hàng hoá của Việt Nam vào thị trường EU giai đoạn 2000-2010 phụ thuộc phần nhiều vào chính sách ngoại thương, sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá của Việt Nam và các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hàng xuất khẩu của ta. 

1.3. Những nhân tố phát sinh từ phía Việt Nam
1.3.1. Quá trình đổi mới nền kinh tế Việt Nam theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập


Đất nước ta đang trong thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH, trong xu thế toàn cầu hoá, tự do hoá.  Quá trình này diễn ra ở nhiều lĩnh vực và dưới nhiều hình thức - Quốc tế hoá về thương mại, về vốn, về sản xuất, và về hình thức dưới dạng tham gia các tổ chức kinh tế quốc tế. Để hội nhập có hiệu quả, bên cạnh việc nhà nước hỗ trợ bằng các chính sách, tạo ra môi trường vĩ mô nhất định tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, thì cuối cùng sự thành bại lại là từ chính mỗi doanh nghiệp. Đối với doanh nghiệp phải có chiến lược kinh doanh rõ ràng, chuyển dần từ việc tập trung và những lợi thế so sánh dựa vào tài nguyên và chi phí lao động thấp sang lợi thế cạnh tranh về chất lượng sản phẩm, công nghệ cao, quy trình sản xuất độc đáo. Đặc biệt, các doanh nghiệp cần nhận rõ khả năng cạnh tranh của các nước trong khu vực đã được nâng lên khá nhiều sau cuộc khủng hoảng. Các doanh nghiệp cần có chiến lược hình thành những lợi thế cạnh tranh dài hạn hơn.


Về thương mại, bước vào thế kỷ XXI thương mại Việt Nam phải hoà nhập được với thương mại thế giới theo những xu thế sau: (1) Nâng cao tỷ trọng các mặt hàng hay dịch vụ mang tính trí tuệ làm thay đổi cơ cấu thương mại; (2) Từng bước nâng cao tỷ trọng các sản phẩm công nghệ cao trong thương mại giữa Việt Nam và quốc tế; (3) Tham gia đầy đủ các tổ chức thương mại khu vực, củng cố vị trí của mình, tiến tới thủ tiêu các loại hàng rào thuế quan và phi quan thuế; (4) Phát triển dịch vụ trong thương mại Quốc tế để dịch vụ này phát triển với tốc độ cao hơn so với thương mại hàng hoá.


Việt Nam đã chủ trương thực hiện quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế hướng về xuất khẩu mà nòng cốt là phát triển hoạt động kinh tế đối ngoại, từng bước mở rộng thị trường, tăng cường hội nhập kinh tế khu vực và thế giới. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế "Hướng về xuất khẩu" có liên quan mật thiết và gắn bó hữu cơ với quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế của đất nước. Hiện nay, chúng ta đang thực hiện sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, mở cửa nền kinh tế hội nhập với khu vực và thế giới. Do vậy, sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế "Hướng về xuất khẩu" ở Việt Nam là sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế "theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá hướng về xuất khẩu có sự lựa chọn: công nghiệp hoá, hiện đại hoá theo hướng mở cửa và hội nhập với kinh tế thế giới".


Chuyển dịch cơ cấu kinh tế “hướng về xuất khẩu” đưa ra định hướng chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu như sau: Việt Nam phấn đấu trong những năm tới chủ yếu xuất khẩu thành phẩm qua chế biến, giảm bớt xuất khẩu nguyên nhiên liệu thô và các sản phẩm sơ chế. Theo đó, đặc biệt khuyến khích xuất khẩu thành phẩm sử dụng 100% nguyên liệu nội địa và khai thác tối đa các nguồn lực sẵn có trong nước. Hạn chế xuất khẩu nguyên liệu thô, chưa tinh chế dưới dạng xuất khẩu tài nguyên. Tận dụng lợi thế so sánh về sức lao động và tài nguyên thiên nhiên.


Với quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế hướng về xuất khẩu, hàng xuất khẩu của Việt Nam sẽ được cải thiện về chất lượng và mẫu mã. Các doanh nghiệp Việt Nam có thể cung cấp ra thị trường thế giới một khối lượng lớn hàng hoá và tương đối ổn định. Các xí nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu của Việt Nam sẽ phải cải tiến sản xuất, đầu tư các dây chuyền công nghệ hiện đại để nâng cao chất lượng và đa dạng hoá sản phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu, thị hiếu rất đa dạng và phong phú của thị trường thế giới. Như vậy, quá trình này sẽ giúp cho hàng Việt Nam khắc phục được những nhược điểm về chất lượng, mẫu mã, kiểu dáng  và đáp ứng được nhu cầu thị hiếu khắt khe của thị trường EU.


Quá trình đổi mới của nền kinh tế Việt Nam theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập như đã nêu trên sẽ là tiền đề làm tăng khả năng xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam vào thị trường EU.

1.3.2. Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế


Hiện nay, Việt Nam đã tham gia vào các Diễn đàn Quốc tế như: Hiệp hội các quốc gia Đông Nam á (ASEAN), Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu á-Thái Bình Dương (APEC), Diễn đàn Hợp tác á-Âu (ASEM), và đang đàm phán gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).


Tiến trình hội nhập quốc tế của Việt Nam sẽ làm tăng sự cạnh tranh, cọ sát giữa các doanh nghiệp Việt Nam với các doanh nghiệp ASEAN, APEC, ASEM, từ đó tạo cơ hội để các doanh nghiệp nước ta vươn lên và tăng cường năng lực cạnh tranh quốc tế. Đồng thời, những lợi thế hiện có của Việt Nam do quá trình hội nhập quốc tế mạng lại sẽ thúc đẩy các doanh nghiệp của ta và các doanh nghiệp nước ngoài gia tăng mạnh đầu tư vào lĩnh vực sản xuất hàng xuất khẩu tại Việt Nam. Điều này đồng nghĩa với năng lực sản xuất hàng xuất khẩu của Việt Nam sẽ tăng mạnh và khả năng xuất khẩu là khá lớn.

1.3.3. Hiệp định Thương mại Việt-Mỹ


Việt Nam đã ký Hiệp định thương mại song phương với Mỹ vào ngày 14/7/2000 và có giá trị hiệu lực sau khi được Quốc hội hai nước phê chuẩn. Hiệp định thương mại Việt-Mỹ gồm 4 vấn đề chủ yếu: thương mại hàng hoá, thương mại dịch vụ, sở hữu trí tuệ và quan hệ đầu tư. Hiệp định này mở ra một chương mới trong quan hệ thương mại song phương và từ nay hàng xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ sẽ được hưởng chế độ ưu đãi tối huệ quốc. Hơn nữa, Hiệp định này tạo điều kiện thuận lợi cho Việt Nam sớm gia nhập WTO.


Mỹ là thị trường rộng lớn, có nhu cầu rất đa dạng và phong phú về hàng hóa. Thị trường Mỹ có nhu cầu nhập khẩu rất nhiều hàng dệt may, giày dép, thủy hải sản, đồ gỗ,vv... là những mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam. Hịện nay, thị trường xuất khẩu chính của Việt Nam là ASEAN, EU và Nhật Bản.


Theo Hiệp định Thương mại Việt-Mỹ, thuế suất đánh vào hàng hóa của Việt Nam nhập khẩu vào thị trường Mỹ sẽ giảm rất đáng kể, từ mức 40% hiện nay xuống còn 3%. Hiệp định nếu được quốc hội hai nước thông qua, xuất khẩu của Việt Nam vào Mỹ sẽ tăng nhiều lần so với hiện nay. Bên cạnh đó, hiệp định này cũng tạo cơ hội cho việc thu hút đầu tư nước ngoài, vì các nhà đầu tư nước ngoài, mà trước hết là các nhà đầu tư trong khu vực, họ nhìn nhận Việt Nam khi đó sẽ là cầu nối để từ đó hàng hoá của họ có thể đi vào thị trường Mỹ và các thị trường khác thuận lợi.


Như vậy, khi Hiệp định này được thông qua, nhiều doanh nghiệp Việt Nam sẽ chĩa mũi nhọn sang thị trường Mỹ. Việc tập trung lực đẩy mạnh xuất khẩu sang EU bị phân tán, lực bị chia sẻ nên có ảnh hưởng ít nhiều đến xuất khẩu sang EU.

  2. Đánh giá triển vọng phát triển xuất khẩu hàng hoá của Việt  Nam vào thị trường EU.


Đến cuối năm 2004, EU sẽ chấm dứt thực hiện giai đoạn 2 của chương trình ưu đãi thuế quan phổ cập (GSP) và xoá bỏ hạn ngạch đối với hàng dệt may của các nước là thành viên WTO, còn đối với những nước không phải là thành viên WTO như Việt Nam thì chưa có chính sách cụ thể. Cho đến nay, EU đang tiến dần từng bước giảm thuế quan và giảm ưu đãi GSP. Tới một thời điểm nhất định, hàng xuất khẩu của các nước đang phát triển khi xâm nhập vào thị trường EU sẽ không được hưởng GSP nữa và phải cạnh tranh bình đẳng với hàng của các nước phát triển, chịu cùng một mức thuế như hàng của những nước này và không được hưởng các ưu đãi khác. Như vậy, giai đoạn tới sẽ rất khó khăn và nhiều thách thức đối với hàng xuất khẩu của ta khi xâm nhập và tồn tại trên thị trường EU. Đây thực sự là một giai đoạn thử thách đối với các doanh nghiệp và hàng xuất khẩu Việt Nam, nếu vượt qua được giai đoạn này thì triển vọng phát triển sẽ rất khả quan.


2000 - 2004, hàng xuất khẩu của Việt Nam vào thị trường EU được hưởng chế độ ưu đãi thuế quan (GSP) của EU và chỉ riêng hàng dệt may bị quản lý bằng hạn ngạch. Hiện nay, một số mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam vào EU như giày dép, dệt may và thủy hải sản đang có ưu thế hơn so với các mặt hàng cùng loại của các nước ASEAN khác có trình độ phát triển kinh tế cao hơn Việt Nam như Thái Lan, Indonesia,v.v... vì những mặt hàng của họ đã bị loại khỏi danh sách được hưởng GSP. Thế nhưng nguy cơ đe doạ đối với hàng xuất khẩu Việt Nam trên thị trường EU lúc này là cực kỳ lớn bởi sức ép cạnh tranh từ phiá Trung Quốc và sự quay trở lại của các nước ASEAN sau thời kỳ khủng hoảng. Tuy có lợi thế về thuế quan để đẩy mạnh xuất khẩu vào EU, nhưng chúng ta lại đang ở vào tình trạng không mấy thuận lợi trong cạnh tranh.


Sau năm 2004, theo chương trình mở rộng hàng hoá của EU chế độ hạn ngạch sẽ bị bãi bỏ, thuế quan đánh vào hàng hoá xuất nhập khẩu sẽ giảm mạnh và tiến tới xoá bỏ GSP, khi đó hàng hoá của Việt Nam thâm nhập vào thị trường EU sẽ gặp khó khăn hơn rất nhiều. Nếu như các doanh nghiệp Việt Nam không nâng cao năng lực cạnh tranh thì thất bại trong việc xuất khẩu vầo thị trường này là điều không tránh khỏi. Có thể trong giai đoạn này khi Việt Nam gia nhập WTO thì hàng hoá xuất khẩu của TA sẽ có được một số thuận lợi hơn khi thâm nhập vào EU.


EU là thị trường lớn, sức tiêu thụ ổn định, lại hứa hẹn có những khởi sắc về kinh tế trong tương lai (nếu Liên Minh Tiền Tệ thành công) nên việc đẩy mạnh xuất khẩu vào EU đang là một trong những trọng điểm của chính sách thị trường xuất khẩu của Việt Nam. Bên cạnh những nỗ lực của Chính phủ, các ngành chủ đạo như da giày, dệt may và thủy sản đang có những chương trình cụ thể để phát triển sản xuất và tăng cường xuất khẩu sang EU. Còn các doanh nghiệp là nhân tố có ý nghĩa quyết định cho sự thành công  của xuất khẩu cũng đang nỗ lực vươn lên để thâm nhập và đứng vững trên thị trường EU (cải tiến sản xuất: đẩy mạnh việc áp dụng tiêu chuẩn HACCP, ISO 9000, ISO 14000 để nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng các tiêu chuẩn về vệ sinh thực phẩm và môi trường; phát huy tính năng động;v.v...). Giai đoạn tới tuy không mấy thuận lợi, nhưng với những cố gắng của Chính phủ và các doanh nghiệp, xuất khẩu của Việt Nam sang EU sẽ vẫn trên đà phát triển, quy mô buôn bán không ngừng gia tăng cơ cấu hàng xuất khẩu Việt Nam-EU sẽ chuyển biến theo hướng tích cực: tăng nhanh tỷ trọng hàng chế biến lên (có nhiều mặt hàng xuất khẩu chế biến sâu và tinh) và giảm mạnh hàng nguyên liệu thô xuống. Trong nhóm hàng công nghệ phẩm, sẽ giảm mạnh tỷ lệ hàng gia công và tăng tỷ lệ xuất khẩu trực tiếp (mua nguyên liệu của nước ngoài về sản xuất và xuất khẩu), và tăng tỷ lệ sản phẩm sản xuất bằng nguyên liệu nội địa. 


* Đối với nhóm hàng xuất khẩu truyền thống: giày dép, dệt may và nông sản, kim ngạch xuất khẩu sẽ tăng trưởng chậm lại. Riêng thủy hải sản sẽ có tốc độ tăng trưởng kim ngạch cao hơn so với thời kỳ 1995-1999 vì mặt hàng này đang có cơ hội thuận lợi để xâm nhập và chiếm lĩnh thị trường EU (Tháng 6/2000 EU đã công nhận 40 doanh nghiệp chế biến thủy hải sản của ta đạt tiêu chuẩn chất lượng và vệ sinh. Trong nhóm hàng nông sản xuất khẩu sang EU, hạt điều sẽ có tốc độ tăng trưởng cao vì vùng nguyên liệu đang được phát triển mạnh; còn chè, cà phê và một số mặt hàng khác sẽ tăng trưởng chậm hơn so với những năm trước. Hai mặt hàng giày dép và dệt may sẽ có tỷ lệ xuất khẩu trực tiếp tăng lên và tỷ lệ nội địa hoá của sản phẩm tăng nhanh.   


* Đối với nhóm hàng xuất khẩu đang được người tiêu dùng EU ưa chuộng, như: hàng thủ công mỹ nghệ, đồ gỗ gia dụng, sản phẩm nhựa gia dụng, thực phẩm chế biến, và hàng điện tử-tin học sẽ có tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu cao hơn nhiều so với những năm vừa qua vì nhu cầu của thị trường EU đối với nhóm hàng này là rất lớn. Đặc biệt là mặt hàng điện tử, thực phẩm chế biến và đồ gỗ gia dụng, kim ngạch xuất khẩu sẽ tăng trưởng mạnh. Còn đối với một số mặt hàng mới phát triển (những mặt hàng chế biến sâu và tinh) thì kim ngạch xuất khẩu sẽ tăng rất nhanh. Sắp tới Việt Nam còn có khả năng xuất khẩu phần mềm tin học vào EU. Đây có thể sẽ là một trong những mặt hàng mới phát triển trong thời kỳ này. Hiện nay, Đức, Pháp, Bỉ, Hà Lan và một số nước khác trong EU đang báo động thiếu kỹ sư tin học và các sản phẩm tin học, bắt đầu khuyến khích nhập khẩu lao động và sản phẩm tin học từ nước ngoài.


Với cơ cấu kinh tế bổ sung cho nhau, môi trường quốc tế thuận lợi, xu thế tự do hoá thương mại, khu vực hoá và toàn cầu hoá kinh tế và nỗ lực của Việt Nam, hoạt động xuất khẩu hàng hoá của ta vào thị trường EU sẽ có bước chuyển biến vượt bậc và phát triển mạnh mẽ hơn trong những năm đầu thế kỷ mới. Quy mô xuất khẩu của Việt Nam vào thị trường này sẽ được mở rộng tương xứng với tiềm lực kinh tế của Việt Nam và nhu cầu nhập khẩu của EU.

3.Khả năng cạnh tranh của hàng hoá Việt Nam trước các đối thủ tiềm tàng


Trong xu hướng tự do hoá toàn cầu thì không chỉ mỗi nước có khả năng sản xuất được hàng hoá mà có thể xuất khẩu hàng hoá đó được trên thị trường quốc tế, mà phải phụ thuộc vào nhu cầu của thị trường thế giới và để đáp ứng được nhu cầu đối với mặt hàng này thì không chỉ có hàng hoá của một nước mà rất nhiều nước cũng có khả năng sản xuất ra nó và mong muốn đáp ứng nhu cầu, mỗi nhà sản xuất đều cố gắng hoàn thiện tối đa sản phẩm của mình để chào mời. Chính vì vậy, trong xu thế tự do hoá thương mại thì mỗi nhà sản xuất, mỗi quốc gia phải cạnh tranh với các nhà sản xuất, quốc gia khác để tiêu thụ được sản phẩm của mình. Hội nhập KTQT, hàng hoá của Việt Nam cũng sẽ phải cạnh tranh gay gắt với hàng hoá của nhiều quốc gia. Điều này các doanh nghiệp XK Việt Nam phải lường trước được để xác định mức độ cạnh tranh để tận dụng, phát huy hết ưu thế của mình giành thắng lợi trước các đối thủ cạnh tranh. Hiện nay có thể nói hai nền kinh tế có tính cạnh tranh nhất đối với hàng hoá của Việt Nam trên trường quốc tế đó chính là ASEAN và Trung Quốc.

3.1. Đối với các nước ASEAN


Có nhiều đánh giá rằng hợp tác ASEAN mang tính cạnh tranh nhiều hơn là bổ trợ nguồn lực giữa các nước thành viên để cùng phát triển. Xuất phhát từ thực tế là Việt Nam có trình độ phát triển kinh tế thấp hơn các thành viên chủ chốt của ASEAN (như Singapore, Thái Lan, Malaysia, Indonesia và Philipnes) nên sức cạnh tranh của hầu hết các sản phẩm xuất khẩu của ta đều thấp hơn so với các nước này. Cơ cấu sản xuất hàng hoá xuất khẩu và lợi thế cạnh tranh của ta với các nước này có nhiều nét tương đồng, trong khi đó họ đã có trình độ công nghiệp hoá cao hơn Việt Nam; quy mô xuất khẩu của họ cũng lớn hơn ta rất nhiều. Cụ thể là nếu xét cơ cấu sản xuất và xuất khẩu của Việt Nam với các nước này thì có rất nhiều mặt hàng cùng sản xuất có thể cạnh tranh nhau trên thị trường ngoài ASEAN như các loại nông sản, phân bón, ô tô, xe đạp, máy móc thiết bị gia dụng, các sản phẩm cơ khí thông dụng (ti vi, hàng điện tử, đồ chơi trẻ em, mỹ phẩm, xi măng,…)…Điều này tất yếu dẫn đến những khó khăn thách thức lớn đối với hàng xuất khẩu của ta ra thị trường ngoài ASEAN khi mà giá thành và chất lượng những mặt hàng này của họ cạnh tranh hơn rất nhiều. Đặc biệt đáng lo ngại là các ngành có hàm lượng vốn và kỹ thuật cao, bởi vì chênh lệch trình độ hiện tại là rất rõ rệt. Các thị trường xuất khẩu chính của các nước ASEAN cũng là thị trường đích của Việt Nam, như thị trường EU, vì vậy việc cạnh tranh với những hàng hoá của ASEAN tại thị trường này trong tương lai là một thách thức không nhỏ đối với ta.  EU là một trong những thị trường nhập khẩu lớn nhất của các nước ASEAN chủ chốt. Họ nhập khẩu các sản phẩm dầu, cao su, dệt may và các sản phẩm có hàm lượng lao động cao khác từ ASEAN. Trong đó Thái Lan và Indonesia có tỷ lệ xuất khẩu hàng có hàm lượng lao động cao như dệt may và da giầy rất cao. Mặt khác thị trường EU cũng lại nhập khẩu những mặt hàng có giá trị gia tăng cao từ các nước ASEAN. Trong thập kỷ gần đây, các nước ASEAN đã chuyển từ việc xuất khẩu nguyên liệu thô và sản phẩm có hàm lượng lao động cao sang xuất những mặt hàng chế tạo có hàm lượng vốn cao và giá trị gia tăng lớn như linh kiện điện tử, phần mềm vi tính…trong khi đó các sản phẩm chế biến xuất khẩu của Việt Nam mới chỉ tập trung trong lĩnh vực sử dụng nhiều lao động để gia công, lắp ráp như dệt may, da giày, điện tử, tin học, ô tô, xe máy…Chính vì vậy, cạnh tranh xuất khẩu của hàng hoá Việt Nam với các nước ASEAN khác là một khó khăn to lớn, mà ngay từ bây giờ chúng ta phải tìm ra những giải pháp hợp lý nhằm tăng khả năng cạnh tranh của hàng hoá Việt Nam trước các đối thủ cùng khu vực này. Giải pháp của các doanh nghiệp xuất khẩu ở đây có thể là tìm ra cơ cấu hàng xuất khẩu hợp lý, có lợi thế so sánh hơn, tăng cường cải tiến nâng cao trình độ sản xuất, hạ giá thành, liên tục cải tiến, sáng tạo ra những mẫu mã cho sản phẩm hấp dẫn người tiêu dùng, luôn coi chất lượng là yếu tố quan trọng hàng đầu đối với hàng hoá xuất khẩu… 

3.2.Đối với Trung Quốc-ảnh hưởng của việc Trung Quốc gia nhập WTO với việc xuất khẩu của hàng hoá Việt Nam 


Những năm gần đây hàng Trung Quốc và Việt Nam xuất khẩu vào thị trường EU đều được hưởng GSP và riêng hàng dệt may bị quản lý bằng hạn ngạch, nhưng hạn ngạch dành cho Trung Quốc lớn gấp nhiều lần so với Việt Nam. Kể từ 9/5/2000, EU ký Hiệp định Thương mại song phương với Trung Quốc, hàng Trung Quốc vào thị trường này được hưởng nhiều ưu đãi hơn là do EU giảm thuế từ 8%-10% cho khoảng 100 mặt hàng xuất khẩu của Trung Quốc. Tại thời điểm này, hàng Trung Quốc không những được hưởng ưu đãi hơn hàng của ta về thuế mà khả năng cạnh tranh mạnh hơn (hàng đa dạng và phong phú về chủng loại, chất lượng tốt, giá lại rẻ, nguồn cung cấp lớn và rất ổn định, đáp ứng tốt nhu cầu của thị trường EU). Do vậy, hàng của họ đã chiếm thị phần lớn trên thị trường này và là đối thủ cạnh tranh “đáng gờm nhất” của hàng Việt Nam. Nếu trở thành thành viên chính thức của WTO, hàng Trung Quốc vào EU sẽ được hưởng ưu đãi nhiều hơn so với hàng Việt Nam vì rất nhiều mặt hàng không thuộc danh mục được hưởng GSP mà mức thuế do EU ấn định tuỳ thuộc vào thoả thuận song phương và đa phương trong khuôn khổ WTO, hay nói cách khác hạn chế của EU đối với hàng Trung Quốc sẽ giảm đi rất nhiều.


Vấn đề lớn đặt ra là sức ép cạnh tranh của hàng hóa Trung Quốc vốn đã có ưu thế hơn hẳn Việt Nam tại các thị trường Mỹ, EU, Nhật Bản, Canada,v.v... Những mặt hàng xuất khẩu truyền thống của Việt Nam cũng là hàng xuất khẩu truyền thống của Trung Quốc (dệt may, giày dép, thủy sản,v.v...). Những mặt hàng này của Trung Quốc đã vào các thị trường trên từ rất lâu so với ta, giá lại hạ, khi Trung Quốc vào WTO một số hàng rào thuế quan, phi thuế quan có thể được dỡ bỏ, do vậy giá lại càng hạ, làm cho thị trường hàng của ta có thể dần bị thu hẹp. Khi Trung Quốc ổn định thị trường xuất khẩu càng kích thích sản xuất với số lượng lớn, giá càng hạ nên có thể đe doạ cả những thị trường khác của ta như SNG, Đông Âu,v.v..


Chính vì vậy, các doanh nghiệp Việt Nam cần phải hiểu biết về các đối thủ cạnh tranh này, vừa học hỏi kinh nghiệm xâm nhập thị trường của họ đồng htời rút ra những bài học cho chính mình trong quá trình hội nhập.

Chương iv

Một số giải pháp chủ yếu để hàng hoá 

của Việt Nam  thâm nhập vào thị trường EU 

I. Định hướng xuất khẩu của Việt Nam vào thị trường EU 


Trước yêu cầu phát triển của nền kinh tế, trong thời gian tới công tác xuất nhập khẩu đóng một vai trò rất quan trọng. Chính vì vậy, định hướng cho hoạt động xuất khẩu là điều rất cần thiết, nó đảm bảo cho hoạt động này có hiệu quả hơn trong bối cảnh mới-trong quá trình hội nhập quốc tế có những xung lực cạnh tranh gay gắt, đặc biệt đối với thị trường EU còn nhiều mới mẻ đối với các doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam. Có định hướng đúng sẽ giúp cho các doanh nghiệp đề ra được sách lược cũng như chiến lược đúng đắn nhất, phù hợp nhất tạo tiền đề cho việc thâm nhập hàng hoá của mình vào thị trường này.  

1. Định hướng phát triển mặt hàng xuất khẩu vào thị trường EU 


Đối với cơ cấu hàng xuất khẩu của một quốc gia, việc duy trì những mặt hàng xuất khẩu chủ lực là cần thiết. Song với một nền kinh tế đang phát triển, cơ cấu hàng xuất khẩu luôn phải được quan tâm đúng mức. Việc mở rộng cơ cấu hàng xuất khẩu rất quan trọng vì nó đánh dấu sự phát triển của một nền kinh tế. Đặc biệt đối với Việt Nam, bấy lâu nay cơ cấu xuất khẩu chủ yếu là hàng nông sản và một số hàng công nghiệp nhẹ. Đến năm 2020 Việt Nam sẽ là một nước công nghiệp, hàng xuất khẩu không thể chủ yếu là hàng nông sản, khoáng sản, sản phẩm thô sơ chế mà phải xuất khẩu hàng công nghiệp với hàm lượng kỹ thuật cao, các sản phẩm tinh chế có hàm lượng giá trị gia tăng cao.


Ngay hàng tiêu dùng, do kinh tế phát triển, nhu cầu con người luôn thay đổi, hàng hoá phải luôn cải tiến. Phải chú ý đến chu kỳ sống của sản phẩm để kịp thời cải tiến, thay đổi thích ứng với nhu cầu của người tiêu dùng. Việt Nam phải duy trì và phát triển hàng dệt may, giày dép, thuỷ sản, thủ công, mỹ nghệ; nhưng phải chú trọng đẩy mạnh hợp tác phát triển ngành điện tử, chế biến thực phẩm, phần mềm, công nghệ sinh học v.v... Đó chính là hướng và phải là kết quả của quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.


Để mở rộng và nâng cao hiệu quả xuất khẩu của Việt Nam sang EU, chúng ta phải mở rộng và củng cố thị phần của các mặt hàng hiện có, và mở rộng danh mục mặt hàng.

1.1. Đối với các mặt hàng đang xuất khẩu sang EU

1.1.1. Mặt hàng xuất khẩu chủ lực  

   
Đối với mặt hàng xuất khẩu chủ lực: Về phía Nhà nước cần có những chính sách và biện pháp thích hợp làm động lực phát triển sản xuất và đẩy mạnh xuất khẩu. Về phía doanh nghiệp phải hiểu rõ nhu cầu thị hiếu luôn luôn biến đổi trên thị trường để cải thiện chất lượng hàng hoá, mẫu mã và bao gói cho phù hợp. Các doanh nghiệp phải chú trọng nâng cao chất lượng và hạ giá thành sản phẩm, đáp ứng tốt nhất các qui chế nhập khẩu của EU để tăng khả năng cạnh tranh của hàng hoá nhằm mục đích giữ vững và mở rộng thị phần, vì đây là các mặt hàng xuất khẩu quan trọng của Việt Nam (chiếm 75% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang EU hàng năm). Với sự nỗ lực của cả Nhà nước và doanh nghiệp thì các mặt hàng xuất khẩu chủ lực mới có thể đứng vững và phát triển được trên thị trường Liên Minh Châu Âu - một thị trường rộng lớn nhưng cũng khắt khe nhất trên thế giới.


- Giày dép và sản phẩm da: 80% kim ngạch xuất khẩu sản phẩm da giày của Việt Nam sang EU là làm gia công cho nước ngoài nên hiệu quả kinh tế rất thấp. Thị trường EU hiện được coi là tiềm năng nhất đối với các doanh nghiệp sản xuất và gia công giày dép của Việt Nam. Để tăng nhanh kim ngạch xuất khẩu và mở rộng thị phần của mặt hàng này trên thị trường EU, chúng ta cần phải thực hiện một số biện pháp sau: (1) Từng bước chuyển dần sang phương thức bán trực tiếp để thu được hiệu quả cao hơn và ổn định hơn; (2) Chú trọng đầu tư phát triển sản xuất các loại nguyên phụ liệu cho ngành da giày để vừa nâng cao hiệu quả xuất khẩu sang EU, vừa đảm bảo chủ động trong sản xuất, chào hàng và thiết kế mẫu mã; (3) Cần có ưu đãi cho đầu tư mở rộng và tạo cơ chế thông thoáng trong việc cho vay đầu tư, nhất là đầu tư để chuyển đổi cơ cấu sản phẩm trong ngành da giày. Để khuyến khích phát triển sản xuất nguyên phụ liệu, Nhà nước cần phải có cơ chế quản lý phù hợp đối với nguyên phụ liệu: giảm dần khuyến khích đối với nguyên phụ liệu ngoại, khuyến khích sử dụng nguyên phụ liệu sẵn có trong nước. Bên cạnh tăng nhanh tỷ lệ nội địa hoá, tiến dần tới xuất khẩu sản phẩm 100% nguyên liệu sản xuất trong nước, chúng ta cần phải thay đổi cơ cấu sản phẩm theo hướng đẩy mạnh xuất những mặt hàng mà tỷ trọng của ta trên thị trường EU còn thấp và phối hợp chặt chẽ với EU để kiểm soát lượng giày dép mang xuất xứ Việt Nam xuất khẩu vào EU. Muốn tăng nhanh kim ngạch và nâng cao hiệu quả xuất khẩu sản phẩm da giày sang thị trường EU, sản phẩm của Việt Nam phải có chất lượng tốt, giá cạnh tranh, kiểu dáng phong phú và phù hợp với sở thích luôn thay đổi của thị trường này.


Hiện nay, nhiều nhà sản xuất trong nước liên doanh với nước ngoài để sản xuất trong lĩnh vực này đã tạo được uy tín và có khả năng cạnh tranh vơí các sản phẩm cùng loại của Trung Quốc, Thái Lan sản xuất trên thị trường quốc tế. Nếu các doanh nghiệp sản xuất và gia công giày dép của Việt Nam biết mở rộng đầu tư và đầu tư tập trung vào mặt hàng có chất lượng cao sẽ giành được những hợp đồng có giá trị.


- Hàng dệt may: Cũng như giày dép, phần lớn khối lượng hàng dệt may của Việt Nam xuất sang EU là làm gia công cho nước ngoài. Tỷ trọng hàng xuất theo phương thức mua nguyên liệu-bán thành phẩm mới đạt khoảng 15%-18% kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam sang thị trường này. Hiện nay, mặt hàng này của ta đang phải cạnh tranh rất gay gắt với sản phẩm của Trung Quốc và Indonesia. Do đó, khả năng xuất khẩu trực tiếp hàng dệt may sang EU là rất khó khăn. Để khắc phục tình trạng này, duy trì chỗ đứng hiện có và mở ra triển vọng phát triển trên thị trường EU, Nhà nước Việt Nam cần phải thực hiện một số biện pháp sau: (1) Đổi mới phương thức quản lý hạn ngạch, tránh tình trạng như hiện nay (cách phân bổ hạn ngạch hàng dệt may phức tạp, cồng kềnh, phân tán, chia cắt. Thậm chí một số mặt hàng xuất khẩu có tới 3 cơ quan phân bổ hạn ngạch, đó là liên bộ: Thương mại-Công nghiệp- Kế hoạch và Đầu tư, Sở Thương mại Hà nội, Sở Thương mại TPHCM), điều chỉnh lại cơ chế phân bổ hạn ngạch để thúc đẩy các doanh nghiệp sử dụng nhiều hơn nữa nguyên liệu sản xuất trong nước; (2) Xác lập chế độ thuế hợp lý để thúc đẩy sự phát triển của các ngành công nghiệp phụ trợ, đặc biệt là ngành dệt; (3) Tập trung nỗ lực để đàm phán với EU tăng thêm hạn ngạch, nhất là hạn ngạch của một số nhóm hàng có nhu cầu cao; (4) Hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc khảo sát, tìm hiểu và thâm nhập thị trường EU; (5) Hợp lý hoá công tác cấp chứng nhận xuất xứ (C/O): nên chuyển việc cấp C/O hàng dệt may về Bộ Thương Mại để thực hiện chế độ một cửa, giảm chi phí hành chính cho doanh nghiệp và tăng cường công tác chống gian lận thương mại theo yêu cầu của EU. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cần nghiên cứu biện pháp chuyển dần sang phương thức bán trực tiếp để thu được hiệu quả cao hơn và ổn định hơn, và phải có những nỗ lực cần thiết để nâng cao và ổn định chất lượng sản phẩm, đa dạng hoá mẫu mã, tăng nhanh tỷ trọng xuất khẩu trực tiếp theo hướng mua nguyên liệu- bán thành phẩm và xuất khẩu sản phẩm có tỷ lệ nội địa hoá cao, giảm tỷ trọng gia công và xuất khẩu qua nước thứ ba, từng bước  khẳng định và tạo lập uy tín của sản phẩm trên thị trường EU, hợp lý hoá qui trình sản xuất kinh doanh theo hướng giảm chi phí và nâng cao hiệu quả, lưu ý hơn đến các quy định về an toàn sức khoẻ và môi trường của EU.


- Thủy hải sản: Tuy kim ngạch xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang EU tăng khá nhanh 27,22%/năm, nhưng tốc độ tăng trưởng không ổn định và còn cách xa tiềm năng xuất khẩu của ta. Nguyên nhân là do nguồn nguyên liệu chưa ổn định, hàng thủy hải sản chưa đáp ứng tốt tiêu chuẩn chất lượng và vệ sinh thực phẩm của EU, và còn bị sức ép cạnh tranh rất mạnh từ phía Thái Lan. Thời gian qua ta chủ yếu xuất nguyên liệu và sản phẩm sơ chế nên hiệu quả xuất khẩu còn thấp. Cần phải có các biện pháp khắc phục thực trạng này để đẩy mạnh xuất khẩu thủy hải sản vào thị trường EU: (1) Xây dựng chương trình phát triển nguồn nguyên liệu ổn định, tăng nhanh tỷ trọng của nguyên liệu nuôi (đầu tư để phát triển đánh bắt xa bờ và nuôi trồng, chuyển từ quảng canh sang thâm canh tăng năng suất, cải tiến giống mới đề phòng dịch bệnh và phát triển những mặt hàng có kim ngạch cao như tôm, nhuyễn thể); (2) Chú ý công tác chống thất thoát sau thu hoạch, quản lý chất lượng nguyên liệu và thị trường nguyên liệu; (3) Chú trọng đầu tư để tăng cường năng lực chế biến và cải thiện điều kiện sản xuất, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm (nâng cấp điều kiện sản xuất và thực hiện quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn HACCP để tăng thêm số lượng nhà máy chế biến đủ tiêu chuẩn xuất hàng vào EU); (4) Cổ phần hoá các doanh nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu để thu hút vốn, nâng cao hiệu quả đầu tư và hiệu quả sản xuất kinh doanh, phát huy tính năng động trong việc đa dạng hoá sản phẩm và tìm hiểu thị trường tiêu thụ; (5) Tăng cường công tác tiếp thị để nắm bắt kịp thời những thay đổi về sở thích tiêu dùng trên thị trường EU nhằm cung cấp đúng những sản phẩm theo các tiêu chuẩn mà thị trường này có nhu cầu tại các thời điểm trong năm. Tiềm năng khai thác và nuôi trồng thủy hải sản của Việt Nam là rất lớn mà EU lại là thị trường tiêu thụ lớn trên thế giới. Chìa khoá để mở cánh cửa thị trường này là chất lượng và vệ sinh thực phẩm. Do vậy, chúng ta cần phải nhanh chóng thực hiện đồng bộ những biện pháp trên để hàng thủy hải sản Việt Nam có thể chiếm lĩnh và mở rộng thị phần tại thị trường EU. 

Thời gian tới, chúng ta cần phải chú trọng phát triển mặt hàng cá xuất khẩu sang EU. Hiện nay, chúng ta chủ yếu xuất khẩu tôm sang thị trường này, trong khi đó thị trường cá EU rất lớn mà vẫn chưa khai thác được, cần phải đẩy mạnh thực hiện dánh bắt xa bờ đảm bảo chất lượng tốt đáp ứng được đòi hỏi của các đối tác EU.   


- Cà phê, chè và hạt tiêu là nhóm hàng có kim ngạch xuất khẩu lớn thứ ba của Việt Nam sang EU (sau giày dép và dệt may), nhưng hiện nay xuất khẩu mặt hàng này vào thị trường EU đang có xu hướng chững lại. Nguyên nhân là do chất lượng hàng và nguồn cung cấp chưa ổn định. Phần lớn xuất khẩu qua trung gian nên hiệu quả thấp. Để đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả xuất khẩu nhóm hàng này sang EU, ta cần phải phát triển những vùng trồng chuyên canh để đảm bảo nguồn nguyên liệu lớn, ổn định và chú trọng đầu tư công nghệ sau thu hoạch để nâng cao chất lượng và giá trị gia tăng của sản phẩm. Đối với cà phê, chúng ta nên thực hiện một số biện pháp sau: (1) Phát triển cây cà phê phải được tiến hành theo quy hoạch chặt chẽ, đảm bảo cân đối nước-vườn và phát triển thêm cà phê chè; (2) Đầu tư đổi mới công nghệ chế biến để nâng cao tỷ trọng cà phê chất lượng cao vì xuất khẩu sẽ thu được lợi nhuận cao hơn; (3) Đổi mới tiêu chuẩn chất lượng và hoàn thiện công tác quản lý, kiểm tra chất lượng để vừa nâng cao uy tín cà phê Việt Nam trên thị trường EU, vừa góp phần tăng thêm kim ngạch xuất khẩu; (4) Nâng cao vai trò của Hiệp hội Cà phê Việt Nam; (5) Có chính sách đúng đắn trong thu hút đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực chế biến cà phê. Đối với cây chè, chúng ta cần phải thực hiện các biện pháp sau: (1) Chú trọng tới kỹ thuật chăm sóc, canh tác, thu hái vì hiện nay những kỹ thuật này rất yếu kém. Nhiều hộ nông dân tham lợi trước mắt nên thu hái chè không đúng quy cách, không theo thời vụ, không đầu tư chăm sóc đầy đủ khiến vườn chè bị khai thác cạn kiệt, cây chóng thoái hoá. Do đó, chất lượng nguyên liệu rất kém; (2) Kiểm soát dư lượng độc tố thuốc sâu trong chè tránh xẩy ra trường hợp như một số nước khác mà EU đã cảnh báo; (3) Đầu tư đổi mới công nghệ chế biến để nâng cao chất lượng sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn của EU.

1.1.2. Mặt hàng XK đang được người tiêu dùng EU ưa chuộng


Các mặt hàng hiện có doanh số bán sang EU tăng nhanh, như: hàng thủ công mỹ nghệ, đồ gỗ gia dụng, sản phẩm nhựa gia dụng,v.v... Đây là một thuận lợi cho xuất khẩu của Việt Nam sang thị trườg này nên chúng ta cần có những chiến lược và chính sách xuất khẩu lâu dài để tạo một chỗ đứng vững chắc trong tương lai.

- Hàng thủ công mỹ nghệ (TCMN): Thủ công mỹ nghệ là mặt hàng mà Việt Nam rất có ưu thế phát triển. Những thuận lợi của việc sản xuất hàng TCMN xuất khẩu là rất lớn: Thứ nhất, nguồn nguyên vật liệu chủ yếu có trong nước, nhu cầu nhập khẩu nguyên phụ liệu không đáng kể. Trị giá nguyên phụ liệu nhập khẩu chiếm trong giá thành sản phẩm thấp. Thứ hai, đây là ngành có thể giải quyết được nhiều lao động dôi dư mà trình độ không cao lắm. Thứ ba là vốn đầu tư sản xuất kinh doanh hàng TCMN nói chung không lớn. Một số khâu trong sản xuất có thể sử dụng thiết bị máy móc thay thế cho lao động thủ công để tăng năng suất, hạ giá thành sản phẩm. Song cũng có thể làm dần từng bước, không đòi hỏi phải giải quyết ngay một lần vì thế cũng tạo thuận lợi cho việc chuẩn bị vốn đầu tư. Thứ tư là nhu cầu tiêu dùng các mặt hàng này trên thị trường EU đang ngày càng gia tăng. Cuối cùng là Nhà nước mới đây đã xếp ngành nghề truyền thống này vào loại ngành nghề được ưu đãi đầu tư.

EU là một thị trường lớn về hàng TCMN và có nhu cầu ổn định. Xuất khẩu hàng TCMN sang EU trong những năm gần đây tăng khá nhanh, hiện nay chiếm tỷ trọng gần 1/4 trong tổng kim ngạch xuất khẩu hàng TCMN của Việt Nam. Đây cũng là thị trường ta xuất được nhiều nhóm hàng này, có nhiều triển vọng mở rộng và đẩy mạnh tiêu thụ một số loại hàng mà có khả năng phát triển. Sản phẩm gỗ, gốm, sứ mỹ nghệ, cói-song-mây.. là những mặt hàng đang được ưa chuộng và tiêu thụ mạnh tại EU. Khả năng mở rộng thị trường còn rất lớn, thế nhưng hàng TCMN của ta lại phải cạnh tranh rất gay gắt với hàng TCMN của Trung Quốc về giá cả, chất lượng và kiểu  dáng. Để phát triển sản xuất, nâng cao khả năng cạnh tranh và đẩy mạnh xuất khẩu sang EU, chúng ta cần phải thực hiện một số biện pháp sau: (1) Xây dựng qui hoạch phát triển các doanh nghiệp, hợp tác xã, làng nghề và vùng nguyên liệu phục vụ sản xuất; (2) Các doanh nghiệp sản xuất hàng TCMN xuất khẩu nên nghiên cứu thiết kế mẫu mã theo sở thích và thẩm mỹ của khách hàng nước ngoài. Thực tế cho  thấy những mẫu mã do phía nước ngoài và việt kiều tại Châu Âu thiết  kế đã bán rất chạy; (3) Nhà nước nên ưu đãi nhiều hơn đặc biệt là thuế nguyên liệu nhập khẩu cho các doanh nghiệp sản xuất hàng TCMN để xuất khẩu, điều này sẽ làm giảm giá thành sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm; (4) Công nghiệp hoá hoặc cơ giới hoá một số khâu để nâng cao chất lượng và hạ giá thành sản phẩm. Biện pháp này rất có tác dụng với hàng gốm sứ. Các mặt hàng gốm của Việt Nam có chất lượng và kiểu cách không thua gì sản phẩm của Trung Quốc, tiềm năng tiêu thụ rất lớn nhưng vẫn chưa phát triển được bởi chủ yếu được làm bằng tay, chất lượng không đồng đều. Nếu cơ giới hoá được khâu khai thác đất, nhào nặn và đầu tư cho lò điện, lò gaz để đảm bảo nhiệt độ nung ổn định thì có thể cho ra sản phẩm chín đều, chất lượng cao; (5) Chú trọng đầu tư về vốn, nhất là vốn để cải tiến công nghệ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ sản xuất những mặt hàng thủ công mỹ nghệ đang được ưa chuộng tại EU.



- Đồ gỗ gia dụng: Các doanh nghiệp Việt Nam cần phải thực hiện một số biện pháp: (1) Đẩy mạnh, mở rộng công nghiệp sản xuất gỗ ván ép vừa tận dụng nguyên liệu, tránh bị tác động bởi thời tiết; (2) Mở rộng nghiên cứu sản xuất bàn ghế lắp ghép hoặc liên doanh lắp ghép đồ gỗ, song mây tại thị trường tiêu thụ tránh chi phí vận chuyển cao, có thể cả thuế vì thuế thành phẩm khác thuế bán thành phẩm; (3) Đa dạng hoá sản phẩm để đáp ứng nhu cầu phong phú của thị trường EU; (4) Tích cực và chủ động tìm nhiều kênh phân phối để đẩy mạnh xuất khẩu mặt hàng này vào EU- thị trường tiêu thụ đồ gỗ lớn nhất thế giới hiện nay.

 Việt Nam có khả năng trở thành nước có ngành nghề chế biến gỗ cạnh tranh nhất trong khu vực bởi giá lao động rẻ và người lao động hết sức khéo léo. Tuy có tiềm năng về  chế biến gỗ, nhưng để phát huy hết tiềm năng này trong thời gian tới đây các cơ quan quản lý Nhà nước và các doanh nghiệp cần hết sức chú ý đến xu hướng yếu tố môi trường. Các tiêu chuẩn về môi trường sẽ được EU đặt ra ngày càng nhiều cho thương mại đồ gỗ, kể cả việc xác định tính hợp pháp và khả năng tái sinh của khu vực khai thác. Bởi vậy, ta dễ dàng nhận thấy một yếu tố rất quan trọng quyết định việc chiếm lĩnh và đứng vững của đồ gỗ gia dụng Việt Nam trên thị trường EU là những sản phẩm này phải phù hợp với các tiêu chuẩn về môi trường.


- Cao su: cao su của Việt Nam xuất sang thị trường EU ngày càng tăng; năm 1997 đạt 26.224 tấn, chiếm 13,5% tổng khối lượng xuất khẩu của ta; năm 1998 đã lên tới 48.032 tấn, chiếm 25,1% tổng khối lượng xuất khẩu. Mặt hàng này đang rất có triển vọng thâm nhập vào EU, nhưng do có một số hạn chế nhất định nên tốc độ mở rộng thị phần còn chậm. Chất lượng cao su Việt Nam cho tới nay cũng không thua kém nhiều so với cao su của các nước trong khu vực nhưng do hạn chế về số lượng và cơ cấu sản phẩm nên việc thâm nhập thị trường này gặp nhiều khó khăn hơn Indonesia và Thái Lan. Sản lượng thấp đã hạn chế đáng kể khả năng tiếp cận các bạn hàng lớn, có sức mua ổn định. Cơ cấu sản phẩm đơn điệu cũng hạn chế khả năng xâm nhập thị trường EU- thị trường tiêu thụ nhiều cao su SR. Để tăng nhanh kim ngạch và nâng cao hiệu quả xuất khẩu cao su sang EU, Việt Nam cần phải thực hiện một số biện pháp sau: (1) Tập trung thâm canh, tăng năng suất cao su hiện có để hạ giá thành sản phẩm; (2) Xây dựng mới và nâng cấp thiết bị cho các nhà máy chế biến mủ để tập trung sản xuất cao su SR vì loại cao su này rất được ưa chuộng trên thị trường EU; (3) Có chính sách đúng đắn trong thu hút đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực chế biến cao su; (4) Phát triển công nghiệp chế biến sản phẩm cao su và đẩy mạnh xuất khẩu sang EU để mở rộng thị phần.


- Rau quả là mặt hàng mới được xuất khẩu sang EU trong những năm gần đây, nhưng có tốc độ tăng trưởng kim ngạch tương đối nhanh. Tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu quả tươi chiếm khoảng 10% trong tổng kim ngạch xuất khẩu quả tươi của Việt Nam. Các loại quả tươi xuất khẩu chủ yếu là: chuối, dứa, cam, vải, nhãn, thanh long, xoài, dừa,v.v... Giá xuất khẩu và khả năng cạnh tranh của quả tươi Việt Nam thường thấp hơn các nước khác. Tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu quả chế biến sang thị trường này chiếm khoảng 18% trong tổng kim ngạch xuất khẩu rau quả chế biến. Các loại rau quả chế biến xuất khẩu chính là: dưa chuột muối, đậu quả muối, tương cà chua và tương ớt, nấm muối, nước quả cô đặc, dứa hộp, long nhãn, chuối sấy. Các thị trường xuất khẩu chủ yếu rau quả chế biến của Việt Nam trong khối EU là Pháp, Đức, Hà Lan và Italia. Đối thủ cạnh tranh của ta trên thị trường EU chủ yếu là các nước: Thái Lan, Trung Quốc, Nam Mỹ và một số nước Châu Phi có các điều kiện sản xuất tương tự như Việt Nam. Để đẩy mạnh xuất khẩu rau quả sang thị trường EU, chúng ta phải phát triển những vùng trồng chuyên canh từng loại rau quả nhất định, đồng thời chú trọng vấn đề chọn giống, phân bón, kỹ thuật trồng trọt và cả công nghệ sau thu hoạch để cho sản phẩm có năng suất, chất lượng cao, khối lượng lớn và giá thành hạ.

1.2. Đối với các mặt hàng xuất khẩu mới


- Thực phẩm chế biến: Thị trường EU có nhu cầu lớn về thực phẩm chế biến, như thịt gia súc và gia cầm, nông sản và thuỷ sản chế biến. Muốn đẩy mạnh xuất khẩu vào thị trường này thì vấn đề an toàn thực phẩm phải đặt lên hàng đầu mà hiên nay chúng ta mới chủ yếu xuất khẩu thực phẩm nguyên liệu nên hiệu quả kinh tế thu được rất nhỏ. Để khắc phục tình trạng này và đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm chế biến sang EU, chúng ta cần phải chú trọng công tác nghiên cứu nắm bắt thị hiếu tiêu dùng của thị trường EU và đầu tư vốn, công nghệ vào sản xuất để tạo ra những sản phẩm đáp ứng thị hiếu tiêu dùng và thoả mãn 5 tiêu chuẩn của sản phẩm theo quy định của EU. Chúng ta nên đầu tư sản xuất mặt hàng này cung cấp cho thị trường EU theo hai hướng: (1) Sản phẩm phục vụ cộng đồng người Việt Nam sống ở EU, như mì ăn liền, dầu thực vật, gia vị, nước chấm,v.v...; (2) Sản phẩm phục vụ người dân EU.


- Hàng điện tử- tin học là mặt hàng đang rất có triển vọng xuất khẩu sang EU. Hiện nay, chúng ta chủ yếu nhập linh kiện về lắp ráp và xuất khẩu. Vì vậy, hiệu quả xuất khẩu thấp. Do đó, để đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả xuất khẩu mặt hàng này, ta phải tăng tỷ lệ nội địa hoá của sản phẩm. Theo dự báo của các chuyên gia kinh tế, nhu cầu hàng điện tử- tin học trên thị trường thế giới sẽ hồi phục và phát triển mạnh trong giai đoạn 2001-2010, đặc biệt là thị trường EU đang có nhu cầu rất lớn về mặt hàng này. Đây là một thuận lợi cho ngành điện tử- tin học Việt Nam và cho xuất khẩu hàng điện tử- tin học của ta sang thị trường EU trong giai đoạn tới.

   2. Định hướng phát triển thị trường xuất khẩu trong khối EU


Như đã trình bày, thị trường chung Châu Âu gồm 15 quốc gia nằm ở khu vực Tây và Bắc Âu, tuy có nhiều điểm tương đồng về kinh tế và văn hoá, nhưng mỗi quốc gia vẫn có những nét đặc thù riêng về thị hiếu tiêu dùng. Bởi vậy mà thị trường EU có nhu cầu rất phong phú và đa dạng về hàng hoá, một số mặt hàng có nhu cầu nhập khẩu rất cao tại thị trường này nhưng lại không mấy được ưa chuộng ở thị trường nước khác. Chính vì vậy, muốn đẩy mạnh xuất khẩu vào EU trong thời gian tới thì ngay bây giờ chúng ta cần phải có định hướng phát triển thị trường xuất khẩu trong khối EU. Như vậy, chúng ta mới có thể củng cố thị phần hiện có và mở rộng thêm thị trường.  

   *  Thị trường Đức:

Đức là thị trường lớn nhất trong khối EU, với 81,5 triệu người tiêu dùng (1996). Đây cũng là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam trong Liên Minh, chiếm tỷ trọng 22,7%-30,6% tổng kim ngạch xuất khẩu của ta sang EU hàng năm. Đức là thị trường xuất khẩu truyền thống các mặt hàng sau đây: giày dép; hàng may mặc; cà phê; chè, các sản phẩm bằng da, đồ gốm, sứ, cao su và các sản phẩm từ cao su; các sản phẩm mây tre đan; các sản phẩm sữa, trứng chim và mật ong; rau quả chế biến; thủy hải sản; ngũ cốc chế biến; đồ gỗ gia dụng. Đặc biệt, hai năm trở lại đây Đức có nhu cầu nhập khẩu rất lớn về giày dép và dụng cụ thể thao từ Việt Nam. Quả tươi và quả chế biến cũng có triển vọng tiêu thụ trên thị trường này.

   *  Thị trường Pháp:

Pháp là thị trường lớn thứ ba trong khối EU, với 58 triệu người tiêu dùng (1996) và là thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của Việt Nam trong Liên Minh. Thị trường này chiếm tỷ trọng 15,9% - 16,8% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang EU trong những năm gần đây. Người tiêu dùng Pháp rất ưa chuộng các mặt hàng: đồ gỗ gia dụng, lụa, sợi dệt, kính và đồ dùng thủy tinh, hàng dệt may, các sản phẩm bằng da thuộc, đá quý, nhựa và các sản phẩm nhựa, hàng mây tre đan, thảm, rau quả và hạt, giày dép; cà phê, chè và các loại gia vị; trang thiết bị nội thất, máy móc thiết bị điện và các bộ phận của chúng; dụng cụ giải trí và thể thao; nhiên liệu khoáng dầu; các sản phẩm sữa, trứng chim và mật ong của Việt Nam. Từ năm 1998, thị trường Pháp có nhu cầu rất lớn về gốm sứ, dụng cụ thể thao, nhiên liệu khoáng, cà phê, sản phẩm da thuộc, giày dép và đồ gỗ gia dụng Việt Nam. Pháp là thị trường tiềm năng cho xuất khẩu của Việt Nam trong khối EU.

   *  Thị trường Anh:

Anh là thị trường xuất khẩu lớn thứ ba của Việt Nam trong Liên Minh và thị trường lớn thứ 2 trong khối, với 58,5 triệu người tiêu dùng (1996). Thị trường này chiếm tỷ trọng 14,4%-14,9% tổng kim ngạch xuất khẩu Việt Nam-EU trong thập kỷ 90. Hiện tại, các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam như: giày dép; hàng dệt may; đồ gốm sứ; nhiên liệu khoáng dầu và các sản phẩm của chúng; xe có động cơ không thuộc loại xe điện hoặc xe lu; nhựa và các sản phẩm nhựa; các sản phẩm gỗ; quả và hạt ăn được, vỏ quả họ chanh hoặc họ dưa; sợi dệt; các sản phẩm bằng da thuộc; thủy hải sản; ngọc trai thiên nhiên, đá quý,v.v... đang được tiêu thụ mạnh ở Anh. Bên cạnh đó, Anh cũng là một thị trường đầy triển vọng cho việc tiêu thụ các mặt hàng tiêu dùng khác như: đồ gốm sứ, đồ chơi, đồ gỗ gia dụng, thực phẩm, hàng điện máy, than đá, chè, đồ uống, thực phẩm, rau quả và đồ hộp.

   *  Thị trường Hà Lan:

Thị trường lớn thứ 6 trong EU là Hà Lan, với 15,4 triệu người tiêu dùng (1996), đồng thời là thị trường xuất khẩu lớn thứ tư của Việt Nam trong khối. Thị trường này chiếm tỷ trọng 8,8%-14,7% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng năm của Việt Nam sang EU. Các mặt hàng của ta được ưa chuộng tại thị trường này phải kể đến: hàng điện máy; thực phẩm chế biến; rau, quả và hạt đã qua chế biến; sợi dệt; nhựa và các sản phẩm nhựa; các sản phẩm gỗ nội thất; các sản phẩm bằng da thuộc; đồ chơi, dụng cụ dùng cho giải trí và thể dục thể thao; nhiên liệu khoáng dầu và các sản phẩm của chúng; kính và đồ dùng thủy tinh; giày dép; cà phê, chè và các loại gia vị; các sản phẩm mây tre đan. Đặc biệt mấy năm gần đây, thị trường Hà Lan có nhu cầu rất lớn về các sản phẩm sữa, trứng chim và mật ong; thực phẩm chế biến; đồ gỗ gia dụng, các sản phẩm gốm, hàng điện máy của Việt Nam.

   *  Thị trường Bỉ:

Bỉ là thị trường lớn thứ 8 trong khối EU, với 10,1 triệu người tiêu dùng (1996) và là thị trường xuất khẩu lớn thứ 5 của Việt Nam trong Liên Minh. Thị trường này chiếm tỷ trọng 8,6%-9,1% tổng kim ngạch xuất khẩu Việt Nam-EU. Nói tới Bỉ là chúng ta biết ngay đây chính là thị trường thủy hải sản lớn nhất của Việt Nam trong khối EU. Ngoài mặt hàng này, người dân Bỉ rất thích tiêu dùng một số mặt hàng khác của Việt Nam như: Ngọc trai thiên nhiên, đá quý hoặc đá bán quý; nhiên liệu khoáng dầu và các sản phẩm của chúng; nhựa và các sản phẩm nhựa; thực phẩm chế biến; các sản phẩm bằng da thuộc; xe có động cơ, không thuộc loại xe điện hoặc xe lu; các sản phẩm mây tre đan; thảm; kính và đồ dùng thủy tinh; giày dép, đồ chơi, dụng cụ dành cho giải trí và thể dục thể thao; động vật sống; rau và củ ăn được; hàng may mặc (trừ dệt kim); đồ gốm, sứ, gỗ và các sản phẩm bằng gỗ, quả và hạt ăn được; đồ gỗ gia dụng; cao su và các sản phẩm từ cao su. Với tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu Việt Nam - Bỉ là 42,87%/năm, đây thực sự là thị trường xuất khẩu tiềm năng của Việt Nam. Người Bỉ ngày càng có thói quen tiêu dùng hàng Việt Nam.

   *  Thị trường Italia:

Thị trường xuất khẩu lớn thứ 6 của Việt Nam trong Liên Minh là Italia. Với 57,3 triệu người tiêu dùng (1996), đây là thị trường lớn thứ 4 trong khối. Thị trường này chiếm tỷ trọng 7,1%-8,9% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang EU trong những năm qua. Có thể nói đây là thị trường xuất khẩu tiềm năng đối với nhiều mặt hàng của ta như: đồ chơi, dụng cụ dùng cho giải trí và thể dục thể thao; rau và củ ăn được; cà phê, chè và các loại gia vị; thủy hải sản; cao su và các sản phẩm từ cao su; gỗ và các sản phẩm gỗ; hàng điện máy; nhiên liệu khoáng dầu và các sản phẩm của chúng; các sản phẩm mây tre đan; giày dép; quần áo và hàng may sẵn; ngọc trai thiên nhiên, đá quý và bán đá quý; thảm; sợi dệt và động vật sống; rau, quả chế  biến; đồ gốm sứ.  


Kim ngạch xuất khẩu của khá nhiều sản phẩm Việt Nam sang thị trường này trong mấy năm gần đây tăng trưởng đáng kể, tuy nhiên mới chỉ chiếm tỷ trọng rất nhỏ so với nhu cầu nhập khẩu của Italia. Các mặt hàng xuất khẩu chính của ta sang Italia là giày dép, hàng mây tre, đồ gỗ, hàng gốm sứ, hàng dệt may, thủy sản, cà phê, chè, cao su. Đáng chú ý là đa số những mặt hàng nêu trên hiện nay hàng Trung Quốc đang chiếm lĩnh thị trường. Về giá cả, hầu hết các mặt hàng của ta xuất sang Italia đều vấp phải sự cạnh tranh mạnh của hàng Trung Quốc. Cụ thể, giày của Việt Nam tuy có chất lượng tốt hơn và mẫu mã đẹp hơn so với hàng Trung Quốc, nhưng giá lại cao hơn khoảng 15%. Giá các mặt hàng may mặc và thủ công mỹ nghệ của ta cao hơn của Trung Quốc khoảng 10%. Tuy nhiên, nhu cầu của thị trường này về các mặt hàng nêu trên là rất lớn, mặt khác khách hàng Italia cũng đang muốn tìm kiếm một thị trường mới tại Việt Nam.


Các mặt hàng thủ công mỹ nghệ và mây tre đan có thể thâm nhập nhiều hơn vào thị trường Italia nếu các doanh nghiệp Việt Nam tích cực tham gia các hội chợ triển lãm của Italia tổ chức hàng năm để dần tìm hiểu nhu cầu, cải tiến mẫu mã và chất lượng hàng hoá phù hợp với thị hiếu của khách hàng. Hơn nữa, thịt các loại và nhiều mặt hàng hải sản khác của Việt Nam nếu đáp ứng được tiêu chuẩn vệ sinh của EU thì có thể xuất khẩu được nhiều sang Italia.

   * Thị trường Tây Ban Nha:

Tây Ban Nha là thị trường lớn thứ 5 trong khối EU, với 39,2 triệu người tiêu dùng (1996), là thị trường xuất khẩu lớn thứ 7 của Việt Nam trong Liên Minh. Thị trường này chiếm tỷ trọng 5,2%-5,5% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang EU. Kim ngạch xuất khẩu Việt Nam - Tây Ban Nha tăng lên hàng năm (31,77%/năm). Điều này chứng tỏ thị trường Tây Ban Nha đã chấp nhận hàng hoá của Việt Nam. Người tiêu dùng đã quen dần với các sản phẩm của ta. Những mặt hàng xuất khẩu chủ yếu sang Tây Ban Nha những năm qua phải kể đến: giày dép, hàng may mặc (trừ dệt kim), hàng điện máy, cà phê, thủy hải sản, hoá chất, cao su thiên nhiên và các sản phẩm của nó; đồ da và túi du lịch, hàng mây tre đan; giấy, đồ gốm sứ; các sản phẩm sắt thép; đồ chơi, dụng cụ dùng cho giải trí và thể dục thể thao. Nhu cầu tiêu thụ những mặt hàng nêu trên của Việt Nam đang ngày càng tăng tại Tây Ban Nha.


Ngoài những mặt hàng xuất khẩu truyền thống, chúng ta còn rất nhiều mặt hàng có khả năng thâm nhập vào Tây Ban Nha, như: động vật sống, ngũ cốc, da động vật sống, sách, báo và tranh ảnh, thảm.

   *  Thị trường Thụy Điển:


Thị trường lớn thứ 10 trong EU là Thụy Điển, với 8,8 triệu người tiêu dùng (1996), đồng thời là thị trường xuất khẩu lớn thứ 8 của Việt Nam trong khối. Thị trường này chiếm tỷ trọng 2,0%-2,6% tổng kim ngạch xuất khẩu Việt Nam-EU. Tuy kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Thụy Điển chưa lớn lắm nhưng có xu hướng tăng đều trong mấy năm gần đây. Theo nhận định của Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển, trong thời gian tới nhiều mặt hàng của ta có khả năng thâm nhập mạnh hơn vào thị trường này. Ngoài ra, Thụy Điển sẽ là một thị trường tiềm năng đối với nhiều mặt hàng khác mà Việt Nam có khả năng xuất khẩu.


Những mặt hàng của Việt Nam đã thâm nhập được vào thị trường Thụy Điển là: giày dép, hàng may mặc (trừ dệt kim), đồ gỗ, đồ da, túi du lịch, cà phê, cao su thiên nhiên, nhựa và các sản phẩm nhựa; hàng mây tre đan; giấy, hàng điện máy; xe có động cơ, không thuộc loại xe điện hoặc xe lu; sản phẩm sắt và thép; ngũ cốc và rau quả chế biến, đồ gốm, sứ.


Nhiều mặt hàng của ta có khả năng xuất khẩu, nhưng chưa thâm nhập được hoặc mới chỉ xâm nhập rất ít vào thị trường Thụy Điển, như: động vật sống, các sản phẩm sữa, trứng chim và mật ong; đồ uống; các sản phẩm dược, lụa, chè, dứa hộp, hạt tiêu, hạt điều, tôm đông lạnh, hàng thêu ren,v.v... Trong khi đó một số nước Châu á và Đông Nam ¸ đã xuất được những mặt hàng này vào Thụy Điển, có nước còn xuất khẩu với một khối lượng lớn.  

   *  Thị trường Đan Mạch:

Đan Mạch là thị trường lớn thứ 12 trong khối EU, với 5,2 triệu người tiêu dùng (1996). Đây là thị trường xuất khẩu lớn thứ 9 của Việt Nam trong khối, chiếm 1,6%-2,4% tổng kim ngạch xuất khẩu Việt Nam-EU. Thị trường này đang có nhu cầu nhập khẩu ngày càng tăng một số mặt hàng của Việt Nam, như: cà phê, chè và gia vị; hàng dệt may, giày dép; đồ gốm, sứ; hàng điện máy; xe có động cơ, không thuộc loại xe điện hoặc xe lu; đồ gỗ, hàng thủy hải sản; cao su và các sản phẩm từ cao su; đồ da và túi du lịch; giấy, các sản phẩm sắt thép; đồ chơi, dụng cụ dùng cho giải trí và thể dục thể thao.


Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Đan Mạch tăng trung bình hàng năm 31,27%-35,95%/năm. Do đó, ta có thể nói rằng Đan Mạch là thị trường xuất khẩu rất tiềm năng của Việt Nam và triển vọng sẽ còn tăng nhanh hơn nữa.  

   *  Thị trường áo:

Thị trường xuất khẩu lớn thứ 10 của Việt Nam trong Liên Minh là áo. Với 8 triệu người tiêu dùng (1996), đây là thị trường lớn thứ 11 trong khối. Trong những năm vừa qua, thị trường áo chiếm tỷ trọng 1,2% tổng kim ngạch xuất khẩu Việt Nam-EU. Một số mặt hàng của ta đã xâm nhập được vào thị trường này, tuy nhiên kim ngạch tăng trưởng không ổn định, như: thủy hải sản, hoá chất, gỗ và các sản phẩm gỗ, hàng mây tre đan, giấy và kẹp giấy, hàng dệt kim; các sản phẩm bằng da thuộc và túi du lịch, trang thiết bị nội thất; đồ chơi, dụng cụ dùng cho giải trí và thể dục thể thao. Trong khi đó, các mặt hàng khác của Việt Nam lại phát triển rất tốt trên thị trường áo, như: cà phê, chè và gia vị; nhựa và các sản phẩm nhựa, cao su và các sản phẩm từ cao su; hàng may mặc (trừ dệt kim); giày dép; đồ gốm, sứ; hàng điện máy; xe có động cơ, không thuộc loại xe điện hoặc xe lu.

   *  Thị trường Phần Lan:

Phần Lan là thị trường lớn thứ 13 trong khối EU, với 5,1 triệu người tiêu dùng (1996), nhưng lại là thị trường xuất khẩu lớn thứ 11 của Việt Nam trong khối. Thị trường Phần Lan chiếm tỷ trọng 0,7%-1,2% tổng kim ngạch xuất khẩu Việt Nam-EU. Một số mặt hàng của Việt Nam bắt đầu có triển vọng phát triển trên thị trường Phần Lan, như: giày dép, hàng dệt may, đồ gốm sứ; xe có động cơ, không thuộc loại xe điện hoặc xe lu; đồ gỗ gia dụng, cà phê, chè và gia vị, nhựa và các sản phẩm nhựa, các sản phẩm bằng da thuộc; cao su và các sản phẩm từ cao su; hàng mây tre đan; giấy; hàng điện máy; ngọc trai thiên nhiên, đá quý hoặc đá bán quý; đồ chơi, dụng cụ dùng cho giải trí và thể dục thể thao.

   *  Thị trường Bồ Đào Nha:

Bồ Đào Nha là thị trường lớn thứ 9 trong khối EU, với 9,9 triệu người tiêu dùng (1996). Đây là thị trường xuất khẩu lớn thứ 12 của Việt Nam trong khối. Bồ Đào Nha là thị trường xuất khẩu mới của ta trong Liên Minh, vì vậy kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường này chỉ chiếm 0,5%-0,7% tổng kim ngạch xuất khẩu Việt Nam-EU.  Người tiêu dùng Bồ Đào Nha đã bắt đầu biết đến một số mặt hàng của ta và có nhu cầu ngày càng tăng, như: cà phê, chè, giày dép, hàng điện máy; cao su và các sản phẩm từ cao su; hàng may mặc (trừ dệt kim); thủy hải sản; hàng mây tre đan; nhựa và các sản phẩm từ nhựa; đồ chơi, dụng cụ dùng cho giải trí và thể dục thể thao; đồ gốm sứ, đồ gỗ gia dụng; các sản phẩm sắt và thép.

   *  Thị trường Hy Lạp:

Hy Lạp là thị trường xuất khẩu lớn thứ 13 của Việt Nam trong Liên Minh với 10,4 triệu người tiêu dùng (1996) và là thị trường lớn thứ 7 trong khối EU. Thị trường Hy lạp chiếm 0,6% tổng kim ngạch xuất khẩu Việt Nam- EU. Các mặt hàng sau đây của ta có triển vọng xuất khẩu sang Hy Lạp: giày dép, cà phê và gia vị, hàng may mặc (trừ dệt kim), đồ gỗ gia dụng, hàng thủy hải sản, cao su và các sản phẩm từ cao su, giấy, xe có động cơ, không thuộc loại xe điện hoặc xe lu; quả và hạt ăn được; vỏ quả họ chanh hoặc họ dưa; nhựa và các sản phẩm nhựa; sản phẩm mây tre đan.

   *  Thị trường Ai Len:

 Ai Len là thị trường lớn thứ 14 trong khối EU, với 3,6 triệu người tiêu dùng (1996), là thị trường xuất khẩu lớn thứ 14 của Việt Nam trong Liên Minh. Thị trường Ai Len chiếm tỷ trọng 0,3%-0,6% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang EU. Mặc dù chiếm tỷ trọng nhỏ, nhưng kim ngạch xuất khẩu Việt Nam-Ai Len tăng lên hàng năm và tương đối ổn định. Điều này cho thấy, tuy Ai Len là thị trường mới khai thác của Việt Nam trong khối EU, nhưng rất có triển vọng phát triển. Một số mặt hàng của ta đang được thị trường Ai Len chấp nhận, như: giày dép, hàng dệt may, nhựa và các sản phẩm nhựa, trang thiết bị nội thất, đồ gốm sứ, đồ da và túi du lịch; đồ gỗ gia dụng, đồ chơi, dụng cụ dùng cho giải trí và thể dục thể thao; các sản phẩm sắt và thép; hàng điện máy.

   *  Thị trường Lúc Xăm Bua:

Lúc Xăm Bua là thị trường nhỏ nhất (thứ 15) trong khối EU, với 0,4 triệu người tiêu dùng (1996), đồng thời cũng là thị trường xuất khẩu nhỏ nhất của Việt Nam trong khối. Thị trường này chỉ chiếm tỷ trọng 0,2%-0,4% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang EU trong những năm vừa qua. Các doanh nghiệp Việt Nam mới chỉ xuất khẩu được chưa đầy 10 mặt hàng vào Lúc Xăm Bua. Trong số đó, có 5 mặt hàng mà thị trường này đang có nhu cầu nhập khẩu tăng, như: hàng may mặc, hàng dệt kim, hàng điện máy, giày dép và đồ gỗ gia dụng. Do vậy, có thể nói rằng còn rất nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp của ta mở rộng thị trường xuất khẩu tại Lúc Xăm Bua.

II. giải pháp 


EU là một thị trường đầy tiềm năng đối với hàng xuất khẩu của ta. Nhiều doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam đã có một số thành công nhất định trong việc thâm nhập vào thị trường này trong thời gian qua. Thị trường EU ngày càng mở ra cơ hội to lớn đối với doanh nghiệp Việt Nam tham gia xuất khẩu hàng hoá vào thị trường này. Tuy nhiên bên cạnh đó cũng còn có rất nhiều khó khăn trở ngại khiến cho việc thâm nhập thị trường này chưa thực sự đạt được như mong muốn. Hoạt động xuất khẩu hàng hoá Việt Nam - EU phát triển tương xứng với tiềm lực kinh tế của Việt Nam và đáp ứng nhu cầu nhập khẩu của EU, phía Việt Nam cần thực hiện một số giải pháp chủ yếu sau. 

1. Giải pháp về phía Nhà nước

   1.1. Hoàn thiện hành lang pháp lý tạo thuận lợi tối đa cho xuất khẩu

Rà soát lại hệ thống luật để điều chỉnh các quy định không còn phù hợp hoặc chưa được rõ, trước hết là luật thương mại, luật đầu tư nước ngoài và luật khuyến khích đầu tư trong nước. Xây dựng luật trong xu thế tự do hoá thương mại , đầu tư cần mở rộng phạm vi điều chỉnh cho phù hợp với các quy định của WTO; quy định chặt chẽ và cụ thể hơn về mọi hoạt động thương mại và liên quan đến thương mại cho phù hợp với xu hướng mở cửa thị trường và xu hướng hội nhập để khuyến khích sản xuất và xuất khẩu. Về lĩnh vực đầu tư, cần mở rộng ngành cho người nước ngoài đàu tư, vào một số ngành hiện nay vẫn độc quyền như điện lực, bưu chính viễn thông,…và có chiến lược lâu dài hơn thì mới thu hút được đầu tư; Để khuyến khích đầu tư trong nước, cần quy định lại rõ hơn về ngành nghề khuyến kích đầu tư để khắc phục tình trạng không rõ ràng giữa “thay thế nhập khẩu” và “định hướng xuất khẩu”. Có lộ trình thống nhất hai luật đầu tư này thành một bộ luật chung về khuyến khích đầu tư.      

Thay đổi về căn bản phương thức quản lý nhập khẩu. Tăng cường sử dụng các công cụ phi thuế “hợp lệ” như hàng rào kỹ thuật, hạn ngạch, thuế quan, thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp. Giảm dần tỷ trọng của thuế nhập khẩu trong cơ cấu nguồn thu ngân sách. Khắc phục triệt để những bất hợp lý trong chính sách bảo hộ, cân đối lại đối tượng bảo hộ theo hướng chú trọng bảo hộ nông sản. Sửa đổi biểu thuế và cải cách công tác thu thuế để giảm dần, tiến tới xoá bỏ chế độ tính thuế theo giá tối thiểu. Với phương thức quản lý nhập khẩu hợp lý, chúng ta có thể đẩy mạnh nhập khẩu công nghệ nguồn từ EU, đặc biệt là công nghệ chế biến.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực thương mại theo hướng xoá bỏ các thủ tục phiền hà, và phấn đấu ổn định môi trường pháp lý để tạo tâm lý tin tưởng cho các doanh nghiệp, khuyến khích họ chấp nhận bỏ vốn đầu tư lâu dài. Phấn đấu làm cho chính sách thuế, dặc biệt là cho chính sách thuế xuất nhập khẩu có định hướng nhất quán để không gây khó khăn cho doanh nghiệp trong tính toán hiệu quả kinh doanh. Giảm dần, tiến tới ngừng áp dụng các lệnh cấm, lệnh ngừng nhập khẩu tạm thời. Tăng cường tính đồng bộ của cơ chế chính sách. Tiếp theo Hiệp định hợp tác Việt Nam-EU cần phải có sự thúc đẩy nhằm tiến tới một bước nữa cao hơn là Hiệp định thương mại Việt Nam-EU, trong đó quy định chi tiết hơn về thương mại hàng hoá, dịch vụ, đầu tư và sở hữu trí tuệ. 

1.2. Phát triển các ngành hàng xuất khẩu chủ lực sang thị trường EU

Nhà nước cần có chính sách cụ thể để phát triển các ngành hàng xuất khẩu chủ lực sang thị trường EU. Thông qua sự hỗ trợ về vốn, ưu đãi về thuế và tạo điều kiện thuận lợi trong sản xuất kinh doanh cho các doanh nghiệp, Việt Nam có thể phát triển được nền sản xuất nội địa (phát triển kinh tế ngành và kinh tế vùng), đồng thời nâng cao được khả năng cạnh tranh của hàng hoá và doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường EU.

Đối với hai mặt hàng xuất khẩu chủ lực là giày dép và dệt may, do có đặc thù riêng trong sản xuất và xuất khẩu: ta chủ yếu làm gia công cho nước ngoài nên hiệu quả thực tế thu được từ xuất khẩu rất thấp (25% -30% doanh thu). Hơn nữa, do gia công theo đơn đặt hàng và sản xuất theo kỹ thuật nước ngoài nên các doanh nghiệp Việt Nam hoàn toàn bị động về mẫu mã, sản xuất cũng như tiêu thụ sản phẩm. Đây là điểm yếu trong xuất khẩu hai mặt hàng này của ta. Nếu cứ tiếp tục kéo dài tình trạng này sẽ rất bất lợi cho Việt Nam. Bởi vậy, Nhà nước cần có một chính sách cụ thể khuyến khích các doanh nghiệp sản xuất (chứ không phải các doanh nghiệp gia công) làm ăn có hiệu quả hoặc các doanh nghiệp sản xuất đã xuất khẩu trực tiếp sản phẩm sang EU thuộc hai ngành công nghiệp này tiếp tục đầu tư vốn và đổi mới công nghệ trong quá trình sản xuất để cải tiến sản phẩm phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng EU, nâng cao chất lượng; tăng cường xuất khẩu theo phương thức mua đứt bán đoạn (mua nguyên liệu và bán thành phẩm), giảm dần phương thức gia công xuất khẩu; đồng thời đẩy mạnh xuất khẩu trực tiếp sản phẩm có tỷ lệ nội địa hoá cao, và tiến tới xuất khẩu sản phẩm 100% nguyên liệu trong nước nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động xuất khẩu hai mặt hàng này.

Đối với các mặt hàng đang được ưa chuộng trên thị trường EU như hàng thủ công mỹ nghệ, đồ gỗ gia dụng, đồ dùng phục vụ du lịch, đồ chơi trẻ em, hàng điện tử và hàng thủy hải sản là những mặt hàng được người tiêu dùng EU ưa chuộng, Nhà nước cần có một chính sách cụ thể khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vốn và công nghệ hiện đại để mở rộng qui mô sản xuất, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, đa dạng hoá và nâng cao trình độ tiếp thị sản phẩm nhằm mục đích tăng khối lượng và nâng cao hiêụ quả xuất khẩu những mặt hàng này sang EU. Đối tượng áp dụng của chính sách là những doanh nghiệp sản xuất kinh doanh có hiệu quả, những doanh nghiệp có mặt hàng xuất khẩu mới và có triển vọng phát triển.

Đối với một số mặt hàng nông sản có khả năng xuất khẩu sang thị trường EU như cà phê, chè, hạt tiêu, hạt điều, cao su, rau, quả,v.v..., Nhà nước cần xây dựng quy hoạch, chọn lựa và có chính sách cụ thể khuyến khích đầu tư vốn tạo ra các vùng sản xuất chuyên canh ứng dụng các kỹ thuật tiên tiến, công nghệ sau thu hoạch để đảm bảo sản phẩm làm ra có năng suất cao, chất lượng tốt, đồng đều, giá thành hạ và khối lượng lớn. Việc tạo ra vùng sản xuất chuyên canh cho xuất khẩu sẽ giúp cho công tác quản lý chất lượng được thực hiện tốt từ khâu tuyển chọn giống, kỹ thuật thâm canh, chăm sóc đến lựa chọn, đảm bảo chất lượng tốt, phù hợp khi đưa ra xuất khẩu khắc phục được tình trạng chất lượng thấp, không ổn định và nguồn cung cấp nhỏ. Với chính sách này hàng nông sản của ta có thể xâm nhập và chiếm lĩnh được thị trường EU. 

Chúng ta đang thực hiện tiến trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá và theo Nghị quyết đại hội đảng toàn quốc lần thứ IX thì đến năm 2020 Việt Nam sẽ trở thành nước công nghiệp. Như vậy, 10 năm- 20 năm tới cơ cấu hàng xuất khẩu Việt Nam sẽ chuyển mạnh theo hướng: tăng nhanh tỷ trọng hàng chế biến, chế tạo và giảm mạnh tỷ trọng hàng nguyên liệu thô. Để có cơ cấu hàng xuất khẩu như trên trong tương lai, nhà nước cần có một chính sách cụ thể khuyến khích các doanh nghiệp thuộc các ngành công nghiệp chế biến và chế tạo (thực phẩm chế biến, đồ điện, điện tử gia dụng, điện tử- tin học (phần mềm), công nghệ viễn thông,v.v...) đầu tư theo chiều sâu để nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng và tính độc đáo của sản phẩm, đa dạng hoá mặt hàng nhằm tăng nhanh khối lượng và nâng cao hiệu quả xuất khẩu sang thị trường EU. Riêng đối với các doanh nghiệp lớn của nhà nước thuộc ngành điện tử -tin học, công nghệ viễn thông,v.v... (các ngành công nghiệp có hàm lượng công nghệ cao), nhà nước cần có sự hỗ trợ về vốn và khuyến khích họ tập trung cho nghiên cứu cơ bản để tạo ra các sản phẩm công nghệ cao. Đối tượng áp dụng của chính sách là những doanh nghiệp chế biến và chế tạo có uy tín trên thị trường quốc tế (đã có những sản phẩm được người tiêu dùng trong và ngoài nước ưa chuộng).

   1.3. Gắn nhập khẩu công nghệ nguồn với xuất khẩu


Bấy lâu nay chúng ta nhập khẩu máy móc thiết bị chủ yếu của Châu á, giá rẻ nhưng không lâu bền. Máy móc thiết bị tốt sẽ sản xuất ra hàng hoá chất lượng cao, cạnh tranh được trên thị trường. Trong buôn bán với EU, chúng ta xuất siêu khá lớn, chiếm 25,7% kim ngạch hai chiều, trị giá xuất siêu năm 1999 tăng hơn 5 lần so với năm 1997. Nếu chúng ta tăng cường nhập khẩu công nghệ nguồn từ EU sẽ làm cân bằng cán cân thanh toán, phía EU sẽ không tìm cách cản trở hàng xuất khẩu của ta; đồng thời nhập khẩu được công nghệ hiện đại phục vụ cho sản xuất hàng xuất khẩu giúp thay đổi cơ cấu hàng xuất khẩu nâng cao khả năng cạnh tranh và hiệu quả xuất khẩu nói chung, sang thị trường EU nói riêng, do đó mở rộng được thị trường xuất khẩu. Đây sẽ là một phương pháp hữu hiệu hỗ trợ và đẩy mạnh xuất khẩu sang EU.  

Nhập khẩu công nghệ nguồn từ EU có thể được thực hiện bằng hai biện pháp sau đây: (1)Đầu tư của chính phủ: là biện pháp ưu việt để nhập khẩu được công nghệ hiện đại một cách nhanh nhất và đúng theo yêu cầu đặt ra. Nhưng đây không phải là biện pháp tối ưu đối với chúng ta hiện nay vì Việt Nam là nước nghèo nên kinh phí dành cho đầu tư của chính phủ còn rất hạn hẹp và chỉ ưu tiên cho những ngành trọng điểm của đất nước. Đó chính là mặt hạn chế của biện pháp này. (2)Thu hút các nhà đầu tư EU tham gia vào quá trình sản xuất hàng xuất khẩu tại Việt Nam: là biện pháp tối ưu để Việt Nam nhập khẩu được công nghệ nguồn từ EU và sử dụng công nghệ này đạt hiệu quả cao trong điều kiện chúng ta rất thiếu vốn và trình độ hiểu biết còn hạn chế. Nếu đi vay tiền để nhập khẩu công nghệ thì chưa chắc là ta có thể vận hành đạt kết quả như mong muốn, hơn nữa vay tiền thì phải có nguồn để trả. Còn ở đây vốn của phía EU góp (dây chuyền công nghệ, máy móc thiết bị lẻ,v.v...) sẽ trả bằng sản phẩm thu được từ quá trình sản xuất.


Chúng ta cần có những ưu đãi nhất định cho các nhà đầu tư, nhữnh ưu đãi này có thể là những ưu đãi về thuế  nhập khẩu công nghệ nguồn từ EU, thuế lợi tức, thuế chuyển lợi nhuận hay do góp vốn bằng thiết bị công nghệ hiện đại, do đầu tư vào các lĩnh vực Việt Nam đang khuyến khích như công nghiệp chế biến, sản xuất thiết bị điện, điện tử, viễn thông…Những ưu đãi này phải được quy định chi tiết trong văn bản luật cụ thể.


Việt Nam đã tham gia Hiệp định Mậu dịch Tự do ASEAN (AFTA) và sắp tới sẽ gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), do vậy vấn đề nâng cao sức cạnh tranh của hàng hoá và doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường nội địa và thị trường quốc tế là hết sức cấp thiết. “Đẩy mạnh nhập khẩu công nghệ nguồn từ EU” có lẽ là giải pháp hữu hiệu nhất đối với chúng ta lúc này để trang bị cho hàng hoá Việt Nam sức cạnh tranh quốc tế vì thời điểm hiện tại Việt Nam đang rất thiếu vốn; năng lực và trình độ quản lý, sản xuất còn thấp và hạn chế. 


Thực hiện biện pháp này, Việt Nam vừa thu hút được công nghệ nguồn từ EU lại vừa nâng cao và tiêu chuẩn hoá chất lượng hàng xuất khẩu nói chung và chất lượng hàng xuất khẩu sang thị trường EU nói riêng. Với sự góp mặt của các nhà đầu tư EU trong quá trình sản xuất hàng xuất khẩu, chắc chắn hàng thủy sản Việt Nam sẽ đạt tiêu chuẩn HACCP và các mặt hàng khác đạt tiêu chuẩn ISO 9000 và ISO 14000. Hàng Việt Nam sẽ có thể đáp ứng tốt nhất các yêu cầu khắt khe của thị trường EU về chất lượng, vệ sinh, bảo vệ môi trường, kiểu dáng đẹp và chủng loại phong phú. Đồng thời hàng Việt Nam cũng sẽ được nâng cao tính cạnh tranh quốc tế. Nếu thực hiện tốt giải pháp này, Việt Nam sẽ nhanh chóng cải thiện được chất lượng hàng hoá và thay đổi nhanh cơ cấu hàng xuất khẩu, không những thế còn tạo được nhiều công ăn việc làm và nâng cao tay nghề cho người lao động Việt Nam. Nếu thực hiện chính sách này một cách hiệu quả nó sẽ góp phần không nhỏ cho tiến trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

   1.4. Hỗ trợ tín dụng cho các doanh nghiệp xuất khẩu

Phần lớn các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh hàng xuất khẩu của Việt Nam sang EU đều có qui mô vừa và nhỏ, nên khả năng cạnh tranh và hiệu quả xuất khẩu không cao; vì thế để đẩy mạnh, mở rộng qui mô và nâng cao hiệu quả xuất khẩu sang thị trường này, Nhà nước cần có sự hỗ trợ các doanh nghiệp về vốn thông qua hệ thống ngân hàng. Các biện pháp chủ yếu Chính phủ cần thực hiện là:

- Sử dụng có hiệu quả quỹ hỗ trợ xuất khẩu để các doanh nghiệp được vay vốn với lãi suất thấp, giải quyết được khó khăn về vốn lưu động và vốn đầu tư đổi mới trang thiết bị. Bảo lãnh tín dụng xuất khẩu, tạo điều kiện cho doanh nghiệp thâm nhập được thị trường EU - một thị trường có yêu cầu rất khắt khe về hàng hoá và kênh phân phối phức tạp trên thế giới.

- Đảm bảo sự bình đẳng thực sự trong quan hệ tín dụng ngân hàng trên cơ sở pháp luật giữa các thành phần kinh tế (hiện nay các doanh nghiệp vừa và nhỏ thuộc khu vực tư nhân không được lấy giá trị quyền sử dụng đất đai để thế chấp khi vay vốn). Mở rộng khả năng tiếp cận nguồn tín dụng từ các ngân hàng cũng như các định chế tài chính. Đơn giản hoá thủ tục vay vốn và yêu cầu thế chấp tài sản của ngân hàng và các tổ chức tín dụng.

- Mở rộng khả năng tiếp cận các nguồn vốn cho doanh nghiệp vừa và nhỏ. Nhà nước cần thành lập Quỹ bảo lãnh tín dụng, các ngân hàng chuyên doanh của khu vực doanh nghiệp vừa và nhỏ, cho phép các doanh nghiệp vừa và nhỏ sản xuất, kinh doanh xuất khẩu có hiệu quả được vay vốn theo phương thức tự vay, tự trả.

- Thực hiện lãi suất ưu đãi cho doanh nghiệp vừa và nhỏ sản xuất, kinh doanh xuất khẩu sang EU có hiệu quả, sản xuất sản phẩm mới hoặc nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ mới.

- Mở rộng thu hút hỗ trợ tài chính từ các nước thành viên EU.

Kim ngạch xuất khẩu sang thị trường EU tăng nhanh hàng năm, nhưng trị giá xuất khẩu của các doanh nghiệp Việt Nam thực hiện theo con đường xuất khẩu trực tiếp chỉ chiếm khoảng 50% tổng kim ngạch. Ngoài  nguyên nhân là các doanh nghiệp Việt Nam thiếu thông tin về thị trường và kênh phân phối phức tạp, nguyên nhân chính dẫn tới tình trạng này là do các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh hàng xuất khẩu rất thiếu vốn để đầu tư, cải tiến và mở rộng sản xuất nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và tạo ra nguồn hàng có khối lượng lớn, ổn định thoả mãn nhu cầu của thị trường này. Do vậy, thực hiện “chính sách tín dụng” sẽ giúp các doanh nghiệp Việt Nam có vốn đầu tư cho sản xuất để nâng cao chất lượng, đa dạng hoá sản phẩm và cải tiến mẫu mã hàng nhằm đạt được mục đích là tăng nhanh khối lượng hàng xuất khẩu sang thị trường EU. 

2. Giải pháp về phía doanh nghiệp


Bên cạnh sự quan tâm hỗ trợ từ phía nhà nước đối với các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh xuất khẩu, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp này đẩy mạnh xuất khẩu, thì mỗi doanh nghiệp cần phải phát huy tính độc lập và chủ động, sáng tạo trong việc nâng cao chất lượng và tính cạnh tranh của sản phẩm, tam ra những cách thức phù hợp để thâm nhập thị trường nước ngoài, tạo dựng uy tín của hàng hoá cũng như tên tuổi của doanh nghiệp trên trường quốc tế thì mới thực sự đem lại lợi ích to lớn, lâu dài.     

   2.1. Lựa chọn phương thức thích hợp để chủ động thâm nhập vào các kênh phân phối trên thị trường EU 

     * Các phương thức thâm nhập thị trường EU:

Có nhiều phương thức để các doanh nghiệp Việt Nam có thể thâm nhập vào thị trường EU, như: xuất khẩu qua trung gian, xuất khẩu trực tiếp, liên doanh, đầu tư trực tiếp. Mỗi phương thức thâm nhập thị trường trên đây có những ưu thế và hạn chế riêng. 

Xuất khẩu qua trung gian là con đường mà phần lớn các doanh nghiệp Việt Nam đã áp dụng để thâm nhập thị trường EU, nó chỉ thích hợp ở thời kỳ ban đầu, mới khai phá thị trường này (những năm 80 và đầu thập niên 90). Khi đó thị trường EU còn mới mẻ đối với các doanh nghiệp, hơn nữa lại thiếu kinh nghiệm về thương trường nên không thiết lập được quan hệ bạn hàng trực tiếp với các đối tác EU. Do vậy, các doanh nghiệp đã phải xuất khẩu sang EU qua các bạn hàn trung gian mà chủ yếu là ở Châu ¸. 

Xuất khẩu trực tiếp là con đường chính thâm nhập thị trường EU hiện nay của các doanh nghiệp Việt Nam. Hình thức này thích hợp với thời kỳ sau khai phá (từ giữa thập niên 90 đến nay) khi quy mô xuất khẩu còn nhỏ bé và các mặt hàng xuất khẩu còn phân tán, nhưng dễ tạo ra thế bị động đối với các nhà xuất khẩu do khó nắm bắt kịp thời những thông tin về thị trường (những thay đổi về chính sách ngoại thương, qui chế xuất khẩu,v.v... của EU có ảnh hưởng tới xuất khẩu hàng hoá của Việt Nam).

Liên doanh có thể dưới hình thức sử dụng giấy phép, nhãn hiệu hàng hoá. Tại thời điểm này, hàng hoá Việt Nam chưa có danh tiếng, nên rất khó thâm nhập vào thị trường EU. Hơn nữa, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam còn yếu. Do vậy, liên doanh dưới hình thức sử dụng giấy phép, nhãn hiệu hàng hoá, tên thương phẩm với các hãng, công ty nước ngoài nổi tiếng có thể sẽ là biện pháp tối ưu  để các nhà xuất khẩu Việt Nam thâm nhập được vào thị trường EU vì thị trường này rất đề cao chất lượng và thích sử dụng những sản phẩm của các hãng nổi tiếng. Chúng ta cũng cần tính đến một xu hướng đang nổi lên là sự gia tăng buôn bán trong nội bộ công ty và tái xuất của các doanh nghiệp EU để triển khai các hình thức liên doanh, cũng như tham gia trực tiếp vào mạng lưới phân công lao động quốc tế của các công ty xuyên quốc gia EU. Nếu không liên doanh theo kiểu này thì các doanh nghiệp Việt Nam sẽ khó thâm nhập thị trường EU. Hình thức này không chỉ giúp cho sự gia tăng xuất khẩu của Việt Nam sang EU mà còn sang các thị trường khác hiện các công ty của EU đang có mặt ở đó.

Đầu tư trực tiếp chưa phải là hướng chính để thâm nhập thị trường EU hiện tại và trong tương lai gần của các doanh nghiệp Việt Nam vì tiềm năng kinh tế còn hạn hẹp. Tuy nhiên, ta cũng cần xem xét và nghiên cứu hình thức thâm nhập này vào thị trường EU để chuẩn bị trước cho giai đoạn phát triển cao hơn của nền kinh tế Việt Nam trong thế kỷ XXI.


Trong thời gian tới, một mặt các doanh nghiệp Việt Nam vừa duy trì xuất khẩu trực tiếp để thâm nhập thị trường EU, mặt khác cần có sự nghiên cứu để lựa chọn phương thức thâm nhập bằng hình thức liên doanh và đầu tư trực tiếp.
Dù lựa chọn phương thức thâm nhập thị trường nào trong số những phương thức nêu trên thì chúng ta cũng phải nghiên cứu kỹ các yếu tố sau: dung lượng thị trường, thị hiếu tiêu dùng, kênh phân phối, đối thủ cạnh tranh, giá cả,v.v...và 4 nguyên tắc khi thâm nhập thị trường EU (Nắm bắt được thị hếu của người tiêu dùng; Hạ giá thành sản phẩm; Đảm bảo thời gian giao hàng; Duy trì chất lượng sản phẩm). Cần tìm hiểu thuế quan, chính sách ngoại thương và qui chế nhập khẩu của EU để tìm các cánh cửa mới cho hàng xuất khẩu Việt Nam.

          Chúng ta cần nhanh chóng thành lập hệ thống thu thập và xử lý thông tin thương mại. Hệ thống thông tin thương mại quốc gia nối với các cơ quan quản lý, các doanh nghiệp và mạng Internet sẽ đảm bảo cung cấp kịp thời và chính xác các thông tin về thị trường EU cho các doanh nghiệp để họ có căn cứ đẩy mạnh hoạt động buôn bán với EU, nâng cao khả năng dự báo và định hướng thị trường của các cơ quan chức năng của Nhà nước. Việt Nam cần có chính sách khuyến khích cá nhân cũng như các tổ chức phi Chính phủ tham gia tích cực vào việc tìm hiểu và tạo cơ hội thâm nhập thị trường EU.

     * Lựa chọn phương thức thích hợp và chủ động thâm nhập vào các kênh phân phối trên thị trường EU


Thứ nhất, đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam do tiềm lực kinh tế hạn chế nên có thể liên kết với cộng đồng người Việt Nam ở Châu Âu để đầu tư sản xuất và xuất khẩu vào EU những mặt hàng mà thị trường này đang có nhu cầu lớn, như: hàng dệt may, giày dép, đồ gỗ gia dụng, thủ công mỹ nghệ,v.v... Hợp tác kinh doanh có thể dưới hình thức liên doanh. Hai bên cùng góp vốn để thành lập liên doanh, nhưng liên doanh có thể sử dụng lao động, nguyên liệu, nhà xưởng của phía Việt Nam; và sử dụng pháp nhân, sự hiểu biết về thị trường, kênh phân phối và sự nhậy bén trong kinh doanh của phía nước ngoài. Phía Việt Nam sẽ chịu trách nhiệm sản xuất hàng hoá theo đúng thiết kế, còn phía nước ngoài sẽ chịu trách nhiệm tiêu thụ hàng hoá. Bằng cách này hàng hoá được sản xuất ra sẽ đáp ứng tốt thị hiếu luôn thay đổi của thị trường EU và thâm nhập vào được kênh phân phối trên thị trường này.


Thứ hai, đối với các doanh nghiệp lớn (thường là doanh nghiệp nhà nước) có tiềm lực kinh tế mạnh hơn có thể liên doanh để trở thành công ty con của các công ty xuyên quốc gia EU. Bằng cách này các doanh nghiệp có thể thâm nhẩp trực tiếp vào các kênh phân phối chủ đạo trên thị trường EU vì các công ty xuyên quốc gia EU đóng vai trò chủ chốt trong các kênh phân phối này. Các nhà nhập khẩu (các công ty thương mại) thuộc các công ty xuyên quốc gia EU thường nhập hàng từ các xí nghiệp, nhà máy thuộc tập đoàn của mình và từ các nhà thầu nước ngoài có quan hệ bạn hàng lâu dài, ít khi nhập khẩu hàng từ các nhà xuất khẩu không quen biết, sau đó đưa hàng vào mạng lưới tiêu thụ (hệ thống các siêu thị, cửa hàng, công ty bán lẻ độc lập, v.v...). Nếu trở thành một công ty con của tập đoàn này thì đương nhiên hàng sản xuất ra sẽ được đưa vào kênh tiêu thụ của tập đoàn.


Hiện nay, EU có số lượng lớn các công ty xuyên quốc gia hàng đầu thế giới. Các công ty xuyên quốc gia EU thực hiện chiến lược đầu tư và cắm nhánh ra nước ngoài. Để thực hiện sự cắm nhánh ở nước ngoài, các công ty xuyên quốc gia EU thực hiện trước hết việc đầu tư trực tiếp ra nước ngoài. Các hình thức đầu tư phổ biến: (1) 100% vốn của các công ty xuyên quốc gia; (2) Liên doanh, các xí nghiệp liên doanh có thể được hình thành bằng nhiều con đường khác nhau: mua cổ phiếu ở các công ty đang hoạt động, thực hiện sự hợp tác gia công. Lượng đầu tư trực tiếp ra nước ngoài thông qua các hình thức xây dựng xí nghiệp mới, hặc mua lại (một phần hay toàn bộ) xí nghiệp của nước ngoài ngày càng lớn. Cho đến nay, các công ty xuyên quốc gia EU đã thực hiện đầu tư cắm nhánh ở hầu khắp các châu lục trên thế giới. Vào những năm 60 trọng điểm đầu tư của các công ty xuyên quốc gia EU là ở Mỹ-Latinh và Châu Phi, những năm 80 lại tập trung đầu tư lẫn nhau và đầu tư vào các nước phát triển, gần đây lại tăng cường đầu tư vào Đông Âu và các nước Châu á. Sự chuyển hướng đầu tư của các công ty xuyên quốc gia EU sang Châu á là một thuận lợi lớn cho các doanh nghiệp Việt Nam muốn liên doanh với họ. 


Những năm đầu thập niên 90, các doanh ngiệp sản xuất hàng dệt may và da giày Đài Loan, Singapore, Malaysia, Indonesia,v.v... đã thâm nhập vào các kênh phân phối chủ đạo trên thị trường EU rất thành công theo phương pháp “liên doanh để trở thành công ty con của các công ty xuyên quốc gia EU”. Kim ngạch xuất khẩu hai mặt hàng này sang EU tăng nhanh và đến năm 1997-1998 những doanh nghiệp này đã chuyển phần lớn những cơ sở sản xuất của mình sang Việt Nam và các nước khác mà có lợi thế hơn trong sản xuất (lương công nhân thấp và được hưởng GSP). Trong nước họ tập trung sản xuất những sản phẩm cao cấp và có điều kiện phát triển các ngành công nghiệp có hàm lượng công nghệ cao, như: chế biến thực phẩm, điện tử-tin học, sản xuất ô tô, công nghệ viễn thông, v.v... Hàng dệt may và da giày của họ đã rất có uy tín trên thị trường EU. Chính vì vậy mà hiện nay các doanh nghiệp Đài Loan, Malaysia, Indonesia đã mua rất nhiều hai mặt hàng này của Việt Nam mang về nước, bỏ nhãn mác Việt Nam và dán nhãn mác của họ, sau đó tái xuất sang thị trường EU, giá bán của họ cho đối tác EU cao hơn nhiều lần so với giá mua của Việt Nam. Sự thành công của những doanh nghiệp này trong việc thâm nhập vào các kênh phân phối chủ đạo trên thị trường EU đã thực sự mang lại cho họ nhiều lợi ích kinh tế, thể hiện ở chỗ không chỉ đẩy mạnh xuất khẩu hàng hoá do mình làm ra mà còn thu được rất nhiều lợi nhuận từ hoạt động tái xuất. Nhãn hiệu hàng hoá của họ đã rất có uy tín đối với người tiêu dùng EU. Chúng ta là người sản xuất ra hàng hoá, xuất khẩu rất khó khăn mà lợi nhuận thu được còn rất hạn chế và thấp hơn nhiều so với lợi nhuận thu được từ hoạt động tái xuất của họ. Tại thời điểm này, hoạt động tái xuất của các nước ở khu vực Châu á đang phát triển rất mạnh, cho nên rất nhiều mặt hàng của Việt Nam được bầy bán trên thị trường EU dưới nhãn mác của các nước khác. Để khắc phục tình trạng bán qua trung gia thì không còn cách nào khác là các doanh nghiệp Việt Nam phải chủ động thâm nhập vào các kênh phân phối trên thị trường EU. 


Thứ ba, từ năm 2010 có thể nền kinh tế Việt Nam sẽ phát triển mạnh, lúc đó các doanh nghiệp cũng sẽ lớn mạnh và có đủ tiềm lực kinh tế để có thể thâm nhập vào kênh phân phối EU theo phương pháp của các doanh nghiệp Nhật Bản những năm 60 và 70. Nhưng hiện nay, các doanh nghiệp của ta cũng có thể sử dụng hình thức liên doanh với các đối tác nước ngoài trong việc sử dụng giấy phép, nhãn hiệu hàng hoá (có thể liên doanh với các nhà sản xuất EU có uy tín, hoặc các nhà sản xuất Châu á mà sản phẩm chủ yếu xuất sang thị trường EU) 


Việt Nam đang thực hiện tiến trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá, vì vậy trong tương lai hàng xuất khẩu chủ lực của ta sẽ là hàng điện tử-tin học, thực phẩm chế biến và các mặt hàng chế tạo khác có hàm lượng công nghệ cao. Những mặt hàng này rất khó thâm nhập vào thị trường của các nước phát triển. Do vậy, ngay từ bây giờ các doanh nghiệp phải lựa chọn phương thức thích hợp, chủ động và tích cực thâm nhập vào các kênh phân phối, đảm bảo vị thế của mình trong tương lai trên thị trường EU.

2.2. Tăng cường đầu tư và hoàn thiện quản lý để tạo nguồn hàng thích hợp với thị trường EU

EU là thị trường tiêu dùng khắt khe trên thế giới và có rào cản kỹ thuật mà hàng xuất khẩu của các nước đang phát triển rất khó vượt qua. Qua đặc điểm của thị trường EU đã phân tích ở trên, có thể nhận thấy rằng, nguồn hàng thích hợp với thị trường EU là nguồn hàng đa dạng, phong phú về chủng loại, khối lượng lớn, cung ổn định, thoả mãn thị hiếu tiêu dùng và đáp ứng tốt nhất các tiêu chuẩn của sản phẩm theo quy định của EU. Các doanh nghiệp Việt Nam muốn xâm nhập và mở rộng thị phần tại EU thì không còn cách nào khác là phải tạo được nguồn hàng xuất khẩu thích hợp với thị trường này.   

Người tiêu dùng EU không chỉ quan tâm tới chất lượng sản phẩm (yếu tố quan trọng hàng đầu) mà còn cả dịch vụ khách hàng, bao gồm cả dịch vụ sau khi bán hàng. Nét độc đáo và đặc biệt của sản phẩm so với các sản phẩm của đối thủ cạnh tranh sẽ có sức hút lớn đối với họ. Do đó, cần đầu tư cho các khâu quảng cáo, tiếp thị, cải tiến công nghệ, nghiên cứu và phát triển để tạo ra sự khác biệt giữa sản phẩm của mình với đối thủ cạnh tranh, bí quyết ở đây chính là tính sáng tạo.

Các doanh nghiệp Việt Nam cần tận dụng mọi cơ hội nghiên cứu kỹ thị trường và khách hàng để nắm được đặc điểm của thị trường, nhu cầu thị hiếu của người tiêu dùng và kênh phân phối trên thị trường EU từ đó đưa ra các biện pháp phù hợp để cải tiến và đa dạng hoá, hạ gá thành sản phẩm, đầu tư chiều sâu để nâng cao năng suất, tạo nguồn hàng thích hợp với thị trường EU nhằm đạt được mục đích là tăng nhanh khối lượng hàng và nâng cao hiệu quả xuất khẩu sang thị trường này. Đầu tư vốn và thiết bị, máy móc, công nghệ tiên tiến, hiện đại và đồng bộ vào quá trình sản xuất để nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm. Các doanh nghiệp cần phải xác định các ưu thế cạnh tranh tương đối để tập trung đầu tư vào những mặt hàng có lợi thế nhất, tránh đầu tư tản mạn hiệu quả thấp và phải nghiên cứu yếu tố cạnh tranh để tránh những thị trường thành viên, hoặc những mặt hàng khó cạnh tranh hay chưa có khả năng cạnh tranh.

Muốn tạo ra được một nguồn hàng thích hợp với thị trường EU thì các doanh nghiệp Việt Nam phải tăng cường đầu tư và hoàn thiện quản lý vì đây là hai yếu tố quan trọng của quá trình sản xuất, có tính quyết định đối với việc cho ra đời một sản phẩm như thế nào. Nếu một doanh nghiệp đã chú trọng đầu tư vốn và công nghệ tiên tiến vào quá trình sản xuất, lại áp dụng hệ thống quản lý thích hợp sẽ tạo ra sản phẩm xuất khẩu có chất lượng cao đáp ứng tốt yêu cầu của người tiêu dùng và vượt được rào cản kỹ thuật của bất kỳ thị trường nào cho dù khó tính nhất. Tại thời điểm này, các doanh nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu của Việt Nam hướng vào thị trường EU thì không còn cách nào khác là phải tăng cường áp dụng các hệ thống quản lý: ISO 9000, ISO 14000 và HACCP (áp dụng những hệ thống quản lý nêu trên gần như là yêu cầu bắt buộc đối với các doanh nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu vào thị trường này).

EU là một thị trường nhập khẩu lớn trên thế giới, nhưng khi thâm nhập vào thị trường này, hàng Việt Nam phải vượt qua được hai hàng rào: thuế quan và phi quan thuế (rào cản kỹ thuật). Tuy nhiên từ năm 1996 đến nay, EU dành cho hàng xuất khẩu Việt Nam thuế quan ưu đãi GSP, do vậy “rào cản kỹ thuật” mới chính là rào cản thực sự và khó vượt qua đối với hàng của ta khi vào thị trường EU. Để vượt được qua rào cản này, thì phải đảm bảo hàng hoá phải có tính cạnh tranh. Việc áp dụng các tiêu chuẩn: ISO 9000, ISO 14000 và HACCP là biện pháp tốt nhất để các doanh nghiệp Việt Nam có thể nâng cao khả năng cạnh tranh của hàng hoá trên thị trường này, nhằm giữ vững và mở rộng thị phần.

Đối với các doanh nghiệp thuộc ngành công nghiệp chế biến thực phẩm và các ngành có liên quan đến thực phẩm muốn đẩy mạnh xuất khẩu sang EU thì biện pháp duy nhất là áp dụng tiêu chuẩn HACCP vì nó là yêu cầu bắt buộc đối với các xí nghiệp chế biến thực phẩm của các nước đang phát triển mà sản phẩm xuất khẩu vào thị trường này. Các xí nghiệp chế biến thực phẩm của ta cũng không có ngoại lệ là muốn xuất khẩu sang EU thì phải áp dụng tiêu chuẩn HACCP.
Đối với các doanh nghiệp thuộc các ngành công nghiệp mà có quá trình sản xuất gây ô nhiễm môi trường (ngành công nghiệp chế biến gỗ, ngành công nghiệp sản xuất ô tô,v.v...) muốn giữ vững và mở rộng thị phần thì không còn cách nào khác là phải áp dụng bộ tiêu chuẩn ISO 14000 vì đây là yêu cầu gần như bắt buộc của EU đối với các doanh nghiệp sản xuất mặt hàng này. ở các Quốc gia đã có sức ép mạnh mẽ về bảo vệ môi trường như các nước thuộc EU thì việc áp dụng ISO 14000 đã trở thành một đòi hỏi mang tính phổ cập. Đối với các doanh nghiệp có hoạt động liên quan đến xuất khẩu thì việc có được chứng chỉ phù hợp ISO 14000 sẽ là một phương tiện và thước đo mà qua đó khách hàng EU có thể an tâm về phương diện bảo vệ môi trường của sản phẩm, dịch vụ mà họ mong muốn. Việc thừa nhận và cam kết áp dụng ISO 14000 đã trở thành một tiêu chí để duy trì sự cạnh tranh tại thị trường EU. 

Đối với các doanh nghiệp thuộc các ngành công nghiệp khác, muốn đứng vững và phát triển trên thị trường EU thì biện pháp duy nhất là áp dụng bộ tiêu chuẩn ISO 9000 vì chất lượng của sản phẩm không chỉ đơn thuần là các yêu cầu về mặt tính chất lý hoá mà còn đảm bảo cả yêu cầu thẩm mỹ, độ tiện dụng và an toàn. Những doanh nghiệp có chứng nhận ISO 9000 sẽ có ưu thế mạnh trong xuất khẩu hàng sang EU trong thời gian tới. Tuy ISO 9000 không phải là chất lượng sản phẩm mà thực chất là một phương thức quản lý, hay nói cách khác là hệ thống quản lý chất lượng, nhưng theo quan điểm của ISO thì hệ thống bộ máy của một doanh nghiệp nào đó hoạt động tốt mới cho ra sản phẩm (hoặc dịch vụ) chất lượng cao. Do đó, với việc áp dụng Bộ tiêu chuẩn ISO 9000, các doanh nghiệp Việt Nam sẽ nâng cao được chất lượng hàng hoá, đáp ứng tốt thị hiếu của người tiêu dùng EU và là cơ sở tốt cho hàng hoá có thể thâm nhập thị trường này.

Với việc áp dụng các tiêu chuẩn HACCP, ISO 9000 và ISO 14000 trong sản xuất  hàng hoá, các doanh nghiệp Việt Nam có thể tạo ra một nguồn hàng xuất khẩu ổn định và thích hợp sang thị trường EU nhằm chủ động trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, tránh tình trạng là nhiều doanh nghiệp Việt Nam rất bị động trong việc tạo nguồn hàng thích hợp. Do đó, trong một số trường hợp không đảm bảo về chất lượng sản phẩm và thời gian giao hàng qui định, dẫn đến sự mất tin tưởng của phía EU. Đối với các doanh nghiệp EU, uy tín kinh doanh là cực kỳ quan trọng, tối kỵ đánh mất điều này trong hợp tác kinh doanh.                    Như vậy, có thể nói rằng ISO 9000, ISO 14000 và HACCP chính là chìa khoá để các doanh nghiệp Việt Nam mở cánh cửa vào thị trường EU. Bộ tiêu chuẩn ISO 9000, ISO 14000 và HACCP giúp các nhà sản xuất Việt Nam cho ra đời các sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn về chất lượng, vệ sinh thực phẩm, an toàn cho người sử dụng và bảo vệ môi trường. Các sản phẩm có chất lượng cao, bảo đảm vệ sinh thực phẩm và an toàn cho người sử dụng, nhưng quá trình sản xuất không bảo đảm các tiêu chuẩn về bảo vệ môi trường thì cũng không được nhập khẩu vào thị trường EU theo quy định của Uỷ Ban Châu Âu (EC) và người tiêu dùng EU cũng tẩy chay những mặt hàng này (như mặt hàng đồ gỗ của ta ).

Nếu hàng xuất khẩu của Việt Nam vào thị trường EU không được hưởng chế độ ưu đãi thuế quan phổ cập (GSP) nữa vì EU chấm dứt thực hiện GSP vào cuối năm 2004 và hàng dệt may không bị áp đặt  hạn ngạch. Khi đó hàng Việt Nam sẽ phải cạnh tranh bình đẳng với hàng hoá của các nước khác trên thị trường EU trong điều kiện hàng của họ có ưu thế hơn ta về chất lượng, giá cả, khối lượng lớn và nguồn cung ổn định. Do vậy, muốn chiến thắng trong cuộc cạnh tranh gay gắt này thì không còn con đường nào khác là các doanh nghiệp làm hàng xuất khẩu của Việt Nam sang EU phải đạt tiêu chuẩn ISO 9000, ISO 14000 hoặc HACCP. Chỉ có như vậy, hàng xuất khẩu của Việt Nam mới có chỗ đứng vững chắc trên thị trường EU trong giai đoạn này.

2.3. Đẩy mạnh áp dụng thương mại điện tử trong kinh doanh

Các doanh nghiệp Việt Nam nên đẩy mạnh việc áp dụng thương mại điện tử vì thương mại điện tử đem lại cho doanh nghiệp những lợi ích to lớn. Website của doanh nghiệp được ví như là Trung tâm thông tin, văn phòng đại diện và cửa hàng bán lẻ của doanh nghiệp đó ở mọi nơi, mọi lúc trên mọi phương diện, nó sẽ có chi phí thấp hơn nhiều so với việc duy trì một văn phòng đại diện thực ở nước ngoài. Kết nối internet doanh nghiệp có thể tìm được hầu hết thông tin cần thiết phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của mình.

2.4. Tăng cường khai thác Quỹ Phát triển Doanh nghiệp Vừa và Nhỏ của Liên Minh Châu Âu 

Quỹ Phát triển Doanh nghiệp Vừa và Nhỏ tại Việt Nam (SMEDF) là một phần trong “Chương trình Trợ giúp Kỹ thuật của Châu Âu trong quá trình chuyển sang nền kinh tế thị trường của Việt Nam” (EURO - TAPVIET).

          Quỹ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEDF) được thành lập theo thoả thuận tài chính giữa Chính phủ Việt Nam và Uỷ Ban Châu Âu (EC) ngày 6/6/1996. Tổng số nguồn vốn của Quỹ SMEDF khoảng 275 tỷ đồng Việt Nam (tương đương 25 triệu USD tại thời điểm năm 1996) do EC cung cấp nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam phát triển sản xuất và tạo thêm việc làm cho xã hội. Quỹ đã cung cấp các khoản vay ưu đãi trung và dài hạn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ thông qua các ngân hàng thương mại Việt Nam để đầu tư thay thế, đổi mới máy móc thiết bị nhằm mục đích thành lập doanh nghiệp mới, hoặc mở rộng sản xuất, hiện đại hoá cơ sở vật chất cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

         SMEDF là một dự án phát triển do EU tài trợ với mục tiêu là tăng cường sự phát triển kinh tế-xã hội ở Việt Nam. Dự án là một “Quỹ tài chính” được sử dụng để tái tài trợ từng phần cho các khoản tín dụng có kỳ hạn mà các ngân hàng thương mại tham gia cấp cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, nhằm giúp họ phát triển hoạt động của mình cũng như trực tiếp  hay gián tiếp tạo ra công ăn việc làm mới. 

         Quỹ SMEDF đã góp phần bổ sung một nguồn vốn trung và dài hạn cho thị trường tín dụng Việt Nam. Các doanh nghiệp nhờ vốn vay của SMEDF đã đầu tư thêm máy móc thiết bị, nâng cao năng lực sản xuất, tăng cường chất lượng, số lượng sản phẩm và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường trong nước và thế giới. Hầu hết các doanh nghiệp đã sử dụng vốn đúng mục đích, sản xuất kinh doanh có hiệu quả, hoàn trả nợ gốc và lãi đúng thời hạn  cho ngân hàng và cho SMEDF. Đến ngày 31/5/2000, Dự án đã giải ngân được 219 tỷ đồng cho 214 dự án đạt 82,75% tổng số nguồn vốn, tạo ra 8.400 chỗ làm việc mới và ổn định việc làm cho hơn 32.000 lao động. Tính cả phần đóng góp tài chính của các doanh nghiệp và của phía các ngân hàng đối tác thì tổng số tiền đã huy động được để đầu tư vào 214 dự án nói trên là 417 tỷ đồng Việt Nam. Quỹ đã triển khai hoạt động tại 42/61 tỉnh và thành phố của Việt Nam. Tính đến nay, Quỹ đã thu hồi được 52 tỷ đồng Việt Nam bao gồm cả gốc và lãi. Vì những kết quả trên, dự án SMEDF - một trong những dự án hợp tác giữa Việt Nam và EC đã được Nhóm làm việc hỗn hợp Việt Nam - EC đánh giá là dự án có nhiều thành công.

          Ngày 31/5/2000 tại Hà Nội đã diễn ra cuộc họp lần thứ 5 của Uỷ Ban chỉ đạo của Quỹ SMEDF, Hội nghị đã nhất trí đề nghị hai bên EC và Việt Nam cho phép kéo dài hoạt động của SMEDF cho tới 30/11/2000 để có thời gian giải ngân nốt phần còn lại của Qũy, tiếp tục tiến hành các khoá đào tạo nâng cao năng lực cho các cán bộ tín dụng của các ngân hàng đối tác. Đồng thời để có đủ thời gian chuẩn bị tốt cho đề án giai đoạn 2 của Dự án phát triển Doanh nghiệp vừa và nhỏ cho 3 năm kế tiếp.


SMEDF đã thực hiện đề án giai đoạn 1 của Dự án cho 3 năm đầu, tài trợ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam, đặc biệt là các doanh nghiệp thuộc những lĩnh vực ưu tiên như: chế biến thủy sản, sản xuất hàng hoá tiêu dùng (giày dép, dệt may, đồ nhựa, đồ dùng du lịch) và hàng thủ công, sản xuất đồ điện tử và cơ khí. Tổng vốn tài trợ là 25 triệu USD. Tài trợ bằng tiền vốn với lãi suất thấp và trợ giúp kỹ thuật. Song song với việc cho các doanh nghiệp Việt Nam vay vốn để cải tiến sản xuất, EU cử chuyên gia kỹ thuật thuộc các lĩnh vực trên sang giúp doanh nghiệp vận hành các dây chuyền công nghệ hiện đại, huấn luyện các kỹ năng,v.v... Sau 3 năm thực hiện dự án đã đạt được kết quả:  nhiều doanh nghiệp của Việt Nam thuộc các lĩnh vực trên đã mở rộng - hiện đại hoá doanh nghiệp, sản xuất ra sản phẩm có chất lượng cao và đẩy mạnh xuất khẩu, đặc biệt sang EU; và nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã được cấp chứng chỉ đạt tiêu chuẩn ISO 9000, ISO 14000 và HACCP. Điển hình là các doanh nghiệp thuộc ngành chế biến thủy sản, từ chỗ không có doanh nghiệp nào áp dụng tiêu chuẩn HACCP, đến nay đã có gần 70 doanh nghiệp áp dụng tiêu chuẩn này; và từ chỗ chỉ có 30 doanh nghiệp được vào danh sách II, đến tháng 3/2000 chúng ta đã có 29 doanh nghiệp được EU xếp lên danh sách I, đến cuối tháng 6/ 2000 con số này đã lên đến 40 doanh nghiệp (40 doanh nghiệp này đã được Uỷ Ban Châu Âu cấp chứng chỉ đủ tiêu chuẩn chất lượng và vệ sinh). Đạt được thành công này ngoài nỗ lực của Chính phủ Việt Nam trong đàm phán với EU, nỗ lực của Bộ Thủy Sản và các doanh nghiệp, còn phải kể tới sự hỗ trợ không nhỏ của EU thông qua SMEDF. 

Các doanh nghiệp cần phải tăng cường khai thác và tận dụng triệt để nguồn vốn của Quỹ để phát triển sản xuất và đẩy mạnh xuất khẩu. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam thường rất thiếu vốn để mở rộng sản xuất và hiện đại hoá doanh nghiệp mà SMEDF lại là một phương pháp hữu hiệu để tăng nguồn vốn, hơn nữa còn được hỗ trợ cả về mặt kỹ thuật. Nguồn vốn này ưu đãi hơn nhiều so với các nguồn tín dụng khác vì lãi suất thấp cộng thêm  hỗ trợ kỹ thuật

3. Giải pháp khác

    3.1. Đẩy mạnh công tác xúc tiến xuất khẩu sang thị trường EU


EU là một thị trường lớn trên thế giới, nhu cầu nhập khẩu hàng hoá hàng năm là rất lớn. Các mặt hàng nhập khẩu của EU phần lớn là những mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam và những mặt hàng xuất khẩu mà Việt Nam có tiềm năng. Thế nhưng, cho đến nay hàng Việt Nam vào EU mới chỉ chiếm một thị phần rất nhỏ trên thị trường này. Xuất khẩu qua trung gian chiếm tỷ trọng khá lớn trong tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang EU. Do vậy mà cho đến nay hàng Việt Nam vẫn chưa thực sự thâm nhập trực tiếp được nhiều vào EU. Ngoài nguyên nhân là khả năng cạnh tranh của hàng hoá Việt Nam chưa cao, còn phải kể tới một nguyên nhân quan trọng là công tác xúc tiến xuất khẩu của ta còn yếu chưa hỗ trợ nhiều cho các doanh nghiệp trong việc thâm nhập và chiếm lĩnh thị trường EU. 


Cơ hội mở rộng thị trường xuất khẩu của hàng hoá Việt Nam tại EU là rất lớn, thế nhưng tại thời điểm này do có những hạn chế nhất định (chất lượng còn kém, chủng loại và kiểu dáng đơn điệu,...) nên hàng của ta chỉ có thể thâm nhập được vào thị trường này một cách suôn sẻ nếu như chúng ta có hoạt động xúc tiến xuất khẩu mạnh sang EU. Hoạt động xúc tiến xuất khẩu của các doanh nghiệp Việt Nam còn yếu do nhiều doanh nghiệp còn chưa coi trọng công tác xúc tiến xuất khẩu. Một số doanh nghiệp chú trọng tới công tác này, nhưng nguồn kinh phí còn hạn chế do khả năng tài chính hạn hẹp. Một số doanh nghiệp khác thì đầu tư khá lớn cho hoạt động này, nhưng hiệu quả thu được còn thấp, nguyên nhân là do thiếu thông tin và kinh nghiệm. Điều này xảy ra đối với nhiều nước ở giai đoạn đầu hội nhập vào khu vực và thế giới, chứ không riêng gì Việt Nam, nên Nhà nước cần tài trợ một phần kinh phí và hỗ trợ trong công tác xúc tiến xuất khẩu để giúp cho các doanh nghiệp có thể tiếp cận, xâm nhập dễ dàng và đứng vững trên thị trường EU. Hoạt động xúc tiến xuất khẩu sang EU là công việc chính của doanh nghiệp, nhưng tại thời điểm này do có những hạn chế nhất định nên rất cần sự trợ giúp của Nhà nước.

     * Hỗ trợ của Nhà nước trong công tác xúc tiến xuất khẩu sang EU:


Để hỗ trợ cho các doanh nghiệp và hàng hoá Việt Nam thâm nhập dễ dàng và có chỗ đứng vững chắc trên thị trường EU, Nhà nước nên thực hiện một số hoạt động trợ giúp sau:


- Đẩy mạnh xây dựng chiến lược phát triển thị trường EU thông qua việc đàm phán, ký kết các Hiệp định, thoả thuận thương mại song phương và đa phương nhằm tạo ra các tiền đề, hành lang pháp lý thuận lợi để đẩy mạnh xuất khẩu. 


- Thảo luận ở cấp Chính phủ về mở cửa thị trường, trước hết là đối với những mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam. Hiện nay, EU được coi là thị trường có mức bảo hộ cao nhất. Sự bảo hộ này dưới cả 2 hình thức là thuế quan và phi quan thuế, đặc biệt là các biện pháp phi quan thuế. Trong khi hàng Việt Nam đang rất khó khăn trong việc chiếm lĩnh thị trường EU, Chính phủ nên tích cực và chủ động đề nghị Uỷ Ban Châu Âu mở rộng qui mô mậu dịch và tạo điều kiện thuận lợi cho hàng của ta vào thị trường này, nhất là nông sản, thủy hải sản, rau quả, thịt gia súc và gia cầm, đồ gỗ gia dụng và hàng thủ công mỹ nghệ. 


- Thành lập tổ tư vấn cấp cao của Bộ Thương mại hai Chính phủ (Việt Nam và EU) nhằm tìm hiểu những vấn đề pháp lý còn thiếu cho doanh nghiệp hai bên. Cập nhật thường xuyên thông tin về hàng hoá, đối tác, thị trường  cho doanh nghiệp. Điều chỉnh hoặc khắc phục những vướng mắc cho các doanh nghiệp trong khi thực hiện hoạt động kinh doanh của mình. 


- Nhà nước cần có chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia hội chợ, triển lãm hoặc hội thảo chuyên đề thị trường, giúp các doanh nghiệp trực tiếp tiếp cận thị trường, trực tiếp tìm hiểu nhu cầu thị hiếu của thị trường và trực tiếp giao dịch với các nhà nhập khẩu chính của thị trường EU, có cơ hội ký kết được các hợp đồng kinh doanh lớn và dài hạn


- Hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong việc xúc tiến và tiếp cận thị trường. Các doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam hiện nay gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm đối tác EU, nhất là những đối tác đáng tin cậy. Do vậy cần thiết phải nâng cao vai trò của các thương vụ trong việc xúc tiến thương mại, tìm các đối tác, ngân hàng tin cậy cho doanh nghiệp trong nước. Ngoài ra do điều kiện đi lại xa xôi, chi phí tốn kém nên vấn đề tìm hiểu, nghiên cứu thị trường cũng như những thay đổi diễn ra trên thị trường rất bị hạn chế. Vì vậy, Bộ Thương mại phải yêu cầu thương vụ tại các nước EU tăng cường hoạt động của mình. Thương vụ phải thường xuyên thông báo về Bộ Thương mại từng diễn biến trên thị trường: những thay đổi về hệ thống pháp luật, quy chế nhập khẩu, thuế quan, tỷ giá, lạm phát, xu hướng thương mại,v.v... đến những diễn biến cho từng mặt hàng xuất khẩu cụ thể của Việt Nam sang EU như dự báo cung, cầu, giá cả, vấn đề cạnh tranh, thị hiếu, kênh phân phối, cách tiếp cận thị trường,v.v... Chi phí đi lại và nghiên cứu thị trường của một số doanh nghiệp xuất khẩu những mặt hàng cần khuyến khích phải được Chính phủ hỗ trợ một phần bởi các doanh nghiệp của nước ta còn rất nghèo, trong khi các doanh nghiệp nước khác hơn hẳn ta mà vẫn được Chính phủ hỗ trợ cho việc xúc tiến và tiếp cận thị trường, như Trung Quốc và Thái Lan.

- Cho phép thành lập một Trung tâm xúc tiến thương mại Việt Nam tại EU để hỗ trợ xuất khẩu cho các doanh nghiệp. Tại đó có thể thu hút được các doanh nghiệp thuê địa điểm để giới thiệu sản phẩm, bán hàng, giao dịch mua hàng của EU, tạo đầu mối, xúc tiến cho các doanh nghiệp trong nước triển khai quan hệ buôn bán với các bạn hàng EU.

- Mở rộng hình thức chợ xúc tiến xuất khẩu đối với các mặt hàng xuất khẩu chủ lực, đó là nơi trao đổi mua bán hàng xuất khẩu; có sự tham gia của các nhà sản xuất kinh doanh, các ngân hàng, các công ty giao nhận, các hãng bảo hiểm, các cơ quan giám định... Tại đó sẽ cung cấp thông tin miễn phí về giá cả, lượng giao dịch trên thế giới và các thông tin khác theo yêu cầu theo yêu cầu. Nếu thành lập và duy trì được chợ xúc tiến xuất khẩu đối với các mặt hàng có ưu thế và chủ lực của ta thì triển vọng xuất khẩu sẽ khả quan hơn.


- Đẩy mạnh công tác trợ cấp xuất khẩu dưới hình thức thưởng xuất khẩu, tỷ giá khuyến khích đối với ngoại tệ thu được nhờ xuất khẩu, hoặc gián tiếp dùng ngân sách Nhà nước tuyên truyền xúc tiến thương mại. Mở rộng trợ cấp đối với nhiều mặt hàng Việt Nam có lợi thế, không nên chỉ bó gọn dành cho các sản phẩm nông nghiệp.

    * Hoạt động xúc tiến xuất khẩu của doanh nghiệp Việt Nam sang thị trường EU:


Ngoài việc chú trọng nâng cao chất lượng và hạ giá thành sản phẩm để tăng sức cạnh tranh của hàng hoá, các doanh nghiệp xuất khẩu của ta phải nâng cao năng lực tiếp thị, tích cực thực hiện các hoạt động xúc tiến xuất khẩu sang thị trường EU: (1) Chủ động tìm kiếm đối tác, chào hàng thông qua việc tham gia các cuộc hội chợ, triển lãm và hội thảo chuyên đề được tổ chức tại Việt Nam hoặc EU, qua tham tán thương mại tại các nước thành viên EU và qua văn phòng EU tại Việt Nam; (2) Tìm hiểu và nghiên cứu thị trường EU trực tiếp hoặc thông qua Phòng Thương Mại EU tại Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Cục Xúc tiến Thương mại- Bộ Thương mại, Tham tán thương mại các nước thành viên EU, Tham tán thương mại Việt Nam tại các nước EU, Trung tâm thông tin thương mại-Bộ Thương mại và qua tài liệu để biết được chính sách kinh tế và thương mại của EU, qui chế nhập khẩu của EU, nhu cầu thị hiếu về hàng hoá và những mặt hàng xuất khẩu nào của Việt Nam sang thị trường này sẽ mang lại hiệu quả kinh tế cao tại từng thời điểm, có được thông tin chính xác thì các doanh nghiệp mới có thể sản xuất và xuất khẩu sang EU những hàng hoá mà thị trường này cần, hay nói cách khác là họ có thể đáp ứng tốt nhất nhu cầu thị hiếu về hàng hoá của thị trường EU tại các thời điểm trong năm.


Các doanh nghiệp Việt Nam cần phải nghiên cứu ứng dụng các nghiệp vụ marketing để phát hiện những mặt hàng mới có khả năng tiêu thụ ở thị trường EU. Tăng cường đầu tư vốn và công nghệ hiện đại vào quá trình sản xuất để cho ra đời các sản phẩm đó và thực hiện những hoạt động khuyếch trương cần thiết giúp cho các mặt hàng mới tìm được chỗ đứng, duy trì và phát triển trên thị trường này (có chiến lược quảng cáo, marketing). Cung cấp dịch vụ sau bán hàng để duy trì, củng cố uy tín của hàng hoá Việt Nam đối với người tiêu dùng EU. 

    3.2. Phát triển nguồn nhân lực cho đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu 


Con người là yếu tố quan trọng của quá trình sản xuất. Để tạo ra sản phẩm có chất lượng cao và đáp ứng tốt nhu cầu thị hiếu của người tiêu dùng, ngoài việc trang bị máy móc thiết bị hiện đại phải có những cán bộ kỹ thuật giỏi và công nhân lành nghề. Hiện nay, nước ta rất thiếu cán bộ kỹ thuật và công nhân kỹ thuật có tay nghề cao. Cho nên dẫn tới tình trạng sản xuất hàng hoá: chất lượng hàng kém, không đồng đều và kiểu dáng còn đơn điệu, thiếu tính sáng tạo. Vì thế mà khả năng cạnh tranh quốc tế của hàng hoá rất thấp. Do vậy, để khắc phục tình trạng này chúng ta cần phải chú trọng tổ chức nhiều chương trình đào tạo chuyên sâu cho các cán bộ kỹ thuật và công nhân kỹ thuật thuộc các lĩnh vực, các ngành kinh tế để tạo ra một đội ngũ cán bộ kỹ thuật giỏi và công nhân lành nghề trong các ngành chế tạo, sản xuất, chế biến. Đồng thời, chúng ta nên phối hợp với các nước và các tổ chức quốc tế để gửi các cán bộ kỹ thuật và công nhân kỹ thuật trẻ có triển vọng của ta ra nước ngoài đào tạo. Nếu chỉ chú trọng đào tạo cán bộ kỹ thuật và công nhân kỹ thuật thì chưa đủ mà phải có một đội ngũ cán bộ thương mại, quản lý giỏi nữa thì mới có thể đưa những sản phẩm có chất lượng cao tới được người tiêu dùng EUvà đưa doanh nghiệp phát triển lên được.


Với xu thế khu vực hoá, toàn cầu hoá nền kinh tế và tiến trình hội nhập của Việt Nam vào quá trình này, cùng với sự phát triển của công nghệ thông tin đang đặt ra những yêu cầu  mới rất cao đối với đội ngũ cán bộ thương mại. Kiến thức về quản lý kinh tế nói chung, quản lý thương mại nói riêng ở tầm vĩ mô và vi mô của đội ngũ cán bộ kinh tế Việt Nam đang có sự hẫng hụt và có độ chênh lệch rất lớn so với  ngay cả các nước trong khu vực. Chính do sự yếu kém này đã đẩy Việt Nam vào tình trạng bất lợi trong các cuộc đàm phán, ký kết các hợp đồng thương mại và kinh tế với các đối tác giầu kinh nghiệm như EU, đó cũng là một trở ngại rất lớn cho Việt Nam khi tham gia vào AFTA, APEC và sắp tới là WTO.


Việc nâng cao trình độ của cán bộ thương mại là công chức nhà nước thuộc trách nhiệm của Chính phủ, còn việc nâng cao trình độ của các cán bộ thương mại, cán bộ kỹ thuật và công nhân kỹ thuật làm việc tại các doanh nghiệp thuộc trách nhiệm của doanh nghiệp. Tại thời điểm này do có hạn chế về kinh phí và nhận thức nên các doanh nghiệp chưa coi trọng công tác đào tạo nâng cao năng lực cán bộ quản lý, cán bộ thương mại, cán bộ kỹ thuật và công nhân kỹ thuật. Chính vì vậy, Nhà nước cần phải hỗ trợ các doanh nghiệp trong công tác này.

    * Về phía Nhà nước:


- Nhà nước cần chú trọng tổ chức các chương trình đào tạo chuyên sâu về thương mại cho cán bộ lãnh đạo và chuyên viên của các công ty thương mại có tham gia vào mậu dịch quốc tế. Cần có chính sách và chế độ bồi dưỡng, đào tạo, đào tạo lại và tuyển chọn lại cán bộ thương mại một cách chặt chẽ và nghiêm túc cả về phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn và trình độ ngoại ngữ, am hiểu cả văn hoá của từng dân tộc. Hàng năm, Nhà nước nên cử cán bộ sang học tập, nghiên cứu tại EU. Có như vậy sẽ thuận lợi rất nhiều cho phía Việt Nam trong việc đàm phán, ký kết hợp đồng xuất khẩu, hợp tác kinh doanh, liên doanh với các bạn hàng EU nhằm thúc đẩy hoạt động xuất khẩu của Việt Nam sang EU phát triển không ngừng.


- Bên cạnh việc nâng cao trình độ của cán bộ thương mại, Nhà nước cần phải tăng cường tổ chức các chương trình đào tạo chuyên sâu về kỹ thuật cho các cán bộ kỹ thuật và công nhân kỹ thuật. Đội ngũ cán bộ và công nhân kỹ thuật của Việt Nam còn thiếu, trình độ còn yếu và chưa đồng đều mà đây thực sự là yếu tố quan trọng của quá trình sản xuất để tạo ra những sản phẩm có chất lượng cao, đáp ứng tốt thị hiếu của người tiêu dùng và thoả mãn các tiêu chuẩn về chất lượng, vệ sinh thực phẩm và bảo vệ môi trường của EU. Đồng thời, để đưa những sản phẩm này đến được với người tiêu dùng EU thì cần phải có một đội ngũ cán bộ thương mại giỏi. Chính vì thế có thể khẳng định rằng bổ sung và nâng cao năng lực cán bộ kỹ thuật, công nhân kỹ thuật và cán bộ thương mại là một nhân tố góp phần không nhỏ trong việc tăng khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường EU.


- Nhà nước cũng cần tổ chức các lớp huấn luyện, đào tạo nhằm nâng cao kiến thức kinh doanh và trình độ quản lý cho đội ngũ các nhà quản lý và chỉ đạo kinh doanh của các doanh nghiệp chuyên xuất khẩu hàng sang EU. Mở các khoá thuyết trình giới thiệu các thông tin mới nhất về chế độ, chính sách, thể lệ liên quan đến kinh doanh thương mại cũng như các hướng dẫn về  nghiệp vụ ngoại thương, marketing, kỹ thuật đàm phán… Tổ chức các hội nghị, hội thảo với phía Liên Minh Châu Âu để trao đổi học tập kinh nghiệm với giới kinh doanh EU.

* Về phía doanh nghiệp: 

Năng lực cán bộ và công nhân kỹ thuật trong mỗi doanh nghiệp là nhân tố quan trọng và không thể thiếu được trong việc nâng cao sức cạnh tranh của hàng hoá trên thị trường EU. Các doanh nghiệp phải luôn luôn nâng cao trình độ cán bộ và công nhân kỹ thuật, phát huy tính năng động, nhậy bén, học hỏi,v.v... Từng doanh nghiệp phải dành một khoản kinh phí nhất định cho hoạt động này và phải biết tận dụng các chương trình đào tạo cán bộ, công nhân kỹ thuật của Chính phủ để cử cán bộ của mình tham gia. Các doanh nghiệp phải quan tâm đào tạo cả cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật, cán bộ thương mại và công nhân kỹ thuật, không những đào tạo lại đối với những cán bộ và công nhân kỹ thuật đã qua đào tạo nhưng trình độ còn hạn chế mà phải đào tạo chuyên sâu cho những cán bộ và công nhân kỹ thuật trẻ có năng lực để có một đội ngũ cán bộ giỏi và công nhân kỹ thuật lành nghề. Đối với cán bộ thương mại, các doanh nghiệp không chỉ chú trọng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn mà phải nâng cao cả trình độ ngoại ngữ vì ngoại ngữ kém sẽ rất khó thành công trong đàm phán và thường bị ở thế bất lợi trong giao dịch kinh doanh.

Các doanh nghiệp phải thường xuyên kiểm tra trình độ cán bộ và công nhân kỹ thuật của mình để có những phương hướng đào tạo thích hợp: Đối với những cán bộ và công nhân kỹ thuật năng lực còn kém thì phải đào tạo lại, đối với những cán bộ và công nhân kỹ thuật trẻ có năng lực thì phải đào tạo chuyên sâu,v.v... Ngoài việc tự lo kinh phí đào tạo, các doanh nghiệp cần phải tăng cường  xin hỗ trợ từ Chính phủ và xin tài trợ từ các tổ chức quốc tế và khu vực.

Trên đây là một số giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh sự thâm nhập  hàng hoá của Việt Nam vào thị trường EU. Sự phát triển của hoạt động này gắn liền với sự chuyển biến kinh tế của hai bên. Triển vọng của nó phụ thuộc vào đường lối, chính sách tạo sự lôi cuốn các doanh nghiệp EU vào thị trường Việt Nam và những định hướng dài hạn trong chính sách thị trường, những phương sách cụ thể nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam thâm nhập thị trường EU.

Hoạt động xuất khẩu của Việt Nam sang EU sẽ phát triển mạnh và có những bước tiến vượt bậc trong thế kỷ XXI vì Việt Nam đã trở thành thành viên chính thức của ASEAN, APEC và đang trong quá trình đàm phán gia nhập WTO. Hơn thế nữa Bộ luật thương mại đầu tiên của Việt Nam có hiệu lực từ 1/1/1998 đã góp phần tạo ra hành lang pháp lý cần thiết cho các hoạt động thương mại, đảm bảo lợi ích cho các nhà kinh doanh trong và ngoài nước. Chính phủ Việt Nam cũng đang hoàn thiện các chính sách và cơ chế quản lý hoạt động xuất nhập khẩu và đầu tư nước ngoài vào Việt Nam. Ngoài ra, Hiệp định khung về hợp tác giữa Việt Nam và EU đang có những tác động tích cực tới hoạt động xuất nhập khẩu Việt Nam-EU.  Những bước tiến này đã đặt Việt Nam vào vị thế mới trong quan hệ hợp tác với EU - đối tác kinh tế quan trọng của Việt Nam.

Hoạt động xuất khẩu hàng hoá của Việt Nam sang EU đang chuyển sang một thời kỳ mới gắn liền với những chuyển biến kinh tế của hai phía. Triển vọng của hoạt động này sẽ phụ thuộc vào chính sách hợp tác kinh tế - thương mại của Việt Nam với EU. EU đã, đang và sẽ đẩy mạnh hơn nữa hoạt động hợp tác thương mại với Việt Nam, mở rộng thị trường xuất khẩu cho hàng của ta. Bên cạnh đó, những thành quả bước đầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá sẽ cho phép Việt Nam tăng nhanh khả năng cạnh tranh của hàng hoá trên thị trường EU. Hiện nay, Chính phủ Việt Nam và Uỷ Ban Châu Âu (EC) đang có những cố gắng để xích lại gần nhau hơn. Sự hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau sẽ tạo đà cho việc phát triển hoạt động xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường EU, tạo cho các doanh nghiệp Việt Nam chiếm lĩnh được thị trường này và EU sẽ là thị trường xuất khẩu quan trọng nhất của Việt Nam trong tương lai.
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Kết luận

Tài liệu tham khảo

PHỤ LỤC

1. Quy chế nnhập khẩu chung của eu hiện nay

Tất cả các nước thành viên EU bao gồm áo, Bỉ, đan mạch, phần Lan, Pháp, Đức, Hy Lạp, Italia, Ai Len, Luxămbua, Hà Lan, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Thuỵ Điển và Anh đều áp dụng chính sách thương mại chung đối với các nước thứ ba.

EU đã có định chế nhập khẩu tự do. Nói chung, không có kiểm soát ngoại hối đối với việc thanh toán hàng nhập khẩu và các nước EU không yêu cầu hàng nhập khẩu vào đây phải có giấy phép nhập khẩu, ngoại trừ một số mặt hàng nhạy cảm như: hàng nông sản, thuốc lá, vũ khí...và các sản phẩm bị hạn chế số lượng và giám sát. Một số nước EU yêu cầu các mặt hàng nhập khẩu nhất định từ một vài nước phải có giấy phép nhập khẩu.Tuy nhiên, khi yêu cầu giấy phép thì các giấy phép này thường được phát hành tự do.

EU đã công bố thuế giá trị gia tăng ( VAT) chuẩn mực tối thiểu là 15% từ tháng 1/1993. Tuy nhiên, từng nước thành viên có thể giảm xuống mức thấp nhất là 5% đối với các hàng hoá nhất định như thực phẩm, thuốc men và một số ấn phẩm. Hiện tại, tỷ lệ thuế VAT ở các nước thành viên rất khác nhau, thấp nhất là 15%-ở Luxambua và cao nhất là 25%-ở Đan Mạch và Thuỵ Điển.

Bảng 1:     Thuế suất của các nước thành viên EU

	Tên nước
	Thuế suất VAT thường(%)
	Thuế suất VAT ưu đãi(%)
	Thuế doanh nghiệp(%)

	Luxambua
	15
	6; 12
	31

	Đức
	16
	7
	45

	Tây Ban Nha
	16
	4; 7
	28

	Bồ Đào Nha
	17
	5
	34

	Hà Lan
	17,5
	6
	35

	Anh
	17,5
	8
	35

	Hy lạp
	18
	4; 8
	35

	Italia
	19
	4; 10;16
	37

	áo
	20
	10; 12
	34

	Pháp
	20,6
	2,1; 5,5
	33,33

	Ai len
	21
	2,5; 12,5
	32

	Bỉ
	21
	1; 6; 12
	39

	Phần Lan
	22
	6; 12
	28

	Thuỵ Điển
	25
	12; 21
	28

	Đan Mạch
	25
	-
	34


Nguồn: Eurostat

Hầu hết các nước EU thường đánh thuế tiêu thụ đối với các sản phẩm, như đồ uống có cồn, các sản phẩm thuốc lá, nhiên liệu và động cơ gắn máy. Từ 1/1/2993, EU đã công bố mức thuế tối thiểu đối với thuốc lá, dầu mỏ, đồ uống có cồn và rượu. EU cũng đã xây dựng cơ cấu thuế tiêu thụ chung cho các sản phẩm nói trên, nhưng các nước thành viên EU vẫn có thể tiếp tục xây dựng biểu thuế tiêu thụ quốc gia đối với các sản phẩm còn lại một cách tự do.

Ngoài ra, EU đã có chỉ thị liên quan đến "cách tiếp cận mới với hệ thống hài hoà kỹ thuật", quản lý các tiêu chuẩn về độ an toàn cho đồ chơi, máy móc và tính tương hợp iện từ (EMC), thiết bị y tế có thể cấy dưới da, các thiết bị y tế, các thiết bị cân không tự động, các sản phẩm xây dựng, thiết bị điện chống nổ, thiết bị điện có hiệu diện thế thấp, hiết bị bảo vệ cá nhân và các thiết bị sử dụng gas. Hầu hết các chỉ thị này đều được các nước thành viên áp dụng trong luật quốc gia của họ. Riêng chỉ thị EMC yêu cầu từ 1/1996 tất cả các sản phẩm điện và điện tử bán trên thị trường EU không được phát ra những sóng làm nhiễu điện từ vượt quá mức tối đa đã quy định, và phải có mức độ phù hợp miễn nhiễm các sóng làm nhiễm điện từ này.

Những sản phẩm chịu sự chi phối của các chỉ thị này phải có nhãn mác chứng nhận môi trường (CE-Certificate of Envirement) chứng tỏ những sản phẩm này đã tuân thủ các yêu cầu quy định trong tất cả các chỉ thị có liên quan. Sản phẩm của một nhà sản xuất hay một nhà nhập khẩu có gắn nhãn hiệu CE là tự tuyên bố rằng sản phẩm phù hợp với các quy định trong chỉ thị. Một số sản phẩm còn có thêm nhãn hiệu chứng nhận bổ sung do một cơ quan thông báo cấp để chứng nhận các sản phẩm tuân thủ các chỉ thị trên. Có một số cơ quan chuyên trách thuộc EU thực hiện việc kiểm tra phân loại đối với các sản phẩm khác nhau. Giấy chứng nhận do một trong các cơ quan này cấp sẽ được các nước thành viên khác chấp nhận. 

Những sản phẩm không thuộc sự kiểm soát của các chỉ thị này hay các luật khác của Liên Minh thì sẽ phải tuân thủ theo chỉ thị an toàn sản phẩm chung, đề ra tiêu chuẩn an toàn tối thiểu mà tất cả các sản phẩm được cung cấp trrên thị trường EU phải đáp ứng. Điều này nhằm mục đích bổ sung chỉ thị trách nhiệm pháp lý đối với sản phẩm, buộc các nhà sản xuất sản xuất ra một sản phẩm có sai sót phải chịu trách nhiệm về những tổn thất xảy ra đối với người sử dụng.

Chỉ thị về một số khía cạnh của việc bán hàng tiêu dùng và các bảo lãnh có liên quan cũng yêu cầu người bán hàng hoá tiêu dùng phải có trách nhiệm đối với những trường hợp không tuân thủ theo các hợp đồng bán (như là chất lượng sản phẩm và việc thực hiện hợp đồng) mà xảy ra trong vòng hai năm kể từ khi giao hàng. Đồng thời cũng có các chỉ thị khác bảo vệ người tiêu dùng, bao gồm: chỉ thị về tiếng ồn của các thiét bị điện trong gia đình, chỉ thị về việc sử dụng viên ngọt(chất thay thế đường) và chất phụ gia trong hàng thực phẩm, và những yêu cầu về nhãn mác cho hàng giầy dép.

Vì lý do bảo vệ sức khoẻ, EU đã áp dụng chỉ thị về kiểm soát việc sử dụng Niken trong các vật dụng có ảnh hưởng tới da như đồng hồ đeo tay và đồ trang sức. Hay áo, Đan Mạch, Pháp, Hy Lạp, Thuỵ Điển đã áp dụng các biện pháp kiểm soát việc sử dụng hoá chất có khả năng chuyển màu trong một số đồ chơi hoặc vật dụng của trẻ em làm bằng nhựa PVC.

Đối với hàng thuỷ sản nhập khẩu vào thị trường EU, Uỷ ban Châu Âu đã đưa ra quy chế nghiêm ngặt về tiêu chuẩn chất lượng, an toàn, vệ sinh thực phẩm cao. Chỉ thị 91/493/EEC ban hành tháng 6/1993 quy định các doanh nghiệp tại nước xuất khẩu phải có các điều kiện sản xuất tương đương như các doanh nghiệp của nước nhập khẩu và phải được cơ quan kiểm tra chất lượng của EU chấp nhận. Đối với hàng thực phẩm đóng gói phải ghi rõ tên sản phẩm, thành phẩm, trọng lượng, thời gian và cách sử dụng sản phẩm, nơi sản xuất, các điều kiện bảo quản và sử dụng, mã số và mã vạch để nhận dạng lô hàng. Đặc biệt cấm nhập những sản phẩm thuỷ sản bị nhiễm độc do tác động của môi trường hoặc do các chất phụ gia không được phép sử dụng. Hiện nay, EU đánh giá chất lượng thuỷ sản thông qua 3 chỉ tiêu:

- Chỉ tiêu cảm quan: trạng thái tự  nhiên, mùi vị, màu sắc của sản phẩm.

- Chỉ tiêu hoá học: quy định hàm lượng Nitơ dưới dạng Amôniac, độ PH trong một gam sản phẩm.

- Chỉ tiêu vi sinh: quy định loại, lượng khuẩn có trong sản phẩm như khuẩn hoá khí, khuẩn hiếm khí,...

Để thúc đẩy việc sử dụng và sản xuất các sản phẩm có lợi cho môi trường, EU đã đưa ra chỉ thị về chế độ thưởng dán nhãn sinh thái trong toàn Liên Minh và chỉ thị về sử lý chất thải từ việc đóng gói hàng hoá, cụ thể đã đề ra những tiêu chuẩn chung về tái sinh và tái chế chất thải. Cũng có các chỉ thị khác về bảo vệ môi trường, bao gồm hạn chế sử dụng Pin và Acquy có chứa thuỷ ngân và các kim loại nặng.

EU là một trong những bên ký kết vào hiệp định công nghệ thông tin (ITA) được hoàn tất dưới sự bảo trợ của WTO. EU đã giảm thuế hải quan đối với các sản phẩm công nghệ thông tin (IT) 25% vào tháng 7/1997.

Trên cơ sở các mục tiêu nhân đạo, EU cũng đã cấm nhập khẩu lông động vật bị bẫy bằng bẫy chân đúc bằng thép kể từ 1/12/1997 nhưng một số loại lông thú có giấy chứng nhận xuất xứ từ một nước thuộc Bảng danh mục các nước bao gồm cả Trung Quốc có thể được miễn áp dụng lệnh cấm này.

2. Thuế nhập khẩu của EU cho năm 2000 và thuế ưu đãi theo quy chế GSP áp dụng từ tháng 7/1999 đến tháng 112/2001 đối với các sản phẩm được lựa chọn

	Mã số CN
	Tên hàng
	Thuế suất thông thường MFN (%)
	Thuế suất ưu đãi GSP

	
	
	
	GSP=%MFN
	Mức thuế GSP (%)

	39232100
	Túi gói hàng Polyethylene
	6,5
	70
	4,55

	3924
	Bộ đồ ăn và đồ bếp, vật dụng trong nhà và phòng vệ sinh khác bằng Plastic
	6,5
	0
	0

	4202
	Hàng hoá và túi xác tay du lịch
	3,0-9,7
	35
	1,05-3,39

	420310
	Quần áo da
	4,0
	70
	2,8

	420321
	Găng tay bảo vệ bằng da
	7,0-9,0
	70,
	4,9-6,3

	29
	
	
	
	

	5205-6
	Chỉ bông không bán lẻ 
	4,0-5,0
	85
	3,4-4,25

	5208-12
	Vải dệt bông
	8,8
	85
	7,48

	5801
	Vải dệt có tuyết và vải có viền
	8,8-10,8
	85
	7,48-9,18

	5802
	Vải dệt bông xù
	8,8-10,8
	85
	7,48-9,18

	5803
	Vải sa lượt
	5,8-10,4
	85
	4,93-8,84

	5804
	Vải tuyn và các loại vải lưới khác
	6,5-10,0
	85
	5,53-8,5

	5806
	Vải dệt khổ hẹp
	6,2-7,5
	85
	5,27-6,38

	6101
	áo ngoài có mũ trùm đầu, áo gió bó sát người và áo véc tông tránh gió dành cho bé trai hoặc nam giới, đan hoặc móc, bằng sợ bông sợ nhân tạo hoặc len
	12,8
	85
	10,88

	6102
	áo ngoài có mũ trùm đầu, áo gió bó sát người và áo véc tông tránh gió dành cho bé gái hoặc phụ nữ, đan hoặc móc, bằng sợi bông, sợi nhân tạo hoặc len
	12,8
	85
	10,88

	6103
	Bộ comlê, áo vectông, quần dài và quần ống chẽn dành cho bé trai hoặc nam giới, đan hoặc móc
	12,8
	85
	10,88

	6104
	Bộ comlê, áo véc tông, váy dài, juýp. Quần dài và ống chẽn dành cho bé gái hoặc phụ nữ, đan hoặc móc
	12,8
	85
	10,88

	6105
	áo sơ mi dành cho bé trai hoặc nam giới đan hoặc móc
	12,0
	85
	10,2

	6106
	áo sơ mi và áo váy dành cho bé gái hoặc phụ nữ đan hoặc móc
	12,8
	85
	10,88

	6107
	Quần lót, bộ đồ pyjama và các loại hàng tương tự dành cho bé trai hoặc nam giới đan hoặc móc
	12,0-12,8
	85
	10,2

10,88

	6108
	Quần lót, bộ đồ pyjama, váy lót dài và các loại hàng tương tự dành cho bé gái hoặc phụ nữ đan hoặc móc
	12,0-12,8
	85
	10,2

10,88



	6109
	áo phông, áo may ô và các loại áo lót khác đan hoặc móc, bằng sợ bông, sợi nhân tạo hoặc len
	12,0
	85
	10,2

	6110
	áo nịt len (jecxi), áo len dài tay chui đầu, áo gilê và áo len cài khuy (cadigan)
	10,5-12,8
	85
	8,93

10,88

	6112
	Bộ quần áo ấm kiểu thể thao, bộ áo trượt tuyết và bộ quần áo bơi, đan hoặc móc
	8,0-12,8
	85
	6,8-10,88

	6203
	Bộ com lê, áo véc tông, quần dài và quần ống chẽn dùng cho đàn ông và bé trai không đan hoặc móc, làm bằng sợi bông, sợi nhân tạo hoặc len
	12,8
	85
	10,88

	6204
	Bộ comlê, áo véc tông, váy dài, juýp, quần dài và quần ống chẽn dùng cho phụ nữ và bé gái không đan hoặc móc, làm bằng sợi bông, sợi nhân tạo hoặc len
	12,8
	
	10,88

	6205
	áo sơ mi không đan hoặc móc, làng bằng sợi bông, sợi nhân tạo hoặc len
	12,0
	85
	10,2

	6206
	áo sơ mi và áo váy dùng cho phụ nữ hoặc bé gái không đan hoặc móc, làm lụa, sợi bồn, sợi nhân tạo hoặc len
	12,8
	85
	10,88

	6208
	Quần lót, bộ đồ pyjama, váy lót dài, váy ngủ và các loại hàng tương tự dành cho bé gái hoặc phụ nữ không đan hoặc móc, bằng sợi bông hoặc sợi nhân tạo 
	12,0-12,8
	85
	10,2

10,88

	6403
	Giày dép bằng da
	5,0-8,0
	70
	3,5-5,6

	6917
	 Bộ đồ ăn, bộ đồ nhà bếp, đồ dùng trong nhà và phòng vệ sinh 
	5,0-9,0
	70
	3,5-6,3

	7113
	Đồ kim hoàn làm bằng kim loại quí
	2,5-4,0
	0
	0

	7117
	Đồ kim hoàn giả
	4,0
	35
	1,4

	7606
	Nhôm ở dạng tấm, lá và dải
	7,5
	70
	5,25

	7615
	Bộ đồ ăn, đồ nhà bếp hoặc các loại đồ gia dụng và đồ trong phòng vệ sinh khác bằng nhâm
	6,0
	70
	4,2

	841451

59
	Quạt điện (không sử dụng trong máy bay dân sự)
	2,3-3,2
	70
	1,61-2,24

	84701010
	Máy tính điện tử
	2,1
	35
	0,74

	84701090
	Máy tính số điện tử
	1,3
	35
	0,46

	8471
	Máy vi tính (không sử dụng trong máy bay dân sự) và các thiết bị ngoại vi
	0
	0
	0

	847330
	Các bộ phận và phụ tùng kèm theo của máy tính
	0
	35
	0

	8504
	Máy biến thế, máy đổi điện tĩnh và các phần cảm ứng điện không sử dụng trên máy bay dân sự
	0-3,7
	35
	0-1,3

	850910
	Máy hút bụi
	2.2
	70
	1,54

	850940
	Máy nghiền và máy trộn thức ăn
	2.,2
	0
	1,54

	8513
	Đèn điện có thể xách tay
	5,7
	70
	0

	851631
	Máy sấy tóc
	2,7
	70
	1,89

	851650
	Lò nướng vi sóng
	5,0
	0
	3,5

	851660
	Các thiết bị nấu nướng bằng điện
	2,7
	0-70
	0-1,89

	851711
	Bộ dây điện thoại có điện thoại cầm tay không dây
	0
	35
	0

	851721
	Máy fax
	0
	35
	0

	8523
	Băng/đĩa trăng (chưa thu) dùng để thu âm thanh/video
	0-3,5
	70
	0-2,45

	85249910
	Băng/đĩa cho máy vi tính
	0
	70
	0

	85252091
	Máy điện thoại di động
	0
	35
	0

	8527
	Máy radio, có phần thu thanh hoặc có hệ thống đĩa quang học
	0-14
	70
	0

	85279092
	Máy nhắn tin
	0
	70
	0

	852812
	Vô tuyến màu
	14,0
	70
	9,8

	8532
	Tụ điện
	0
	35
	0

	8533
	Điện trở
	0
	0
	0

	853400
	Mạch in
	0
	70
	0

	8540
	Đèn điện tử và ống điện tử dùng catot nung nóng, catot lạnh, catot quang điện
	2,6-14,0
	70
	1,82-9,8

	8541
	Diot, transito và các thiết bị bán dẫn tương tự v.v…
	0
	0
	0

	8542
	Mạch tích hợp điện tử và vi linh kiện điện tử tích hợp
	0
	0
	0

	9003
	Khung và gọng làm kính đeo
	2,2
	0
	0

	9004
	Kính đeo
	2,95
	0
	0

	9006
	Máy quay phim/máy ảnh
	0-4,2
	35
	0-1,47

	9103-5
	Đồng hồ có gắn bộ phận hoạt động, đồng hồ chuông, đồng hồ lắp trên bàn điều khiển phương tiện
	4,5
	70
	3,15

	9101-2
	Đồng hồ đeo tay
	4,5 (tối thiếu 0,3 euro và tối đa 0,8 euro p/st)
	70
	3,15

	9111
	Vỏ đồng hồ đeo tay và các phụ tùng
	0,5 europ/st (tối thiểu 2,7 và tối đa 4.,6)
	35
	0,18

	9403
	Đồ gỗ gia đình và văn phòng
	0-5,6
	0
	0

	9501
	Đồ chơi có bánh xe
	4,2
	0
	0

	9502
	Búp bê hình người
	2,8-4.,7
	0
	0

	9503
	Đồ chơi khác
	3,2-4,7
	070
	2,2-3,3

	950410
	Trò chơi Video (sử dụng vật nhận sóng truyền hình)
	2,2
	0
	0

	950420
	Các đồ dành cho lễ hội, vui chơi, 
	2,2-2,7
	0
	0

	90
	Các trò chơi dùng bàn và phòng
	
	
	

	9505
	Mặt hàng dùng trong lễ hội, hội trá hình hoặc các trò chơi giải trí khác
	2,7-3,1
	0
	0
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